Tuần: 19
Tập đọc- Kể chuyện (Tiết 37+19)

    Hai Bà Trưng

 I. Mục tiêu:

A/Tập đọc.

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến của truyện.

- Hiểu nội dung: ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

B/KỂ chuyện.

- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.

* HS có thái độ quý trọng độc lập tự do của dân tộc, yêu hoà bình, yêu đất nước, học tập tinh thần bất khuất, lòng kiên cường, dũng cảm của Hai Bà Trưng.
II. Các KNS cơ bản ®ược giáo dục trong bài:

A/Tập đọc.

- Đặt mục tiêu.

- Đảm nhận trách nhiệm.

- Kiên định.

- Giải quyết vấn đề.

B/KỂ chuyện.

- Lắng nghe tích cực.

- Tự duy sáng tạo.

III. Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
A/Tập đọc.

- Thảo luận nhóm.

- Đặt câu hỏi.

- Trình bày 1 phút.

B/KỂ chuyện.

- Đóng vai.

- Trình bày 1 phút.

- Làm việc nhóm.

IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài học trong SGK, phấn màu, bảng phụ.

V. Các hoạt động dạy học:

	 * ổn định tổ chức: (1’)

A/ Mở Đầu: (2')

- Giới thiệu tên 7 chủ điểm của sách Tiếng Việt 3, tập 2 (Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật, Lễ hội, Thể 

thao, Ngôi nhà chung, Bầu trời và mặt đất). Chủ đề mở đầu sách là Bảo vệ Tổ quốc. 

- HS quan sát tranh minh hoạ chủ điểm đầu tiên: Các chiến sĩ biên phòng tuần tra biên giới của Tổ quốc.

 B/ Bài mới:
 1/ Giới thiệu bài: (2’)

- Miêu tả những hình ảnh trong tranh minh hoạ nội dung bài đọc. (Hai Bà Trưng cưỡi voi, dẫn đầu đoàn quân khởi nghĩa. Đoàn quân hăng hái xông trận, người mang cung nỏ, giáo mác, người mang rìu búa, người khiêng trống, người phất cờ,Giặc chết ngổn ngang, số còn lại chạy tán loạn.) 

- Giới thiệu bài đọc: Hai Bà Trưng

2/ Tập đọc. (35')

 2.1/ Luyện đọc:- GV đọc mẫu

 a/ GV đọc diễn cảm toàn bài: Giọng đọc to, rõ, mạnh mẽ; nhấn giọng những từ ngữ tả tội ác của giặc; tả chí khí của Hai Bà Trưng; tả khí thế oai hùng của đoàn quân khởi nghĩa.

 b/ Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

*KNS: Đặt mục tiêu.

- Đọc nối tiếp từng câu.

*Từ  khó đọc:  ruộng nương, lên rừng, lập mưu,...

 - Đọc từng đoạn trư​ớc lớp.

-GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng từ khó đọc, ngắt nghỉ đúng sau dấu chấm, phẩy.
*Từ khó hiểu:  giặc ngoại xâm, đô hộ, ngọc trai, thuồng luồng, Mê Linh, nuôi chí, Luy Lâu, trẩy quân, giáp phục, phấn khích,
 - Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

 2.2/ Hư​​ớng dẫn  tìm hiểu bài:

*KNS: + Đảm nhận trách nhiệm.

             + GiảI quyết vấn đề.

 Đoạn 1

- Câu hỏi 1: Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta. (Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương; bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai làm nhiều người thiệt mạng

Lòng dân oán hận ngút trời.)

- Luyện đọc đoạn 1 với giọng chậm rãi, căm hờn; nhấn giọng những từ ngữ nói lên tội ác của giặc, sự căm hờn của nhân dân:

   Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng, Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược.
 Đoạn 2

- Câu hỏi 2: Hai Bà Trưng có tài và có chí lớn như thế nào? (Hai Bà Trưng rất giỏi võ nghệ, nuôi chí giành lại non sông.)

- Luyện đọc đoạn 2 với giọng kể thong thả, đầy cảm phục; nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, các cụm từ; nhấn giọng những từ ngữ ca ngợi tài trí của hai chị em:

  Bấy giờ, / ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị. // Cha mất sớm, / nhờ mẹ dạy dỗ, / hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông. //
 Đoạn 3

- Câu hỏi 3: Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa? 

(Vì Hai Bà yêu nước, thương dân, căm thù quân giặc tàn bạo đã giết hại ông Thi Sách và gây bao tội ác với nhân dân.)

- Câu hỏi 4: Hãy tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa. (Hai Bà mặc giáp phục thật đẹp, bước lên bành voi rất oai phong. Đoàn quân rùng rùng lên đường, giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà, tiếng trống đồng dội lên.) 

- Luyện đọc đoạn 3 tả khí thế của đoàn quân khởi nghĩa với giọng nhanh, hào hùng, mạnh mẽ; nhấn giọng những từ ngữ thể hiện khí phách của Hai Bà, khí thế hào hùng của đoàn quân khởi nghĩa: 

  Đoàn quân rùng rùng lên đường, giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà, tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, / theo suốt đường hành quân.

 Đoạn 4

- Câu hỏi 5: Kết quả của cuộc khởi nghĩa như thế nào? (Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ, Tô Định chuồn về nước. Đất nước sạch bóng quân thù.)

- Câu hỏi 6: Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng? (Vì Hai Bà là người đã lãnh đạo nhân dân giải phóng đất nước, là hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.)

- Luyện đọc đoạn 4 với giọng kể thong thả, đầy cảm phục, nhấn giọng những từ ngữ ca ngợi thắng lợi vĩ đại của cuộc khởi nghĩa và sự tôn kính của nhân dân ta đối với Hai Bà Trưng: 

    Thành thị của giặc lần lượt bị sụp đổ Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống giặc ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

2.3/ Luyện đọc lại.

*KNS: Kiên định.

- GV chọn đọc diễn cảm 1 đoạn của bài. Một vài HS đọc lại đoạn văn. GV đọc mẫu đoạn3.

- Một HS đọc lại bài văn.

3/ Kể chuyện. (35')

3.1/ GV nêu nhiệm vụ: Trong phần Kể chuyện ngày hôm nay, các em sẽ quan sát 4 tranh minh hoạ và tập kể từng đoạn của câu chuyện. Chúng ta sẽ xem bạn nào nhớ câu chuyện, kể chuyện hấp dẫn nhất.
 3.2/ Hướng dẫn kể lại câu chuyện theo tranh.

*KNS: + Lắng nghe tích cực.

             + Tư duy sáng tạo.

· Lưu ý:

+ Để kể được những ý chính của mỗi đoạn, các em phải quan sát tranh kết hợp với nhớ cốt truyện vì tranh vẽ nhiều khi không thể hiện hết nội dung của đoạn, chỉ là gợi ý để kể. 

Tranh 1: (vẽ cảnh một đoàn người cởi trần, đóng khố đang khuân vác rất nặng nhọc; một vài tên lính giặc đang giám sát hoặc vung roi quất vào đoàn người) chỉ là gợi ý để HS kể lại đoạn nói về sự tàn bạo của giặc, khơi lên lòng căm thù đánh đuổi bọn xâm lược của dân ta.)

- Cả lớp và GV nhận xét các bạn.Thi kể (về nội dung, diễn đạt,cách thể hiện) bình chọn bạn kể chuyện hay nhất.

C/Củng cố - dặn dò: (5')

- Câu chuyện này giúp các em hiểu được điều gì?

(Dân tộc Việt Nam có truyền thống chống giặc ngoại xâm bất khuất từ bao đời nay/ Phụ nữ Việt Nam rất anh hùng, bất khuất.) 

	*Trực tiếp.

- GV giới thiệu chương trình của học kì 2, ghi tên chủ điểm mới. 

- HS quan sát tranh chủ điểm, nêu nội dung tranh.

*Trực tiếp.

- HS quan sát tranh, mô tả tranh.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

* Đọc mẫu.

-Cả lớp đọc thầm.

-HS theo dõi SGK.

* Luyện đọc.

- HS đọc nối tiếp từng câu.

-HS đọc nối tiếp từng đoạn.

-GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng giọng một số câu, ngắt nghỉ, giải nghĩa từ tương ứng từng đoạn.

- Đọc trong nhóm 4 HS.

-4 nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp. 

-1HS đọc cả bài.

*Vấn đáp, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, trình bày 1 phút.

- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi 1.

-HS luyện đọc đoạn 1.

- HS đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi 2.

-HS luyện đọc đoạn 2.

- HS đọc thầm đoạn 3, trả lời các câu hỏi 3, 4.

- HS chỉ tranh giới thiệu khí thế của đoàn quân.
- HS luyện đọc đoạn 3.
- HS đọc thầm đoạn 4, trả lời các câu hỏi 5, 6.

- HS luyện đọc đoạn 4.
* Luyện đọc.

- HS thi đọc đoạn 3.

- 1 HS đọc cả bài.

* Trực tiếp.

- GV nêu yêu cầu, ghi bảng tên tiết học.

* Quan sát tranh, đóng vai, trình bày 1 phút, làm việc nhóm.

- HS quan sát 4 tranh minh hoạ ứng với nội dung 4 đoạn trong truyện.

- Một HS khá, giỏi kể mẫu đoạn 1. 

- HS quan sát tiếp các tranh 2, 3, 4; suy nghĩ nhanh về nội dung từng tranh. 

- HS tiếp nối nhau thi kể từng đoạn của chuyện theo các tranh  2, 3, 4.

- Một HS kể toàn truyện.

- HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho bạn bè, người thân nghe.



                   ----------------------------------------------
Tập đọc

Tiết 38: Báo cáo kết quả tháng thi đua

Noi gương chú bộ đội.
I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết đọc đúng giọng đọc một bản báo cáo.

- Hiểu nội dung một báo cáo hoạt động tổ, lớp. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK. )

* HS có thái độ nghiêm túc lắng nghe báo cáo.
II. Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:

- Thu thập và sử lí thông tin.

- Thể hiện sự tự tin.

- Lắng nghe tích cực.

III. Các ph​ương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
- Đóng vai.

- Trình bày 1 phút.

- Làm việc nhóm.

IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Phấn màu, bảng phụ.
V. Các hoạt động dạy học:

	 * Ôn định tổ chức: (1’)

A/ Kiểm tra bài cũ: (3')

- Đọc bài Hai Bà Trưng và trả lời câu hỏi về nội dung bài thơ

- Nhận xét, cho điểm.

 B/ Bài mới: (35')
 1/ Giới thiệu bài: (3’)
- HS quan sát tranh, mô tả tranh:  Tranh vẽ lớp học. Một bạn trai chững chạc cầm một tờ giấy đứng đọc trước lớp. Bạn trai đó đọc Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội.

- Chúng ta hãy nghe xem cách đọc và làm một bản báo cáo khác với những bài văn, bài thơ như thế nào?
 2/ Luyện đọc: (10')

- GV đọc mẫu.
 a/ GV đọc diễn cảm toàn bài:   giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát.

 b/ Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

- Đọc từng câu.

*Đọc đúng: noi gương, làm bài, lao động, liên hoan
-GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng từ khó đọc.
- Đọc từng đoạn trước lớp.

+ HS đọc nối tiếp từng đoạn.

Đoạn 1: 3 dòng đầu

Đoạn 2: Nhận xét các mặt

Đoạn 3: Đề nghị khen thưởng

+Từ khó hiểu:  Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
- Đọc từng đoạn trong nhóm.

-Thi đọc cả bài.

 3/Hư​​ớng dẫn  tìm hiểu bài: (12')

*KNS: + Thu thập và sử lí thông tin.

             + Lắng nghe tích cực.
 Câu hỏi 1: Theo em, báo cáo trên là của ai? (bạn lớp trưởng)

Câu hỏi 2: Bạn đó báo cáo với những ai ? (với tất cả các bạn trong lớp về kết quả thi đua của lớp trong tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”.)

 Câu hỏi 3: Bản báo cáo gồm những nội dung nào? (nêu nhận xét về các mặt hoạt động của lớp: học tập, lao động, các công tác khác. Cuối cùng là đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân tốt nhất)

 Câu hỏi 4: Báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì? 

(Để thấy lớp đã thực hiện thi đua như thế nào/ Để biểu dương những tập thể và cá nhân hưởng ứng tích cực phong trào thi đua/ Tổng kết những thành tích của lớp, của tổ, của cá nhân. nêu những khuyết điểm còn mắc để sửa chữa/ Để mọi người tự hào về lớp, tổ, về bản thân.)

 4/ Luyện đọc lại. (10')

*KNS: Thể hiện sự tự tin.

- Đọc mẫu đoạn 1, 2, 3

- Thi đọc theo đoạn.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn đọc hay nhất.
 C/Củng cố - dặn dò: (1')

- GV yêu cầu HS đọc lại bài, nhớ lại những gì tổ, lớp mình đã làm được trong tháng vừa qua để chuẩn bị học tốt tiết TLV tuần 20.
	*Kiểm tra, đánh giá.

- 2HS đọc, trả lời câu hỏi.(Dũng, Ngân)

*Trực tiếp.

- HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, mô tả tranh.

* Đọc mẫu.

-Cả lớp đọc thầm.

* Luyện đọc.

-GV hướng dẫn HS đọc nối tiếp câu.

- HS đọc nối tiếp câu

-HS đánh dấu đoạn. 

-GV nêu yêu cầu giọng đọc toàn bài.

- HS đọc tiếp nối từng đoạn, GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi giữa các cụm từ, treo câu dài cần ngắt nghỉ, luyện đọc câu dài.

- HS giải nghĩa từ.

- Đọc trong nhóm 3 người.

- 2 HS thi đọc toàn bài.

* Vấn đáp, trình bày 1 phút.
- HS đọc thầm bản báo cáo, trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4.

-HS trả lời.

* Luyện đọc lại: Đóng vai, làm việc nhóm.

- GV đọc đoạn 1, 2 và 3. Hướng dẫn HS đọc đúng 3 đoạn.

- HS thi đọc đoạn.

- HS thi đọc cả bài.




                                        ------------------------------------------------------------
Chính tả(Nghe-Viết) 

(Tiết 37):Hai Bà Trưng
I. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập 2 a/b hoặc bài tập 3 a/b.

- Giáo dục hs thói quen rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch sẽ.
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu, vở  

- Bảng phụ viết nội dung bài tập.

III. Các hoạt động dạy học :

	A/Kiểm tra bài cũ:(5')

-KT VBT tiếng việt tập 2.

B/ bài mới: (30')
1/ Giới thiệu bài (1') :  như mục I

 2/ H​­íng dÉn HS nghe,viÕt: (25')

a)H​ướng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn cần viết chính tả.

- Giúp HS nhận xét: 

+ Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết như thế nào? (Viết hoa cả chữ Hai và chữ Bà để tỏ lòng thành kính, lâu dần Hai Bà Trưng được dùng như tên riêng.)

+ Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Các tên riêng đó được viết như thế nào? (Tô Định, Hai Bà Trưng – là các tên riêng chỉ người. Viết hoa tất cả các chữ cái đầu của mỗi tiếng.)
 b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)

- GV đọc mỗi câu 3 lần và theo dõi, uốn nắn HS.

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết.
c)Chấm, chữa bài.

- GV chấm 5 bài để nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.
3/ H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả: (12')

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống:Chọn a/b

a) l hay n:

 lành lặn,

nao nóng,

lanh lảnh

b) iết hoặc iêt:

đi biền biệt,
thấy tiêng tiếc,
xanh biêng biếc
-Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
Bài tập 3: Tìm các từ ngữ

a) 

- Chứa tiếng bắt đầu bằng l: lạ, lao động, liên lạc, long đong, lênh đênh, lập đông, la hét, 

- Chứa tiếng bắt đầu bằng n: nón, nông thôn, nóng nực, nong tằm, nôi, nồi, nương rẫy, 

b) 

- Chứa tiếng có vần iết: viết, mải miết, thiết tha, da diết, diệt ruồi, tiết kiệm, kiệt sức 

- Chứa tiếng có vần iêc: việc, xanh biếc, con diệc, mỏ thiếc, nhiếc móc, liếc mắt, tiếc của,

B/ Củng cố, dặn dò: (2')

- GV NX tiết học.

- GV yêu cầu những HS viết bài chính tả chưa đạt về nhà viết lại; cả lớp đọc lại các bài tập, ghi nhớ chính tả.
	*Trực tiếp.

*Vấn đáp, thực hành.

- GV đọc, 1 HS khá đọc, cả lớp đọc thầm theo .

- HS trả lời các câu hỏi.

- HS đọc thầm lại bài, tự ghi nhớ những chữ mình dễ viết sai để không mắc lỗi khi viết bài.

* Luyện tập.

- HS làm bài cá nhân.

- Chữa bài.

- Một số HS đọc lại kết quả.

- HS làm tương tự BT 2

-Về nhà xem BT2



---------------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu

Tiết 19: Nhân hoá. ôn cách đặt và Trả lời câu hỏi: 

Khi nào?
I. Mục tiêu:

- Nhận biết được hiện tượng nhân hoá, các cách nhân hoá (BT1, BT2).
- Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?; tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào? ; trả lời được câu hỏi Khi nào?(BT3, BT4).

- HS có thái độ yêu thích Tiếng Việt, luôn nói lời hay.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ các bài tập 1, 2, 3, 4. Phấn màu, thước kẻ.

III. Các hoạt động dạy học:
	 A/ mở đầu: (2’)

- Chương trình học kì II: Nhân hoá- một biện pháp nghệ thuật được sử dụng rất thường xuyên trong thơ văn.

 B/ bài mới: (35')
1/Giới thiệu bài: (2p)  Như mục I.
 2/ Hướng dẫn HS làm bài tập: (33')

2.1 / làm quen với nhân hoá:

Bài tập 1 : 

Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi:                               

 Mặt trời gác núi

  Bóng tối lan dần,

         Anh Đóm chuyên cần

                             Lên đèn đi gác.

                             Theo làn gió mát

                             Đóm đi rất êm,

                             Đi suốt một đêm

                             Lo cho người ngủ.

Con đom đóm

được gọi bằng gì?

Tính nết

của đóm đóm được tả bằng những từ ngữ nào?

Hoạt động

của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?

anh

chuyên cần

lên đèn, đi gác, đi rất 

êm, đi suốt đêm, lo

cho người ngủ

· Con đom đóm trong bài thơ được gọi bằng “anh” là từ dùng để gọi người; tính nết và hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ chỉ tính nết và hoạt động của con người. Như vậy là con đom đóm đã được nhân hoá.
 Bài tập 2: Đọc lại bài thơ “Anh Đom Đóm” (học kì I)

Tìm những con vật khác ngoài con đom đóm được gọi và tả như người(nhân hoá), viết vào chỗ trống trong bảng sau:

Tên các con vật

Các con vật

được gọi bằng
Các con vật được tả

như tả người
Cò Bợ

chị

ru con:

        Ru hỡi! Ru hời!

          Hỡi bé tôi ơi

    Ngủ cho ngon giấc.                     

Vạc

thím

lặng lẽ mò tôm

2.2 / Ôn tập về mẫu câu “ Khi nào? “

Bài tập 3: 

- Yêu cầu hs đọc đề bài.

- Yêu cầu hs gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi “Khi nào?” trong các câu văn.

- Yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó chữa bài, nhận xét và cho điểm hs.

Bài tập 4:  Trả lời câu hỏi:

Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nào?

Lớp em bắt đầu vào học kì II  từ ngày 2 tháng 1./ từ đầu tháng 1./ từ đầu tuần này.

Khi nào học kì II kết thúc?

Ngày 31 tháng 5, / khoảng cuối tháng 5, học kì II kết thúc.

Tháng mấy các em được nghỉ hè?

Đầu tháng 6, chúng em được nghỉ hè.

C/ Củng cố - dặn dò: (3’)

- Nhân hoá là gì? (Nhân hoá là gọi hoặc tả con vật, đồ đạc, cây cối… bằng những từ ngữ vốn để gọi và tả con người)

- GV nhận xét tiết học


	- GV giới thiệu nội dung phân môn LTVC  học kì 2.

* Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài.

*Thực hành, luyện tập.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. Cả lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm.

-Chữa miệng, GV viết bảng.

- GV kết luận.

- Cả lớp làm bài theo lời giải đúng.

-

 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- 1 HS đọc thành tiếng bài “Anh đom đóm”

- HS suy nghĩ, làm bài tập cá nhân.

- HS phát biểu ý kiến. Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

-1 hs đọc thành tiếng trước lớp, cả lớp đọc thầm theo.

- 1 hs lên bảng làm bài, cả lớp dùng bút chì làm bài. Đáp án:

a, Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.

b, Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác.

c, Chúng em học bài thơ “ Anh Đom Đóm” trong học kì 1.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV nêu lưu ý HS trả lời đúng vào điều được hỏi.

- HS làm miệng nhẩm theo nhóm đôi.

- Chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

- HS trả lời.

HS về nhà xem lại các bài tập


                       -----------------------------------------------------------------
Chính tả ( Nghe - viết ) 

Tiết 38 : trần Bình trọng

 I. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng bài tập 2 a/b .

- Giáo dục hs luyện viết chữ đẹp, giữ gìn vở sạch.
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu, vở  

- Bảng phụ viết nội dung bài tập.
III. Các hoạt động dạy học :
	  A/ Kiểm tra bài cũ: (4')
 - Viết bảng: liên hoan, nên người, lên lớp, náo nức
- Nhận xét, cho điểm
 B/ bài mới: (35')
1/ Giới thiệu bài: (1')  như mục I

 2/ H​­íng dÉn HS nghe,viÕt: (20')

a)H​ướng dẫn HS chuẩn bị:

-GV đọc một lần

- Đọc đoạn văn cần viết chính tả và đọc chú giải.

- Hướng dẫn nhận xét. 

+Khi giặc dụ dỗ hứa phong cho tước vương, Trần Bình Trọng đã khảng khái trả lời ra sao?(Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc)

+Em hiểu câu nói này của Trần Bình Trọng như thế nào? ( Trần Bình Trọng yêu nước, thà chết ở nước mình, không thèm sống làm tay sai giặc, phản bội Tổ quốc)

+Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?(Trần Bình Trọng, Nguyên, Nam, Bắc)

+Câu nào được đặt trong ngoặc kép, sau dấu hai chấm? (Câu nói của Trần Bình Trọng trả lời quân giặc)
 b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- GV đọc mỗi câu 3 lần và theo dõi, uốn nắn HS.

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết
- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)

 c) Chấm, chữa bài.

- GV chấm 5 bàiđể nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.

 3/ H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả: (14')

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

Người con gái anh hùng

nay, liên lạc, lần, luồn sâu, nắm, ném lựu đạn.

b) iªt hoặc iªc

Tiếng bom Phạm Hồng Thái

biết, tiệc, tiêu diệt, công việc, chiếc.

-Gv chốt lời giảI đúng.

C/ Củng cố, dặn dò. (1')

- GV nhận xét tiết học.


	*KiÓmtra, ®¸nhgi¸

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con . (Đạt)

.

*Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài.

*Vấn đáp, thực hành.

.

- 2 HS đọc.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS đọc thầm đoạn văn, ghi nhớ các từ mình dễ mắc lỗi khi viết bài

-HS viết bài.

-HS thu bài.

- 1Hs đọc yêu cầu bài tập

- HS chọn làm phần a / b.

- HS làm nhóm đôi.

- Báo kết quả, chữa bài.

- Nhận xét

-HS về nhà đọc lại bài tập, ghi nhớ chính tả.


                         ---------------------------------------------------
Tập viết
Tiết 19: Ôn chữ hoa  -   N ( tiếp theo)
I. Mục tiêu: 

-  Viết đúng và tương đối  nhanh chữ viết hoa  N (1 dòng chữ Nh) , R, L (1 dòng).
- Viết đúng tên riêng Nhà Rồng (1 dòng) bằng chữ cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dụng (1 lần) bằng  chữ cỡ nhỏ:

Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng

 Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà.

- Giáo dục hs thói quen rèn chữ, giữ vở.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Mẫu chữ hoa N, phấn màu, bảng phụ viết tên riêng và câu thơ của Tố Hữu trên dòng kẻ ô li.

- HS:  bảng con, phấn.
III. Các hoạt động dạy học:

	A/Bµi cò(3'):
-GV KT phần BT về nhà.

B/ Bài mới(35'):
 1/Giới thiệu bài (1'). Tiết học này giúp các con củng cố cách viết chữ viết hoa N; bên cạnh đó, củng cố cách viết các chữ viết khác có trong tên riêng và câu ứng dụng.

  2/H​ướng dẫn HS viết trên bảng con: (15')
a) Luyện viết chữ hoa:

* Nêu các chữ hoa có trong bài? (N, R, L, C, H)

* Cách viết từng chữ:  Nh, R

*Tập viết từng chữ: Nh, R trên bảng con sau mỗi lần GV viết mẫu từng chữ.

 b) HS viết từ ứng dụng (tên riêng):

*Đọc từ ứng dụng: tên riêng Nhà Rồng 

*Giới thiệu:  Nhà Rồng là một bến cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1911, từ bến cảng này, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.

*Nhận xét cách viết tên riêng về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.
*Tập viết tên riêng trên bảng con.

 c) Luyện viết câu ứng dụng:

*Đọc câu ứng dụng: 

Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng

 Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà.
*Nêu nội dung câu thơ: Ca ngợi những địa danh lịch sử, những chiến công của quân dân ta.

+ Sông Lô chảy qua các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

+ Phố Ràng thuộc tỉnh Yên Bái.

+ Cao Lạng: tên gọi tắt hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn

+ Nhị Hà: tên gọi khác của sông Hồng.

*Nhận xét cách viết câu thơ về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.

*Tập viết trên bảng con tên riêng:  Ràng, Nhị Hà.

3/ H​ướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết: (15')

*Yêu cầu:

+Viết chữ Nh: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết chữ R, L: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết tên riêng Nhà Rồng: 1dòng cỡ nhỏ.

+Viết câu thơ: 1 lần.

*Tập viết trong vở theo yêu cầu trên.

(Lưu ý HS ngồi viết đúng tư thế, chú ý hướng dẫn HS viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ. Trình bày câu thơ theo đúng mẫu)

4/ Chấm, chữa bài: (5')

- GV chấm 5 bài, nêu nhận xét, rút kinh nghiệm.
b/Cñng cè-dÆn dò: (1')

*Nhận xét tiết học.

*Dặn HS luyện tập thêm ở nhà . Khuyến khích HS thuộc câu ứng dụng.
	* Trực tiếp.

GVgiới thiệu bài, ghi tên bài và treo bảng phụ, HS quan sát chữ mẫu cả bài.

*Vấn đáp, thựchành.

- HS  đọc thầm bài và trả lời.

- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Cả lớp viết bảng con.

- GV kiểm tra, nhận xét, uốn nắn.

- 3 HS đọc từ. 

- GV giới thiệu tên riêng.

-HS nhận xét cách viết tên riêng theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm  tra, nhận xét, uốn nắn.

- HS đọc cá nhân, đồng thanh.

- GV nêu nội dung câu thơ.

-HS nhận xét cách viết câu thơ theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm tra,  nhận xét, uốn nắn.

- HS mở vở, GV nêu yêu cầu cho HS viết.

-HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.

- Cả lớp viết bài, GV theo dõi, uốn nắn.

-HS thu bài.




                     -----------------------------------------------------
Tập làm văn

Tiết 19: Nghe - kể: Chàng trai làng Phù ủng
I​​​​​​. Mục tiêu: 

1. Rèn kĩ năng nói: Nghe - kể lại được câu chuyện chàng trai làng Phù ủng.
2.Rèn kĩ năng viết: Viết lại được câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c.

3. Rèn thái độ: yêu quý và tự hào về các anh hùng lịch sử, học tập và loi gương các anh hùng đó.

II. Các KNS cơ bản đ​ƯƠC giáo dục trong bài:

- Lắng nghe tích cực.

- Thể hiện sự tự tin.

- Quản lí thời gian.

III. Các ph​ương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
- Đóng vai.

- Trình bày 1 phút.

- Làm việc nhóm.

IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK.

- Bảng phụ viết: Ba câu hỏi gợi ý kể chuyện, tên : Phạm Ngũ Lão (1255- 1320)

V. Các hoạt động dạy-học:

	 A/ Mở đầu: (2')
- Giới thiệu chư​ơng trình tập làm văn học kì II

 B/ Bài mới: (35')
 1/ Giới thiệu bài: (1') mục I.

 2/ Hư​ớng dẫn HS làm bài tập. (34')
 a) Bài tập 1: Nghe, kể lại câu chuyện "Chàng trai làng Phù ủng".

*KNS:

+ Lắng nghe tích cực.
+Thể hiện sự tự tin.

+Quản lí thời gian.
*Cách tiến hành :

- Giới thiệu về Phạm Ngũ Lão: vị t​ướng giỏi thời nhà Trần, có nhiều công lao trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, sinh năm 1255, mất năm 1320, quê ở làng Phù ủng, nay thuộc tỉnh Hải 

D­​¬ng.

*Gợi ý:   

- Chàng trai ngồi bên vệ đư​ờng làm gì?

- Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

- Vì sao Trần Hư​ng Đạo đưa chàng trai về kinh đô? 

- GV kể chuyện lần 1(chậm rãi, thong thả, dồn dập, ngạc nhiên, lễ phép, từ tốn, thong thả)
Chàng trai làng Phù ủng
  Sáng hôm ấy, bên vệ đ​ờng làng Phù ủng có một chàng trai đội nắng ngồi đan sọt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trẻ trung. Thỉnh thoảng, chàng ngừng tay, đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại cúi xuống đan thoăn thoắt.

  Giữa lúc ấy, đoàn quân đưa Trần Hư​ng Đạo đi qua làng. Lối hẹp, quân đông, võng xe chật đư​ờng, loa thét đinh tai. Vậy mà chàng trai vẫn ngồi điềm nhiên, mải mê đan sọt. Quân mở đư​ờng giận dữ lấy giáo đâm vào đùi, máu chảy, chàng vẫn không ngẩng mặt.

   Kiệu Hư​ng Đạo Vương xịch đến. Lúc ấy, như​ sực tỉnh, chàng trai vội đứng dậy, vái chào. Hư​ng Đạo Vư​ơng hỏi:

-  Đùi bị đâm chảy máu thế kia, ngươi không biết sao?

   Chàng trai đáp:

- Tôi đang mải nghĩ mấy câu trong sách Binh thư​ nên không để ý. Xin Đại vư​ơng đại xá cho.

  Trần Hưng Đạo hỏi tên, chàng trai xư​ng là Phạm Ngũ Lão. Hỏi đến phép dùng binh, chàng trả lời rất trôi chảy. Hư​ng Đạo Vư​ơng tỏ lòng mến trọng, ® ư​a theo về kinh đô. Về sau, Phạm Ngũ Lão cầm quân đánh giặc, lập đư​ợc nhiều chiến công lớn.

- Tìm hiểu truyện :

+ Truyện có những nhân vật nào?(chàng trai, những ngư​ời lính, Trần H​ưng Đạo – tên thật là Trần Quốc Tuấn, đư​ợc phong t​ước Hư​ng Đạo 

Vư​ơng nên còn gọi là Trần Hư​ng Đạo, ông thống lĩnh quân đội nhà Trần, hai lần đánh thắng quân Nguyên)

+ Chàng trai ngồi bên vệ đ​ường làm gì? (ngồi đan sọt)

+ Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai? (Chàng trai mải mê đan sọt không nhận thấy kiệu Trần Hư​ng Đạo đã đến. Quân mở đ​ường giận dữ lấy giáo đâm vào đùi chàng để chàng tỉnh ra, rời khỏi chỗ ngồi.)

+Vì sao Trần H​ưng Đạo đ​ưa chàng trai về kinh đô? 

 (Vì H​ưng Đạo Vư​ơng mến trọng chàng trai giàu lòng yêu nư​ớc và có tài: mải nghĩ việc nước đến nỗi giáo đâm chảy máu vẫn chẳng biết đau, nói rất trôi chảy về phép dùng binh)

- GV kể chuyện lần 2. 

- 1 HS giỏi kể chuyện lần 3. 

- Tập kể theo nhóm 2 ng​ời cùng bàn. 

- Thi kể chuyện cá nhân, thi kể phân vai trư​ớc lớp .

 b)Bài tập 2: Viết lại câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c:

*KNS: Thể hiện sự tự tin.

- Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

- Vì sao Trần Hư​ng Đạo đưa chàng trai về kinh đô? 

*Lư​u ý HS trả lời rõ ràng, đầy đủ, thành câu.

 c/Củng cố- dặn dò: (1')

GV Nhận xét tiết học


	- GV giới thiệu, HS lắng nghe.

* Trực tiếp.

- GV giới thiệu bài,  ghi tên bài lên bảng.

*Vấn đáp, thực hành, đóng vai, thảo luận nhóm.

- 1 HS đọc nội dung bài tập 1.

- GV nêu yêu cầu bài tập và giới thiệu về Phạm Ngũ lão.

-GV treo tranh, HS mô tả tranh.

-GV giới thiệu gợi ý và tranh.

- Cả lớp quan sát tranh và đọc thầm các câu hỏi gợi ý, GV kể chuyện lần 1 kèm chỉ tranh (kèm điệu bộ,cử chỉ.)

-Vấn đáp tìm hiểu truyện (Mỗi câu hỏi 1HS trả lời)

-1HS  giỏi lên bảng kể mẫu.

-HS kể theo nhóm đôi,GV theo dõi.

-3HS kể chuyện,sau mỗi học sinh kể,HS khác nhận xét.

- 2 nhóm thi kể phân vai.

-Bình chọn bạn kể hay nhất,sinh động nhất.

*Trình bày 1 phút.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

-HS làm bài.

- Chữa miệng.

- Nhận xét, cho điểm.

Về viết lại BT 1




                          --------------------------------------------------------
Tuần 20:  

Tập đọc- Kể chuyện ( Tiết 39 + 20)

ở lại với chiến khu

 I. Mục tiêu:

a/tập đọc.
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dần chuyện với lời các nhân vật ( người chỉ huy, các chiến sĩ bhỏ tuổi)

- Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp trước đây.( trả lời được các câu hỏi trong SGK)
b/kể chuyện.
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý.

* HS có thái độ yêu quê hương đất nước, học tập tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ nhỏ tuổi.

II.C¸c KNS cơ bản ®​ƯỢC giáo dục trong bài:
a ) Tập đọc:

- Đảm nhận trách nhiệm.

- Tư duy sáng tạo: bình luận, nhận xét

- Lắng nghe tích cực

b ) Kể chuyện:

- Thể hiện sự tự tin

-  Giao tiếp

III.Các ph​ƯƠng pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng
a ) Tập đọc

- Trình bày 1 phút

- Đặt câu hỏi

- Thảo luận nhóm
b ) Kể chuyện:

- Đóng vai

- Trình bày 1 phút

- Làm việc nhóm

IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, phấn màu, bảng phụ.
V. Các hoạt động dạy học:
	 * ổn định tổ chức: (1’)

A/ Kiểm tra bài cũ:(3')

- Đọc bài “Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

- GV nhận xét, ghi điểm.

 B/ Bài mới:

 1/ Giới thiệu bài: (1’)

- Miêu tả những hình ảnh trong tranh minh hoạ nội dung bài đọc. (Đó là một lán trại đơn sơ, nhà tranh vách nứa ở chiến khu chống Pháp. Trong hoàn cảnh chiến khu bị giặc bao vây, đường tiếp tế lương thực, đạn dược bị cắt đứt, cuộc sống ở chiến khu vô cùng gian khổ. Vậy chú bộ đội lớn tuổi và các chiến sĩ nhỏ tuổi đang nói chuyện gì, tìm hiểu bài đọc hôm nay chúng ta sẽ rõ.) 

- Giới thiệu bài đọc: ở lại với chiến khu

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

 2/ Luyện đọc:(35’)

 a/ GV đọc diễn cảm toàn bài: Giọng đọc nhẹ nhàng, xúc động. Nhấn giọng những từ ngữ thể hiện thái độ trìu mến, âu yếm của trung đoàn trưởng với các đội viên; thái độ sẵn sàng chịu đựng gian khổ, kiên quyết sống chết cùng chiến khu của các chiến sĩ nhỏ tuổi

 b/ Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

- Đọc nối tiếp từng câu.
-GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng từ khó đọc, ngắt nghỉ đúng sau dấu chấm, phẩy.

*Từ  khó đọc:  một lượt, ánh lên, trìu mến, yên lặng, lên tiếng

- Đọc từng đoạn trư​ớc lớp.

-GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng giọng một số câu, ngắt nghỉ, giải nghĩa từ tương ứng từng đoạn
*Từ khó hiểu:  trung đoàn trưởng, lán, Tây, Việt gian, thống thiết, Vệ quốc quân, bảo tồn,

 - Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.
 3/ Hư​​ớng dẫn  tìm hiểu bài:

 Đoạn 1

- Câu hỏi 1: Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì?(Ông đến để thông báo ý kiến của trung đoàn: cho các chiến sĩ nhỏ tuổi trở về sống với gia đình, vì cuộc sống ở chiến khu thời gian tới còn gian khổ, thiếu thốn nhiều hơn, các em khó lòng mà chịu nổi.)

 Đoạn 2

- Câu hỏi 2: Trước ý kiến đột ngột của chỉ huy, vì sao các chiến sĩ nhỏ ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại? (Vì các chiến sĩ nhỏ rất xúc động, bất ngờ khi nghĩ rằng mình phải rời xa chiến khu, xa chỉ huy, phải trở về nhà, không được tham gia chiến đấu.)

- Câu hỏi 3: Thái độ của các bạn sau đó thế nào? (Lượm, Mừng và tất cả các bạn đều tha thiết xin ở lại.)

- Câu hỏi 4: Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà? (Các bạn sẵn sàng chịu đựng gian khổ, chịu ăn đói, sống chết với chiến khu, không muốn bỏ chiến khu về ở chung với tụi Tây, tụi Việt gian.)

- Câu hỏi 5: Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động? (Mừng rất ngây thơ, chân thật xin trung đoàn cho các em ăn ít đi, miễn là đừng bắt các em phải trở về.)

 *Giáo dục quyền: Quyền được tham gia( yêu nước và tham gia chống thực dân Pháp, hi sinh vì Tổ Quốc).

 Đoạn 3

- Câu hỏi 6: Thái độ của trung đoàn trưởng như thế nào khi nghe lời van xin của các bạn? 

(Ông cảm động rơi nước mắt trước những lời van xin thống thiết được chiến đấu hi sinh vì Tổ quốc của các chiến sĩ nhỏ. Ông hứa sẽ về báo cáo lại với Ban chỉ huy nguyện vọng của các em.)

 Đoạn 4

- Câu hỏi 7: Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài? (Tiếng hát bùng lên như ngọn lửa bùng lên giữa đêm rừng lạnh tối.)

- Câu hỏi 8: Qua câu chuyện này, em hiểu điều gì về các chiến sĩ Vệ quốc đoàn nhỏ tuổi? (Các em rất yêu nước, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc.)
 4/ Luyện đọc lại.

- GV chọn đọc diễn cảm  đoạn 2 của bài. 

- Một vài HS đọc lại đoạn văn.

- Một HS đọc lại bài văn.

5/ GV nêu nhiệm vụ: Trong phần Kể chuyện ngày hôm nay, các em sẽ dựa vào các câu hỏi gợi ý và tập kể câu chuyện. Chúng ta sẽ xem bạn nào nhớ câu chuyện, kể chuyện hấp dẫn nhất.
 6/ Hướng dẫn kể lại câu chuyện theo gợi ý.
* Lưu ý:

+ Sau mỗi một đoạn kể, cần có chuyển ý sang đoạn tiếp theo, tạo hứng thú cho người nghe.

* Gợi ý:

a) Đoạn 1: Đề nghị của trung đoàn trưởng.

b) Đoạn 2: Chúng em xin ở lại.

c) Đoạn 3: Lời hứa của người chỉ huy.

d) Đoạn 4: Tiếng hát giữa rừng đêm.

GVnx:Biểu dương

C/Củng cố - dặn dò:(5')
- Câu chuyện này giúp các em hiểu được điều gì?

- HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho bạn bè, người thân nghe.
	*Kiểm tra, đánh giá

- 2HS đọc bài và trả lời câu hỏi: Hòa, Kiều

*Trực tiếp.

- HS quan sát tranh, mô tả tranh.
* Đọc mẫu.

- GV đọc mẫu, cả lớp đọc thầm.

-HS theo dõi SGK.

* Luyện đọc.

- HS đọc nối tiếp từng câu.

-HS đọc nối tiếp từng đoạn.
- Đọc trong nhóm 4 HS.

-4 nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp. 

-1HS đọc cả bài.

*Vấn đáp.

- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi 1.

- HS đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi 2, 3, 4, 5.

- HS đọc thầm đoạn 3, trả lời câu hỏi 6.

- HS đọc thầm đoạn 4, trả lời các câu hỏi 7, 8.

* Luyện đọc.

- GV đọc mẫu đoạn2, lưu ý HS cách đọc.

- HS thi đọc đoạn 2.

- 1 HS đọc cả bài.

* Trực tiếp.

- GV nêu yêu cầu, ghi bảng tên tiết học.

* Quan sát tranh.

- HS quan sát 4 gợi ý ứng với nội dung 4 đoạn trong truyện.

- Một HS khá, giỏi kể mẫu đoạn 1. 

- HS có thể kể đơn giản, ngắn gọn theo sát gợi ý, cũng có thể kể khá sáng tạo thêm nhiều câu chữ của mình.

- HS tiếp nối nhau thi kể từng đoạn của chuyện theo các gợi ý còn lại.

- Một HS kể toàn truyện.

- Cả lớp  nhận xét các bạn thi kể (về nội dung, diễn đạt, cách thể hiện) bình chọn bạn kể chuyện hay nhất.
.


                         -------------------------------------------------------------------------
Tập đọc ( Tiết 40 )


Chú ở bên Bác Hồ

I. Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc mỗi dòng thơ, khổ thơ. 

- Hiểu nội dung bµi:T×nh cảm  thương nhớ và lòng biết ơn của mọi người trong gia đình em bé với liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc.( trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc bài thơ)

 - Bác Hồ và những chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc sẽ 

 sống mãi  trong lòng người dân Việt Nam. 

II. Các KNS cơ bản đ​ƯƠC giáo dục trong bài:
- Thể hiện sự cảm thông

- Kiềm chế cảm xúc

- Lắng nghe tích cực

III.Các ph​ƯƠng pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 

- Trình bày ý kiến cá nhân

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp trước lớp

 IV. Đồ dùng dạy học:
- Phấn màu, bảng phụ. Tranh minh hoạ bài thơ trong SGK.

 V. Các hoạt động dạy học:

	 * ổn định tổ chức: (1’)

A/ kiểm tra bài cũ: (4')

- Kể lại bốn đoạn câu chuyện “ở lại với chiến khu”, trả lời những câu hỏi về nội dung đoạn, bài.

Nhận xét, cho điểm.
 B/ Bài mới:(30')

 1/ Giới thiệu bài: Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đã có không biết bao người lính đã ngã xuống để giành lại bầu trời tự do cho chúng ta hôm nay, những người thân của họ và đời đời con cháu sau này mãi khắc ghi công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Bài đọc hôm nay giúp em hiểu điều đó

 2/ Luyện đọc:

 a/ GV đọc diễn cảm bài thơ: 

- Hai khổ đầu: ngạc nhiên, thể hiện băn khoăn, thắc mắc rất đáng yêu của bé Nga.

- Khổ cuối: nhịp chậm, trầm lắng, thể hiện sự xúc động nghẹn ngào của bố mẹ Nga khi nhớ đến người đã hi sinh.
- Mô tả nội dung tranh.

 b/ Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

- Đọc từng dòng  thơ .

(Đọc đúng: dài dằng dặc, đảo nổi, Kon Tum, Đắk Lắk, đỏ hoe)
- Đọc từng khổ thơ trước lớp.

+ Ngắt nghỉ:          

Chú Nga đi bộ đội /

Sao lâu quá là lâu ! //

Nhớ chú, / Nga thường nhắc: /

- Chú bây giờ ở đâu? //
Chú ở đâu, / ở đâu? //

Trường Sơn dài dằng dặc? //

Trường Sa đảo nổi, / chìm? //

Hay Kon Tum, / Đắc Lắc ?//

+ Giải nghĩa  các từ ngữ :  Trường Sơn, Trường Sa, Kon Tum, Đắc Lắc, bàn thờ.
- Đọc từng khổ thơ trong nhóm.

- Đọc cả bài.

 3/ Hư​​ớng dẫn  tìm hiểu bài:

 - Câu hỏi 1: Những câu nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú?

(Chú Nga đi bộ đội

Sao lâu quá là lâu !

Nhớ chú, Nga thường nhắc:

- Chú bây giờ ở đâu?  Chú ở đâu, ở đâu? )

 -Câu hỏi 2: Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của ba và mẹ ra sao?(Mẹ thương chú, khóc đỏ hoe đôi mắt. Ba nhớ chú ngước lên bàn thờ, không muốn nói với con rằng chú đã hi sinh, không thể trở về. Ba giải thích với bé Nga: Chú ở bên Bác Hồ.)

- Câu hỏi 3: Em hiểu câu nói của ba bạn Nga như thế nào? (Chú đã hi sinh / Bác Hồ đã mất. Chú ở bên Bác Hồ trong thế giới của những người đã khuất.)

- Câu hỏi 4: Vì sao những chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi? (Vì họ đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc.)

 4/ Học thuộc lòng bài thơ.

- GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng từng khổ, cả bài thơ. Sau đó tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng.

C/Củng cố -  dặn dò:(5')

- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ.
	*Kiểm tra, đánh giá.

- 2 HS nối tiếp kể lại câu chuyện theo đoạn: Thơ, Nam

*Trực tiếp.

 - GV giới thiệu, ghi tên bài.

* Đọc mẫu.

- GV đọc mẫu, HS theo dõi.

- HS nhận xét về cách đọc bài thơ.

- HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK, mô tả.

*Luyện đọc.

-Mỗi HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ. GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng từ khó đọc.
-HS đọc nối tiếp nhau 3 khổ thơ. GV kết hợp nhắc nhở các em nghỉ hơi đúng, tự nhiên và thể hiện tình cảm qua giọng đọc. 

- Đọc từng khổ thơ trong nhóm 3 người , mỗi HS đọc một khổ thơ.

- Cả lớp đọc đồng   thanh cả bài

* Vấn đáp.

- 1 HS đọc thành tiếng khổ 1, 2 và trả lời câu hỏi1.

- Cả lớp đọc thầm lại khổ 3 và trả lời câu hỏi 2, 3, 4.

*Thực hành.

- 1 HS đọc lại bài thơ.
- Đọc thuộc từng khổ và thi đọc thuộc từng khổ nối tiếp.




                           -------------------------------------------------------------------------
                                         Chính tả (Nghe - Viết )
                                        ¥ lại với chiến khu

 I.Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi

- Làm đúng BT(2) a/b 

- HS có thái độ rèn chữ, giữ vở
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu 

- Bảng phụ viết nội dung bài tập.
III. Các hoạt động dạy học : 

	*ổn định tổ chức.(1’)

a/ kiểm tra bài cũ:(5')

- Viết bảng: liên lạc, nắm tình hình, ném lựu đạn…
- Nhận xét, cho điểm
 b/ bài mới:(30')

1/ Giới thiệu bài:  như mục I

 2/ H​­íng dÉn HS nghe,viÕt:

a)H​ướng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn cần viết chính tả.

- GV đọc mẫu

+ Lời bài hát trong đoạn văn nói lên điều gì? (Tinh thần quyết tâm chiến đấu không sợ hi sinh, gian khổ của các chiến sĩ Vệ quốc quân.)

+ Lời bài hát trong đoạn văn viết như thế nào? (đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, trong dấu ngoặc kép, chữ đầu từng dòng thơ viết hoa, viết cách lề vở 2 « li.)
b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)

c)Chấm, chữa bài.
- GV chấm 5 bài để nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.

3/ H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Bài tập 1:  Viết lời giải các câu đố sau

Đúng là một cặp sinh đôi

Anh thì loé sáng, anh thời ầm vang

Anh làm rung động không gian

Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời.

Là  sấm và sét

Miệng dưới biển, đầu trên non

Thân dài uốn lượn như con thằn lằn

Bụng đầy những nước trắng ngần

Nuốt tôm cá, nuốt cả thân tàu bè.

Là  sông

Bài tập 2: Điền uôt/ uôc vào chỗ chấm

- Ăn không rau như đau không thuốc.

(Rau rất quan trọng với sức khoẻ con người)

- Cơm tẻ là mẹ ruột.(Ăn cơm tẻ mới chắc bụng, có thể ăn mãi được cơm tẻ, khó ăn mãi được cơm nếp)

- Cả gió thì tắt đuốc.(Gió to thì đuốc tắt, ý nói thái độ gay gắt quá sẽ hỏng việc)

- Thẳng như ruột ngựa. (Tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy, không giấu giếm, kiêng nể)

 C/ Củng cố, dặn dò.(5’)

- GV rút kinh nghiệm giờ học.


	*Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS viết bảng lớp Lương ,Sơn

 cả lớp viết bảng con 

.

*Trực tiếp.

*Vấn đáp, thực hành.

, 1 HS khá đọc, cả lớp đọc thầm theo .

- HS trả lời các câu hỏi.

- HS đọc thầm lại bài, tự ghi nhớ những chữ mình dễ viết sai để không mắc lỗi khi viết bài.

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết.

* Luyện tập.

- GV chọn cho HS làm bài tập 1 hay 2. HS làm bài cá nhân.

- Chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, một số HS đọc lại đáp án đúng.

- Bài tập 2, GV giải nghĩa thêm từng câu tục ngữ.

- HS viết bài chính tả chưa đạt về nhà viết lại; cả lớp đọc lại các bài tập, ghi nhớ chính tả.


                           -------------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu ( Tiết 20 )

	        Từ ngữ về Tổ quốc : Dấu phẩy


I. Mục tiêu: 

- Nắm được nghĩa một số  từ ngữ về Tổ quốc để xếp đúng các nhóm( Bài tập 1).

 - Bước đầu biết kể về một vị anh hùng( BT 2).

- Đặt thêm được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn( BT 3).

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ các bài tập 1, 2, 3. Phấn màu.

-   HS sưu tầm các tư liệu lịch sử về các vị anh hùng dân tộc.
III. Các hoạt động dạy học:
	*ổn định tổ chức.(1’)

A/ Kiểm tra bài cũ:  (4')

- Nhân hoá là gì? Nêu ví dụ.

- Nhận xét, cho điểm.
	- 2HS lên bảng: Anh, Hanh.



	B/ bài mới:(30')

1/Giới thiệu bài:  Như mục I.

	* Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài.



	2/ Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập 1 : Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp: đất nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn
Những từ cùng nghĩa với Tổ quốc
đất nước, , nước nhà, non sông, giang sơn
Những từ cùng nghĩa với  bảo vệ
giữ gìn, gìn giữ
Những từ cùng nghĩa với xây dựng
kiến thiết, dựng xây
* GD quyền: Quyền được tham gia( xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc).
	*Thực hành, luyện tập.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. Cả lớp theo dõi trong VBT. GV giải thích “từ cùng nghĩa”.

- HS thảo luận nhóm.

-Chữa miệng, GV viết bảng.

- HS đặt câu với hai từ cùng nghĩa.

- Cả lớp làm bài vào vở theo lời giải đúng.

	Bài tập 2: Hãy viết vắn tắt những điều em biết về một vị anh hùng có công lao to lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước để chuẩn bị cho bài nói về vị anh hùng đó.

   Tên các vị anh hùng đó: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, Lí BÍ(LÍ Nam Đế), Triệu Quang Phục(Triệu Việt Vương), Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lê Hoàn(Lê Đại Hành), Lí Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn(Trần Hưng Đạo), Lê Lợi, Nguyễn Huệ(Quang Trung), Hồ Chí Minh.

* Lưu ý:

- Kể tự do, thoải mái và ngắn gọn những gì em biết về một số vị anh hùng, chú ý nói về công lao to lớn của các vị đó đối với sự nghiệp bảo vệ đất nước 

- Có thể kể về vị anh hùng các em đã biết qua các bài đọc hoặc qua sách báo sưu tầm.

* Có thể kể về Bác Hồ là một trong những vị anh hùng có công lao to lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV kiểm tra tư liệu HS chuẩn bị.

- GV nêu lưu ý.

- HS thi kể, các bạn khác bổ sung.

- HS về nhà viết bài vào vở.

	Bài tập 3: Đặt thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu in nghiêng.

Lê Lai cứu chúa

  Giặc Minh xâm chiếm nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân vô cùng căm giận. Bấy giờ, ở Lam Sơn có ông Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa. Trong những năm đầu, nghĩa quân còn yếu, thường bị giặc vây. Có lần, giặc vây rất ngặt, quyết bắt bằng được chủ tướng Lê Lợi. Ông Lê Lai liền đóng giả làm Lê Lợi, đem một toán quân phá vòng vây. Giặc bắt được ông, nhờ vậy mà Lê lợi và số quân còn lại được cứu thoát.

* Lê Lai quê ở Thanh Hoá, là một trong 17 người cùng Lê Lợi tham gia hội thề Lũng Nhai năm 1416. Năm 1419, ông giả làm Lê Lợi, phá vòng vây và bị giặc bắt. Nhờ sự hi sinh của ông, Lê Lợi cùng các tướng sĩ khác đã được thoát hiểm. Các con của ông là Lê Lô, Lê Lộ, Lê Lâm đều là tướng tài, có nhiều công lao và đều hi sinh vì việc nước.
	- HS đọc yêu cầu của bài và đoạn văn, nêu nội dung đoạn văn.

- GV nói thêm về anh hùng Lê Lai.

- Cả lớp làm bài vào vở, 1HS làm bảng phụ.

- Đọc đáp án, chữa bài, kết luận.

	C/ Củng cố -  dặn dò:(5’)

- HS tiếp tục sưu tầm các tư liệu lịch sử về các vị anh hùng dân tộc ở bài tập 2.

- GV nhận xét tiết học, cho điểm và biểu dương những HS học tốt.


	- HS trả lời.




                          --------------------------------------------------------------------

Chính tả(Nghe-viết)
	                        Trên đường mòn Hồ Chí Minh



	I. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Làm đúng các bài tập(2) a/b ( chọn e trong 4 từ ) hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn .

-HS luyện chữ viết đẹp , giữ vở sạch.
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu,  

- Bảng phụ viết nội dung bài tập.

III. Các hoạt động dạy học :




	*ổn định tổ chức.

A/ Kiểm tra bài cũ:
 - Viết bảng:   sấm sét, se sợi, chia sẻ 


	*Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con theo lời đọc của HS.

- Nhận xét, cho điểm.

	B/ bài mới:

1/ Giới thiệu bài:  như mục I

  
	*Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài. 

	2/ H​­íng dÉn HS nghe,viÕt:

a)H​ướng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn cần viết chính tả.

- Hướng dẫn nhận xét: Đoạn văn nói lên điều gì?

(Nỗi vất vả của đoàn quân vượt dốc)

	*Vấn đáp, thực hành.

-GV đọc một lần.

- 2 HS đọc.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS đọc thầm đoạn văn, ghi nhớ các từ mình dễ mắc lỗi khi viết bài. 

	b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)


	- GV đọc mỗi câu 3 lần và theo dõi, uốn nắn HS.

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết.

	c) Chấm, chữa bài.
	- GV chấm 5 bàiđể nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.

	3/ H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

sáng suốt, sóng sánh, xao xuyến, xanh xao

b) u«t hoặc u«c

gầy guộc, nhem nhuốc, chải chuốt, nuột nà

Bài tập 2: Đặt câu với mỗi từ đã được hoàn chỉnh ở bài tập 1

a)

Từ

Câu

sáng suốt

Ông em đã già nhưng vẫn sáng suốt.

xao xuyến

Lòng em xao xuyến trong giờ phút chia tay các bạn.

sóng sánh

Thùng nước sóng sánh theo từng bước chân của mẹ.

xanh xao

Bác em bị ốm nên da mặt xanh xao.

b)

Từ

Câu

gầy guộc
Bạn Lê có thân hình gầy guộc.

chải chuốt
Cạnh nhà em có một chị ăn mặc rất chải chuốt.

nhem nhuèc
Anh trai em vầy đất cát, mặt mũi nhem nhuốc.

nuột nà

Cánh tay em bé trắng nõn, nuột nà.


	* Luyện tập.

- HS đọc yêu cầu của bài tập, làm bài cá nhân.

- Chữa bài trên bảng phụ, đọc đáp án đúng.

- HS đặt câu miệng với các từ vừa điền.

- HS làm bài đặt câu vào vở, chú ý chấm câu.

- Đọc đáp án, GV nhận xét.

Có thể tiến hành thi giữa các tổ xem tổ nào đặt được nhiều câu hay và đúng, chấm điểm thi đua.



	C/ Củng cố, dặn dò.

- GV nhận xét tiết học.

- GV nhắc HS về nhà đọc lại bài tập, ghi nhớ chính tả.
	


                                    -------------------------------------------------------------------
Tập viết

	Ôn chữ hoa N (tiếp theo)


I. Mục tiêu: 

- Củng cố cách viết chữ viết hoa N  (Ng)thông qua bài tập ứng dụng.                 
- Viết tên riêng bằng chữ cỡ nhỏ: Nguyễn Văn Trỗi
- Viết câu ứng dụng bằng  chữ cỡ nhỏ:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

 Người trong một nước phải thương nhau cùng.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Mẫu chữ hoa N, phấn màu, bảng phụ viết tên riêng và câu tục ngữ trên dòng kẻ ô li.

- HS:  Vở , bảng con, phấn.

III. Các hoạt động dạy học:

	A/Kiểm tra bài cũ(5'):

- Nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài trước.

- Viết bảng:Nhà Rồng, Nhớ.
	*Kiểmtra, đánh giá.

- 2 HS viết bảng lớp( Tuấn, Bình), cả lớp viết bảng con.

- Nhận xét 2 bảng con, nhận xét bài trên bảng lớp.

	B/ Bài mới(30'):

 1/Giới thiệu bài. Tiết học này giúp các con củng cố cách viết chữ viết hoa N; bên cạnh đó, củng cố cách viết các chữ viết khác có trong tên riêng và câu ứng dụng.
	* Trực tiếp.



	 2/H​ướng dẫn HS viết trên bảng con: 
a) Luyện viết chữ hoa:

* Nêu các chữ hoa có trong bài? (N, V, T)

* Cách viết từng chữ:  Ng, V, T

*Tập viết từng chữ:Nh , R trên bảng con sau mỗi lần GV viết mẫu từng chữ.
	*Vấn đáp, thực hành.

- HS  đọc thầm bài và trả lời.

- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Cả lớp viết bảng con.

- GV kiểm tra, nhận xét, uốn nắn.

	b) HS viết từ ứng dụng (tên riêng):

*Đọc từ ứng dụng: tên riêng Nguyễn Văn Trỗi 

*Giới thiệu:  Anh là anh hùng liệt sĩ thời chống Mĩ, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, anh đặt bom trên cầu Công Lí (Sài Gòn), mưu giết Bộ trưởng Quốc phòng Mĩ  Mắc Na – ma – ra. Việc không thành, anh bị địch bắt, tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. 

*Nhận xét cách viết tên riêng về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.
*Tập viết tên riêng trên bảng con.
	- 3 HS đọc từ. 

- GV giới thiệu tên riêng.

-HS nhận xét cách viết tên riêng theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm  tra, nhận xét, uốn nắn.

	c) Luyện viết câu ứng dụng:

*Đọc câu ứng dụng: 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

 Người trong một nước phải thương nhau cùng.

*Nêu nội dung câu tục ngữ: Nhiễu điều là mảnh vải đỏ, người xưa thường dùng để phủ lên giá gương đặt trên bàn thờ, đây là hai vật không thể tách rời. Người trong một nước cần phải biết gắn bó, thương yêu, đoàn kết với nhau.

*Nhận xét cách viết câu tục ngữ về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.

*Tập viết trên bảng con tên riêng:  Nguyễn, Nhiễu.
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh.

- GV nêu nội dung câu tục ngữ.

-HS nhận xét cách viết câu tục ngữ theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm tra,  nhận xét, uốn nắn.

	3/ H​ướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết:

*Yêu cầu:

+Viết chữ Ng: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết chữ V, T: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết tên riêng Nguyễn Văn Trỗi: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết câu tục ngữ: 1 lần.

*Tập viết trong vở theo yêu cầu trên.

(Lưu ý HS ngồi viết đúng tư thế, chú ý hướng dẫn HS viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ. Trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu)

4/ Chấm, chữa bài:

- GV chấm 5 bài, nêu nhận xét, rút kinh nghiệm.

b/Củng cố, dặn dò(5'):

*Nhận xét tiết học.

*Dặn HS luyện tập thêm ở nhà . 
	- HS mở vở, GV nêu yêu cầu cho HS viết.

-HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.

- Cả lớp viết bài, GV theo dõi, uốn nắn.

-HS thuộc câu ứng dụng.


                           --------------------------------------------------------

Tập làm văn

	 Tiết 20:   Báo cáo hoạt động


I. Mục tiêu: 

-Bước đầu biết báo cáo về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua dựa theo bài tập đọc đã học(BT1)

-Nội dung điều chỉnh không yêu cầu làm bài tập 2.

 * GD quyền: Quyền được tham gia( báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua).

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết mẫu báo cáo, sách giáo khoa, 

III Các hoạt động dạy học:

	A/ kiểm tra bài cũ(5'):

- Kể lại câu chuyện "Chàng trai làng Phù ủng", trả lời câu hỏi:
+Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

+ Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô? 

- Đọc bài tập đọc "Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội", trả lời các câu hỏi nội dung bài đọc.
	* Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS kể nối tiếp và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm.

- 1HS đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm.



	B/ Bài mới (30'):
 1/ Giới thiệu bài:  Như mục I.
	* Trực tiếp.

- GV giới thiệu bài,  ghi tên bài lên bảng.     

	2/ Hướng dẫn HS làm bài tập. 
	*Thảo luận, đóng vai,vấn đáp thực hành.

	 Bài tập 1: Dựa theo bài tập đọc “Báo cáo kết qủa tháng thi đua Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua 

* Lưu ý:  Báo cáo miệng

- Báo cáo hoạt động của tổ chỉ theo hai mục: 

1. Học tập

2. Lao động

  Trước khi đi vào các nội dung cụ thể, cần nói lời mở đầu: “Thưa các bạn”

- Báo cáo cần chân thực, đúng thực tế hoạt động của tổ mình(không bắt chước máy móc nội dung 

trong bài đọc)

- Mỗi bạn đóng vai tổ trưởng cần báo cáo với lời lẽ rõ ràng, rành mạch, thái độ đàng hoàng, tự tin.


	- 1 HS đọc nội dung bài tập.

- Cả lớp đọc thầm bài tập đọc "Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội".

- GV nêu yêu cầu bài tập, nêu lưu ý.

- Họp tổ, các thành viên trao đổi thống nhất kết quả học tập và lao động của tổ mình trong tháng Mỗi HS tự ghi nhanh ý chính của cuộc trao đổi. Cả tổ nhận xét, góp ý nhanh cho từng bạn; chọn người tham gia cuộc thi trình bày báo cáo.

- HS đóng vai tổ trưởng thi trình bày(miệng) báo cáo trước lớp.

- Cả lớp bình chọn bạn có bản báo cáo tốt nhất, báo cáo rõ ràng, tự tin.

	
	

	 c/Củng cố- dặn dò(5'):

- Tiếp tục hoàn thành nốt bài tập trên lớp và ghi nhớ mẫu báo cáo.

-GV nhận xét giờ học, dặn dò
	.




                             ____________________________________________________
TUẦN 21

Tập đọc- Kể chuyện

(Tiết: 41 + 21) ÔNG TỔ NGHỀ THÊU
I. MỤC TIÊU
A. TẬP ĐỌC:
 -Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa cụm từ

 -Hiểu nội dung câu chuyện : Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo...( TL được các câu hỏi trong SGK)

B.KỂ CHUYỆN:

-Kể lại được một đoạn của câu chuyện .

-HS khá giỏi biết đặt tên cho từng đoạn câu chuyện.
II .ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

 Tranh minh họa truyện trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của gv


	Hoạt động của hs



	A/Kiểm tra bài cũ (5’):
*Kiểm tra bài cũ.

- Kiểm tra 2 Học sinh.

- Giáo viên nhận xét
B/Bài mới (35’):
1.Giới thiệu bài mới.
-GV giới thiệu ,ghi tên bài.
2.Luyện đọc.

Mục tiêu: Như mục tiêu 1 của bài.

Cách tiến hành: 

-Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài.

-Cần đọc giọng chậm rãi, khoan thai, nhấn giọng ở các từ ngữ sau : ham học, đỗ tiến sĩ, làm quan to, ưng dung, nhập tâm, bình an vô sự.

* Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

- Đọc từng câu & luyện đọc từ khó.

- Cho học sinh đọc nối tiếp.

- Luyện đọc từ ngữ khó : đốn củi, vỏ trứng, triều đình, mỉm cười, ...

-Đọc từng đoạn trước lớp & giải nghĩa từ.

- Giải nghĩa từ : đi sứ, lọng, bức trướng, chè lam, bình an vô sự, Thường Tín...

- Giáo viên cho học sinh đặt câu với mỗi từ nhập tâm, bình an vô sự.
- Đọc từng đoạn trong nhóm: (Chia nhóm 5).
-1 HS đọc cả bài.
3.Hướng dẫn HS tìm hiểu bài.

 Mục tiêu : giúp học sinh nắm được những chi tiết quan trọng và diễn biến của câu chuyện.
Phương pháp : thi đua, giảng giải, thảo luận  

· GV cho HS đọc thầm đoạn 1 và hỏi :

+  Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào ? 

+  Nhờ chăm chỉ học tập, Trần Quốc Khái đã thành đạt như thế nào ?

· Giáo viên cho học sinh đọc thầm đoạn 2 và hỏi :

+  Trần Quốc Khái đi sứ Trung Quốc, Vua đã nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam ?

· Giáo viên cho học sinh đọc thầm đoạn 3, 4 và hỏi :

+  Ở trên lầu cao, Trần Quốc Khái đã làm gì để sống ?

· Giáo viên giải thích thêm: “Phật trong lòng” tư tưởng của Phật ở trong lòng mỗi người, có ý mách ngầm Trần Quốc Khái: có thể ăn bức tượng.

+  Trần Quốc Khái đã làm gì để không bỏ phí thời gian ?

+  Trần Quốc Khái đã làm gì để xuống đất bình an vô sự ?

GV cho HS đọc thầm đoạn 5 và hỏi :

+  Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu ?

+  ND câu chuyện nói điều gì ?

· GV chốt: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo; chỉ bằng quan sát và ghi nhớ nhập tâm đã học được nghề thêu của người Trung Quốc và dạy lại cho dân ta. 

4.Luyện đọc lại.

Mục tiêu: Như mục tiêu chính của bài.

Cách tiến hành: 

- Giáo viên đọc lại đoạn 3.

- Cho Học sinh đọc.

.
	-Sơn ,Thơ đọc và trả lời câu hỏi bài
 Chú ở bên Bác Hồ.

-HS quan sát tranh , mô tả
 -Học sinh lắng nghe.

- Học sinh học nối tiếp hết bài.

- Học sinh luyện đọc từ khó theo sự
 hướng dẫn của Giáo viên .

- Học sinh đọc nối tiếp từng đoạn.

- 1 Học sinh đọc phần giải nghĩa từ trong SGK.

- Học sinh đặt câu.

- Học sinh đọc nối tiếp (mỗi em 1 đọan). Nhóm nhận xét.

- Cả lớp theo dõi.

· Học sinh đọc thầm.

· Trần Quốc Khái học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà nghèo, không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách.

· Ông đỗ tiến sĩ, trở thành vị quan to trong triều đình.

· Vua cho dựng lầu cao, mời Trần Quốc Khái lên chơi, rồi cất thang để xem ông làm thế nào.

- Bụng đói, không có gì ăn, ông đọc ba chữ trên bức trướng “Phật trong lòng”, hiểu ý người viết, ông bẻ tay tượng Phật nếm thử mới biết hai pho tượng được nặn bằng bột chè lam. Từ đó, ngày hai bữa, ông ung dung bẻ dần tượng mà ăn.

· Ông mày mò quan sát hai cái lọng và bức tướng thêu, nhớ nhập tâm cách thêu trướng và làm lọng.

· Ông nhìn những con dơi xoè cánh chao đi chao lại như chiếc lá bay, bèn bắt chước chúng, ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. 

· Vì ông là người đã truyền dạy cho dân nghề thêu, nhờ vậy nghề này được lan truyền rộng.

· Học sinh suy nghĩ và tự do phát biểu

.

- Cho Học sinh thi đọc

	KỂ CHUYỆN (35’)

	1.Giáo viên nêu nhiệm vụ.

- Câu chuyện có 5 đoạn. Các em đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu, sau đó, mỗi em tập kể một đoạn của câu chuyện.

 2. H.dẫn học sinh kể chuyện.

Mục tiêu: Như mục tiêu của bài.

Cách tiến hành: 

-Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện.

- Giáo viên : Khi đặt tên cho đoạn các em nhớ đặt ngắn gọn, thể hiện đúng nội dung của đoạn.

- Cho HS khá đặt tên cho từng đoạn.

a/ Đoạn 1:

b/ Đoạn 2:

c/ Đoạn 3:

d/ Đoạn 4:

e/ Đoạn 5:

- GV nhận xét & bình chọn HS đặt tên hay.

*Kể lại một đoạn của câu chuyện :

- Cho học sinh kể chuyện.

- Cho học sinh thi kể.

- Giáo viên nhận xét.

3 Củng cố – dặn dò(5’).

+ Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

+ GD học sinh từ nhỏ phải cố gắng chăm chỉ học tập để sau này trở thành người có ích cho xã hội, cho gia đình.


	- 1 HS đọc yêu cầu của câu 1 và đọc mẫu đoạn 1.

-HS làm bài cá nhân.

- 5 ( 6 học sinh trình bày cho cả lớp nghe.

- Thử tài. Đứng trước thử thách...

- Tài trí của Trần Quốc Khái. HĐ thông minh.

- Hạ cánh an toàn. Vượt qua thử thách.

- Truyền nghề cho dân. Dạy nghề thêu cho dân.

- Lớp nhận xét & bình chọn học sinh đặt tên hay nhất.

- Mỗi học sinh kể một đoạn.

- 5 Học sinh tiếp nối nhau thi kể 5 đoạn.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh phát biểu.
- Về nhà các em kẻ lại câu chuyện cho người thân nghe.


                       _________________________________________
Tập đọc

Tiết 63.  Bàn tay cô giáo
I.MỤC TIÊU
1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

   Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ  và giữa các khổ thơ.

2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu: 

  Hiểu được nội dung bài thơ: Ca ngợi bàn tay kì diệu của cô giáo...

 *Trả lời được các câu hỏi trong SGK đọc thuộc lòng 2 – 3 khổ thơ.

II .ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của gv


	Hoạt động của hs



	A/ Kiểm tra bài cũ(5’).

+ Kiểm tra 3 học sinh :

- Học sinh : Kể đoạn 1 + 2 câu chuyện Ông tổ nghề thêu.

+ Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào?

- Học sinh 2: Kể đoạn 3 +4 câu chuyện.

+ Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?

- Học sinh 3: Kể đoạn 4 + 5 câu chuyện.

+ Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm.

B/Bài mới(33’):
1/ Giới thiệu bài mới.
-GV giới thiệu ghi tên bài.
2/Luyện đọc.

Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ:

- Cần đọc với giọng ngạc nhiên, khâm phục. Nhấn giọng ở ngữ từ ngữ sau: thoắt cái, xinh quá, rất nhanh, rì rào. biết bao.

*Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

-Đọc từng dòng thơ & từ khó.

+ Luyện đọc từ khó: giấy trắng, thoát thuyền, dập dềnh, rì rào...

- Đọc từng khổ trước lớp.

+Giải nghĩa từ : phô. Cho học sinh giải nghĩa thêm từ mầu nhiệm (có phép lạ tài tình).

+Cho học sinh đặt câu với từ phô.

- Đọc từng đoạn trong nhóm: nhóm 

-1 HS đọc cả bài.
3/Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài.

· Giáo viên cho học sinh đọc thầm cả bài thơ và hỏi: 

+  Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm ra những gì ?

+  Hãy tả bức tranh cắt dán giấy của cô giáo.

+  Em hiểu hai dòng thơ cuối bài như thế nào ?

+  Bài thơ giúp em hiểu điều gì ? 

GV nêu :Bàn tay cô giáo khéo léo, mềm mại, như có phép nhiệm màu. Cô đã tạo ra biết bao điều lạ và mang lại niềm vui cho các em học sinh. Các em say sưa theo dõi cô gấp giấy, cắt dán giấy để tạo nên cảmột quang cảnh biển thật đẹp lúc bình minh.

4/Học thuộc lòng bài thơ 

* Hướng dẫn học sinh học thuộc lòng bài thơ theo cách xóa dần.

* Cho học sinh thi đọc khổ thơ, bài thơ.

- Giáo viên nhận xét.

 C/Củng cố – dặn dò(2’)
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc các em về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ

-Đọc bài thơ cho người thân nghe.
	-Yến, Trinh, Hòa.

Học sinh lần lượt kể từng đoạn câu 
chuyện và trả lời câu hỏi.

-

-HS quan sát tranh , mô tả.
 Học sinh lắng nghe.

- Học sinh quan sát tranh trong SGK 

- Học sinh đọc nối tiếp (mỗi em đọc 2 dòng).

- Học sinh luyện đọc từ khó.

- Học sinh đọc nối tiếp (mỗi em 1 
khổ thơ).

- Học sinh đọc phần chú giải.

- Học sinh đặt câu.

- Học sinh đọc nối tiếp đoạn.
Học sinh đọc thầm

· Từ một tờ giấy trắng, thoắt một cái cô đã gấp xong một chiếc thuyền cong cong rất xinh; với một tờ giấy đỏ, bàn tay mềm mại của cô đã làm ra một mặt trời với nhiều tia nắng toả; thêm một tờ giấy xanh, cô cắt rất nhanh, tạo ra một mặt nước dập dềnh, những làn sóng lượn quanh thuyền.

· Một chiếc thuyền trắng rất xinh dập dềnh trên mặt biển xanh. Mặt trời đỏ ối phô những tia nắng hồng. Đó là cảnh biển biếc lúc bình minh.

· Đó là một bức tranh miêu tả cảnh đẹp của biển trong buổi sáng bình minh. Mặt biển dập dềnh, một chiếc thuyền trắng đậu trên mặt biển, những làn sóng vỗ nhẹ quanh mạn thuyền. Phía trên, một vầng mặt trời đỏ ối đang toả ngàn tia nắng vàng rực rỡ
· Học sinh phát biểu ý kiến theo suy nghĩ: Cô giáo rất khéo tay. / bàn tay cô giáo như có phép màu. / Bàn tay cô giáo tạo nên bao điều lạ …

-HS phát biểu ý kiến theo suy nghĩ.
- 2 Học sinh đọc lại bài thơ.

- 5 Học sinh nối tiếp nhau thi đọc thuộc lòng 5 khổ thơ.

- 4 Học sinh thi đọc cả bài thơ.

- Lớp nhận xét


                                  --------------------------------------------------------------                    

Chính tả ( Nghe- viết)
Tiết 41. ông tỔ nghỀ thêu
I. MỤC TIÊU: -  .
- Làm đúng bài tập 2a/b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

- GD học sinh có ý thức rèn chữ giữ vở.
II .ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
Bảng phụ viết các từ ngữ cần điền vào chỗ trông.

III. Các HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	A/Kiểm tra bài cũ(5’):
- Giáo viên  đọc cho HS viết các từ ngữ sau: gầy guộc, lem luốc, tuốt lua, suốt ngày, sắc nhọn.

- Giáo viên nhận xét.

B/Bài mới(30’):

1/Giới thiệu bài.

2/Hướng dẫn học sinh nghe viết. 

a/ Hướng dẫn học sinh chuẩn bị:

- Giáo viên đọc đoạn chính tả.

- Hướng dẫn viết từ : Trần Quốc Khái, vỏ trứng, tiến sĩ...

b/ Giáo viên đọc cho học sinh viết:

- Giáo viên nhắc tư thế ngồi viết.

c/ Chấm. chữa bài.

- Cho học sinh tự  chữa lỗi.
-GV chấm 5 bài NX.
3/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Bài tập 2 : Giáo viên chọn câu a.

*Câu a:

+ GV nhắc lại yêu cầu: chon tr hoặc ch điền vào chỗ trông sao cho đúng.

+ Cho HS thi (làm bài trên bảng phụ GV đã chuẩn bị trước).

- GV NX và chốt lại lời giải đúng.

- (chăm chỉ – trở thành – trong triều đình – trước thử thách – xử trí – làm cho – kính trọng – nhanh trí – truyền lại – cho nhân dân

4. Củng cố – dặn dò(2’)
- Giáo viên nhận xét tiết học.

- Biểu dương những HS viết đúng, đẹp.

- Nhắc những học sinh còn viết sai về nhà luyện viết.


	- 2 HS ( Phương, Đạt) viết trên bảng lớp – Lớp viết vào bảng con.

- Học sinh lắng nghe.

- 1 Học sinh đọc lại, cả lớp theo dõi trong SGK.

- Học sinh viết vào bảng con những từ ngữ dễ sai.

- Học sinh viết bài.

- Học sinh tự chữa lỗi bằng bút chì.

- 1 Học sinh đọc yêu cầu câu a & đọc đoạn văn.- Học sinh làm bài cá nhân.

- 2 Học sinh lên bảng thi.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh chữa bài .

.




                         --------------------------------------------------------------

Luyện từ và câu

                                         Tiết 21. Nhân hóa
Ôn  cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu?
I. MỤC tiêu

 -  Học sinh  nắm được 3 cách nhân hóa.( BT2)

- Tìm được bộ phận  câù trả lời cho câu hỏi: Ở đâu?(BT 3)

- Trả lời được câu hỏi về thời gian, địa điểm trong bài tập đọc đã học ( BT 4a/b hoặc a/c).

- HS khá giỏi làm được toàn bộ BT4

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 -Bảng phụ .

 3 tờ -giấy to.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	A/Kiểm tra bài cũ(5’):

* Kiểm tra 2 Học sinh.

- Học sinh 1: Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp: đắt nước, dựng xây, nước nhà, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn.

- Học sinh 2: Đặt dấu phẩy vào câu cho trước (Giáo viên tự chọn một số câu ghi trước vào bảng phụ).

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm

B/Bài mới(30’):

1/Giới thiệu bài.

 2/ Hướng dẫn HS làm bài tập.
*Bài tập 1:

- Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ Ông trời bật lửa.

* Bài tập 2:

+ Giáo viên nhắc lại yêu cầu: Bài tập yêu cầu tìm những sự vật được nhân hóa trong bài thơ và chỉ rõ chúng được nhân hóa bằng cách nào?

+ Cho HS làm bài.

+ Cho HS trình bày trên bảng phụ hoặc trên các giấy to đã chuận bị trước.

* GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

- Trong bài thơ có 9 sự vật được nhân hóa là: mặt trời, mây, trăng sao, đất, mưa, sấm.

- Các sự vật được gọi bằng ông, chị 
(chị mây, ông trời, ông sấm).

- Các sự vật được tả bằng những từ ngữ : bật lửa (ông mặt trời bật lửa), kéo đến (chị mây kéo đến), trốn (trăng sao trốn), nóng lòng chờ đợi, hả hê uống nước (đất nóng lòng...),

xuống (mưa xuống), vỗ tay cười (ông sấm vỗ tay cười).

-Tác giả nói với mưa thân mật như nói với một người bạn “Xuống đi nào, mưa ơi!”.
+ Qua BT trên em thấy có mấy cách nhân hóa sự vật?

* Bài tập 3:

- GV nhắc lại yêu cầu BT: tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu”.
- Cho học sinh làm bài (1 (3 học sinh lên làm bài trên bảng phụ.

- Giáo viên nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

* Bài tập 4:

- Giáo viên nhắc lại yêu càu

- Cho học sinh trả lời câu hỏi

- Giáo viên nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

C/ Củng cố – dặn dò(2’):

- Có mấy cách nhân hóa? đó là cách nào?

- Giáo viên nhận xét.
	-Lương , Ngân.
- Học sinh tìm từ cùng nghĩa với Tổ
 quốc, bảo vệ.

- Học sinh lắng nghe.

- 2 Học sinh đọc lại.

- 1 Học sinh đọc yêu cầu và 3 gợi ý.

- Học sinh làm bài cá nhân hoặc làm bài theo cặp.

- Các nhóm lên bảng thi theo hình thức tiếp sức.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh chép vào vở bài tập lời giải đúng.

- Có 3 cách nhân hóa.

+ Gọi sự vật bằng từ dùng để gọi con người: ông, chị.

+ Tả sự vật bằng những từ  dùng để tả người: bật lửa. kéo đến, trốn, nóng lòng...

+ Nói với sự vật thân mật như nói với con người: gọi mưa như gọi bạn.

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập .

- Học sinh làm bài cá nhân.

- Nhiều học sinh phát biểu ý kiến.

a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân ta lập đền thờ ông ở quê hương ông.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh đọc lại yêu cầu bài tập.

a) câu chuyện kể trong bài diễn ra vào thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp ...

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống ở lán.

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về sống với gia đình.

- Học sinh trả lời.

- Học sinh nhắc lại 3 cách nhân hóa đã học.


------------------------------------------------------------
Chính tả

Tiết 42 Nhớ - viết. Bàn tay cô giáo
I.MỤC TIÊU:

  -  Nhớ và viết lại chính xác, trình bày đúng, đẹp bài thơ Bàn tay cô giáo.

  -   Làm đúng BT2a. điền âm dễ lẫn (tr / chõ).

II .ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
   Bảng lớp ghi BT2a

III. Các HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. ổn định

2 Kiểm tra bài cũ.

- Giáo viên (hoặc 1 học sinh) đọc cho lớp viết các từ ngữ sau: đổ mưa, đỗ xe, ngã, ngả mũ.
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới

 Giới thiệu bài mới.

 Hoạt động 1: Hướng dãn học sinh nhớ viết.

a/ Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.

- Giáo viên đọc 1 lần bài thơ Bàn tay cô giáo.

- Hướng dẫn chính tả.

+ Mỗi dòng thơ có mấy chữ?

+:Chữ đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào?

+ Nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở?

- Hướng dẫn học sinh viết từ khó: thoắt, mềm mại, tỏa. dập dềnh, lượn, biếc, rì rào.

b/ Cho học sinh nhớ và tự viết bài thơ.

- Giáo viên nhắc tư thế ngồi viết...

c/ Chấm, chữa bài.

- Chấm 5 ( 7 bài.

- Nhận xét từng bài.

+ Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập. 

* Bài tập 2: Giáo viên chọn câu a 

- Giáo viên nhắc lại yêu cầu: bài tập cho một đoạn văn để trống nột số chỗ. Nhiệm vụ của các em là chọn Tr hoặc Ch điền vào chỗ trống sao cho đúng.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh thi theo kiểu tiếp sức (lên làm bài trên bảng phụ hoặc băng giấy giáo viên đã chuẩn bị).

- Giáo viên nhận xét và chốt lại lời giải đúng.

- (Trí thức, chuyên – trí óc – chữa bệnh – chế tạo – chân tay – trí thức – trí tuệ. 

C/Củng cố – dặn dò(2’).

- Giáo viên : Về nhà các em đặt câu có từ chuyên hoặc từ kĩ sư.

- Giáo viên nhận xét tiết học.

- Về nhà các em đọc lại đoạn văn ở Btập
	- 2 Học sinh viết trên bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con.

-

 Học sinh lắng nghe.

- 1 Học sinh nhắc lại yêu cầu của bài.

- Lớp mở SGK, theo dõi.

- 2 Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ.

- Mỗi dòng thơ có 4 chữ.

- Phải viết hoa chữ đầu dòng.

- Cách kề 3 ô để bài thơ nằm ở giữa trang vở,

- Học sinh viết từ khó vào bảng con.

- Học sinh viết vào vở bài thơ.

- 1 Học sinh đọc câu a.

- Học sinh làm bài cá nhân.

- Mỗi nhóm 4 em (mỗi em điền 2 âm vào chỗ trông). Em cuối cùng của nhóm đọc kết quả.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh chép lời giải đúng vào vở bài tập.

 Học sinh chép lời giải đúng vào vở bài tập.




                                -----------------------------------------------------------

Tập viết

Tiết 21. Ôn chư hoa: o ; ô ; ơ
I.MỤC TIÊU:
    - Viết đúng và tương đối nhanh  chữ hoa: Ô (1 dòng), L, Q (1 dòng);

    - Viết tên riêng Lãn Ông ( 1 dòng) và câu ứng dụng: Ổi Quảng Bá……..say lòng người (1 lần). bằng cỡ chữ nhỏ.

  * HS Khá- Giỏi viết đúng và đủ tất cả các dòng trong bài tập viết ở lớp.

II .ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
- Mẫu chữ viết hoa:  O, Ô, Ơ .

- Tên riêng Lãn Ông và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li.

III. Các HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ.

* Giáo viên kiểm tra học sinh bài viết ở nhà:

- Cho 1 Học sinh nhắc lại từ và câu ứng dụng ở tiết Tập viết đã học ở tuần trước:      Nguyễn Văn Trỗi.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.
- Giáo viên đọc cho HS viết: Nguyễn , Nhiễu.
 Giáo viên nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới:

 Giới thiệu bài mới.

+ Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết trên bảng con.

a/ Luyện viết chữ hoa.

* Cho học sinh tìm chữ hoa trong từ và câu ứng dụng.

- Giáo viên đưa từ ứng dụng (tập riêng) Lãn Ông lên bảng.

+ Trong tên riêng Lãn Ông, chữ cái nào được viết hoa?
- Giáo viên đưa câu ứng dụng lên bảng.

+ Trong câu ca dao trên, chữ cái nào được viết hoa?
* Giáo viên viết mẫu & nhắc lại cách viết.

- Viết mẫu chữ O: Giáo viên viết chữ  O trên khung chữ kẻ trên bảng lớp (cách viết : ĐB trên ĐK6, đưa bút sang trái, viết nét cong kín, phàn cuối lượn vào trong bụng chữ. DB ở phía trên ĐK4).

- Viết chữ  Ô, Ơ (viết như chữ O, thêm dấu mũ tạo Ô, thêm dấu râu tạo Ơ).

- Viết chữ  Q (cách viết: Nét1: viết như chữ  O. Từ điểm DB của nét 1, lia bút xuống gần ĐK2. Viết nét lượn từ trong lòng chữ ra ngoài phía dưới bên phải. DB trên đường kẻ 2).

- Viết chữ  T (đã hướng dẫn ở HKI).

b/  Luyện viết từ ứng dụng (tên riêng).

- Giáo viên giải nghĩa từ  Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác.

c/ Luyện viết câu ứng dụng.

- Giáo viên giải thích: Quảng Bá, Hồ Tây, Hàng Đào là những địa danh ở thủ đô Hà Nội.

- Câu ca dao ca ngợi những sản vật quý, nổi tiếng ở Hà Nội.

 Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào vở Tập viết.

( Như mục tiêu bài.)

+ Chấm, chữa bài.

- Giáo viên chấm 5 ( 7 bài.

- Nhận xét từng bài.

4. Củng cố – dặn dò.

- Giáo viên nhận xét tiết học.

- Nhắc những em chưa viết xong về nhà viết tiếp.
	Học sinh mở vở để Giáo viên kiểm
 tra.

- 1 Học sinh nhắc lại.

2 Học sinh viết trên bảng lớp, cả
 lớp viết vào bảng con.

-

 Học sinh lắng nghe.

- Chữ L , Ô.

- Chữ Ô , Q, , B , H , T , Đ.

- Học sinh viết vào bảng con chữ  O.

- Học sinh viết vào bảng con chữ  Ô , Ơ.

- Học sinh viết vào bảng con chữ  Q.

- Học sinh viết vào bảg con chữ  T.

- 1 Học sinh đọc từ Lãn Ông.

- Học sinh viết vào bảng con từ Lãn Ông.

- 1 Học sinh đọc câu ứng dụng.

   Ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây

Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người.

- Học sinh viết vào bảng con các chữ : Ổi, Quảng, Tây.

HS viết bài trong vở 




               -----------------------------------------------------------------------

Tập làm văn

Tiết 21. Nói về trí thức

Nghe kể: Nâng niu từng hạt giống
I.MỤC TIÊU:
- Biết nói về người  tri thức được vẽ trong tranh và  công việc họ đang làm (BT1).

-  Nghe kể lại đượcå câu chuyện :  Nâng niu từng hạt giống( BT2)

II .ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC

  Tranh , ảnh minh họa trong sách giáo khoa.

  Mấy hạt thóc hoặc 1 bông lúa.

  Bảng lớp ghi các câu hỏi gợi ý kể chuyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định

2. Kiểm tra bài cũ.

- 3 Học sinh lần lượt trình bày.

- Giáo viên nhận xét , ghi  điểm

3.  Bài mới

- Giáo viên giới thiệu bài.

+ Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập.

Mục tiêu: Như mục tiêu bài học.

Cách tiến hành: 

a/ Bài tập 1: 

- Giáo viên nhắc lại yêu cầu: Quan sát  và nói rõ những người trí thức trong các bức tranh ấy là ai? Họ đang làm gì?

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh làm việc theo nhóm 4.

- Cho học sinh thi.

- Giáo viên nhận xét và chốt lại lời giải đúng

 * Tranh 1 : Là Bác sĩ  ( hoăc y sĩ) đang khám bệnh

 * Tranh 2: Các kỹ sư đang trao đổi, bàn bạc trước mô hình 1 cây cầu.

 * Tranh 3 : Cô giáo đang dạy học.

 * Tranh 4: Những nhà nghiên cứu đang làm việc trong phòng thí nghiệm

b/ Bài tập 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.

GV kể chuyện lần 1 và hỏi:

+ Viện nghiên cứu nhận được quà gì?

+ Vì sao ông Của không đem gieo ngay cả 10 hạt giống.

+ Ông Của đã làm gì để bảo vệ giống lúa quý ?

H : Sau đợt rét các hạt giống thế nào.

 * Giáo viên kể chuyện lần 2 .

 * Cho học sinh kể .

+ Qua câu chuyện em thấy ông Lương Định Của là người như thế nào?

C. Củng cố, dặn dò.

 2 HS nói về nghề lao động trí óc.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn về nhà tìm đọc về nhà bác học Ê-đi-xơn
	- 3 Học sinh đọc báo cáo về hoạt
 động của tổ  trong tháng vừa qua
 ( TLV tuần 20)

- Học sinh lắng nghe .

- 1 Học sinh đọc y/c bài tập .

- 1 Học sinh làm mẫu

- Các nhóm trao đổi thống nhất ý 
kiến về 4 tranh.

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Học sinh chép lời giải đúng vào vở bài tập.

1 HS đọc bài.

Học sinh lắng nghe 

· Viện nghiên cứu nhận được quà là mười hạt giống 

· Vì lúc ấy trời rất rét. Nếu đem gieo, những hạt giống nảy mầm rồi sẽ chết rét.  

- Ông chia mười hạt thóc giống làm hai phần. Năm hạt, ông đem gieo trong phòng thí nghiệm. Còn năm hạt kia, ông ngâm nước ấm, gói vào khăn, tối tối ủ trong người, trùm chăn ngủ để hơi ấm của cơ thể làm cho thóc nảy mầm
- Từng học sinh tập kể.

- Là người rất say mê khoa học. Ông rất quý nhứng hạt lúa giống .Ông  nâng niu, giữ gìn từng hạt. Ông đóng góp cho nước nhà nhiều công trình nghiên cứu về giống lúa mới.




Truyện: NÂNG NIU TỪNG HẠT GIỐNG
Ông Lương Định Của  là một nhà khoa học có công sáng tạo ra nhiều giống lúa mới.


Có lần, một bạn nước ngoài giử cho viện nghiên cứu của ông mười hạt thóc giống quý. Giữa lúc ấy, trời rét đậm. Ông Của bảo: " Không thể để những hạt giống quý này nảy mầm rồi chết vì rét". ông chia mười hạt giống làm 2 phần. Năm hạt ông đem gieo trong phòng thí nghiệm. Còn năm hạt kia, ông ngân nước ấm, gói vào khăn, tối tối ủ trong người, trùm chăn ngủ để hơi ấm của cơ thể làm cho thóc nảy mầm.


Sau đợt rét kéo dài, chỉ có năm hạt thóc của ông Của ủ trong người là giữ được mầm xanh.

                                                                                    Theo Minh chuyên

                   __________________________________________

Tuần 22
Tập đọc - Kể chuyện

NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ

I. Mục tiêu:  

* Yêu cầu cần đạt:

Tập đọc

     - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẩn chuyện với lời các nhân vật

     - Hiểu nội dung ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi nhà  bác học vĩ đại Ê - đi - xơn giàu  sáng kiến luôn mong muốn đêm khoa học phục vụ cho con người (trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4)

 Kể chuyện: 

    - Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại từng đoạn câu chuyện theo lối phân vai

   - GDHS tìm tòi học hỏi trong học tập.  

II.Đồ dùng dạy - học:  - Tranh ảnh minh họa câu chuyện sách giáo khoa. 

                                        - Bảng phụ viết đoạn 3 để hướng dẫn HS luyện đọc.

III.Các hoạt động dạy học  :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1 Tập đọc

A. Kiểm tra bài cũ:5'

- Gọi 2 học sinh lên bảng đọc thuộc lòng bài “Bàn tay cô giáo “ và TLCH.

- Nhận xét ghi điểm.
B..Bài mới:35' 

1) Giới thiệu bài :

2) Luyện đọc:           
* Đọc diễn cảm toàn bài.

* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

- Yêu cầu học sinh đọc từng câu, giáo viên theo dõi uốn nắn khi học sinh phát âm sai.

- Hướng dẫn HS luyện đọc các từ ở mục A.

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp.

- Hướng dẫn học sinh giải nghĩa từ khó: nhà bác học, cười móm mém.

Đặt câu với từ móm mém.

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh.

3) Hướng dẫn tìm hiểu bài: 
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 1 và chú thích dưới ảnh Ê - đi - xơn, TLCH:

+ Hãy nói những điều em biết về Ê - đi - xơn?  

+ Câu chuyện giữa Ê – đi – xơn và bà cụ xảy ra từ lúc nào ?

- Yêu cầu một học sinh đọc thành tiếng đoạn 2 và đoạn 3 , cả lớp đọc thầm theo.

+ Bà cụ mong muốn điều gì ?

+ Vì sao bà cụ lại ước được một cái xe không cần ngựa kéo?

+ Từ mong muốn của bà cụ đã gợi cho Ê - đi - xơn một ý nghĩ gì ?

- Yêu cầu  học sinh đọc thầm đoạn 4.

+ Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ được thực hiện ?

+ Theo em khoa học đã mang lại lợi ích gì cho con người  ?

Liên hệ:

4)  Luyện đọc lại : 
- Đọc mẫu đoạn 3.

- Treo bảng phụ và hướng dẫn học sinh đọc đúng đoạn văn. 

- Mời 2HS lên thi đọc đoạn 3. 

- Mời ba HS đọc phân vai toàn bài. 

- Giáo viên và lớp theo dõi bình chọn người đọc hay nhất .

         TiÕt 2:                Kể chuyện  35'
1. Giáo viên nêu nhiệm vụ: 

- Gọi một học sinh đọc các câu hỏi gợi ý.

2 Hướng dẫn dựng lại câu chuyện 
- Nhắc học sinh nói lời nhân vật do mình nhập vai .Kết hợp làm một số động tác điệu bộ .

- Yêu cầu lập ra các nhóm và phân vai .

- Yêu cầu từng tốp 3 em lên phân vai kể lại 

-

 Giáo viên cùng lớp bình chọn nhóm kể hay nhất .

C. Củng cố  dặn dò  :5'  

- Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?

- Về nhà học bài xem trước bài “Cái cầu”.  
	Th¬,YÕn. 

- Cả lớp theo dõi bạn đọc, nhận xét.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- Nối tiếp nhau đọc từng câu.

- Luyện đọc các từ khó phát âm.

- Đọc nối tiếp 4 đoạn trước lớp.

- Giải nghĩa từ mới (SGK) và đặt câu:

 Bà em cười móm mém.

- Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. 

- Lớp đọc đồng thanh cả bài.

- Cả lớp đọc thầm đoạn 1 và phần chú thích về Ê - đi - xơn để trả lời:

+ Ê - đi - xơn là nhà bác học nổi tiếng người Mỹ. Ông sinh năm 1847 và mất năm 1931...

+ Câu chuyện xảy ra ngay vào lúc ông vừa chế ra bóng đèn điện mọi người khắp nơi ùn ùn kéo về xem và bà cụ là một trong các số người đó.

- Một học sinh đọc đoạn 2 và 3, cả lớp đọc thầm. 

+ Bà mong ông Ê - đi - xơn làm được một loại xe mà không cần ngựa kéo mà lại rất êm.

+ Vì xe ngựa rất xóc. Đi xe ấy cụ sẽ bị ốm.

+ Mong ước bà cụ gợi cho ông chế tạo chiếc xe chạy bằng dòng điện.

- Cả lớp đọc thầm đoạn 4.

+ Nhờ óc sáng tạo kì diệu của Ê – đi – xơn, sự quan tâm đến con người và lao đọng miệt mài  của ông để thực hiện bằng được lời hứa.

+ Khoa học đã cải tạo thế giới, cải thiện cuộc sống con người, làm cho con người sống tốt hơn, sung sướng hơn.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu. 

- Hai em thi đọc lại đoạn 3 của bài. 

- 3 em đọc phân vai toàn bài.

- Lớp nhận xét bình chọn bạn đọc hay nhất .

- Lắng nghe.

- Đọc các câu hỏi gợi ý câu chuyện .

- Lần lượt các nhóm thành lập và phân công thành viên đóng vai từng nhân vật trong chuyện 

- Các nhóm lên đóng vai kể lại câu chuyện trước lớp. 

- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất. 

HS trả lời 

- Ê - đi - xơn là nhà bác học vĩ đại. Mong muốn mang lại điều tốt cho con người đã thúc đẩy ông lao động cần cù và sáng tạo.


                    ______________________________________________
Tập đọc:
CÁI CẦU
I. Mục tiêu:

* Yêu cầu cần đạt:

      -  Biết ngắt nghỉ hợp lí khi đọc các  dòng thơ, khổ thơ.

      - Hiểu nội dung bài : Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu do cha làm ra là đẹp nhất , đáng yêu nhất.(trả lời được các câu hỏi SGK Học thuộc khổ thơ em thích).

II. Đồ dùng dạy học:
      - Tranh minh họa bài thơ .

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ:5'

- Gọi 2 em đọc bài Nhà bác học và bà cụ kết hợp TLCH. 

- Nhận xét ghi điểm.

B.Bài mới:32'
1) Giới thiệu bài:

2) Luyện đọc:

 * Đọc diễn cảm bài thơ.

- Cho học sinh quan sát  tranh minh họa bài thơ.

*  Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:  “chum , ngòi , sông Mã 

- Yêu cầu học sinh đọc từng câu. GV theo dõi sửa lỗi phát âm cho các em.

- Hướng dẫn HS luyện đọc các từ khó phát âm. 

- Yêu cầu HSđọc nối tiếp 4  khổ thơ trước lớp.

- Nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng ở các dòng thơ , khổ thơ nhấn giọng ở các từ ngữ  biểu cảm trong bài.

- Giúp học sinh hiểu nghĩa từ ngữ mới trong bài. 

- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trong nhóm.

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài. 

3) Hướng dẫn tìm hiểu bài :

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ.  

+ Người cha trong bài thơ làm nghề gì  ?

+ Cha đã gửi cho bạn nhỏ chiếc ảnh về cái cầu nào , được bắc qua dòng sông nào ?  

- Yêu cầu HS đọc thầm lại các khổ 2, 3, 4 của bài thơ. 

+ Từ chiếc cầu của cha làm bạn nhỏ đã nghĩ đến những gì ?

+ Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào ? Vì sao ?

- Mời một học sinh đọc lại bài thơ , cả lớp đọc thầm theo .

+ Trong bài em thích nhất khổ thơ nào ?Vì sao 

+ Bài thơ cho thấy tình cảm của bạn nhỏ đối với cha như thế nào ? 

- Giáo viên kết luận .

 4) Học thuộc lòng bài thơ :
- Giáo viên đọc mẫu lại bài thơ hướng dẫn  đọc diễn cảm từng câu với giọng nhẹ nhàng tha thiết. 

- Mời 2 em thi đọc bài thơ.

- Hướng dẫn học sinh HTL bài thơ theo phương pháp xóa dần.

- Mời từng tốp 4 em thi đọc thuộc lòng 4 khổ thơ  

- Mời 2HS thi đọc thuộc cả bài thơ .

- Giáo viên theo dõi bình chọn em  đọc tốt nhất. 

 C) Củng cố - Dặn dò:3'

- Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới.
	TuÊn.,Nam đọc bài, mỗi em đọc 2 đoạn và nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện.

- Cả lớp theo dõi nhận xét. 

- Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.

- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- Lớp quan sát  tranh minh họa .

- Nối tiếp nhau đọc, mỗi em đọc hai dòng thơ.

- Luyện đọc các từ ở mục A. 

- Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ trước lớp

- Tìm hiểu nghĩa từ: chum, ngòi, sông Mã (SGK).

- Luyện đọc trong nhóm.

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

- Đọc thầm bài thơ.

+ Người cha làm nghề xây dựng cầu.

+ Cầu Hàm Rồng bắc qua con sông Mã .

- Lớp đọc thầm lại các khổ thơ 2, 3, 4.

+ Bạn nghĩ tới sợi tơ nhỏ như chiếc cầu giúp nhện qua chum nước ; nghĩ đến ngọn gió như chiếc cầu giúp sáo qua sông …

+ Bạn yêu nhất chiếc cầu Hàm Rồng vì đó là chiếc cầu do cha bạn và đồng nghiệp làm nên. 

- 1 em đọc lại bài thơ, cả lớp đọc thầm.

+ Phát biểu suy nghĩ của mình.

+ Bạn nhỏ rất yêu cha.

-Lắng nghe.

- Hai học sinh thi đọc cả bài thơ. 

- Đọc từng câu rồi cả bài  theo hướng dẫn của giáo viên .

- 2 nhóm thi đọc thuộc lòng 4 khổ của bài thơ.

- Hai em thi đọc thuộc lòng cả bài thơ trước lớp

Ca Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng, hay. 

- 2 em nhắc lại nội dung bài.




                                      ____________________________________________

Chính tả (nghe viết)

Ê - ĐI - XƠN

I. Mục tiêu:

* Yêu cầu cần đạt:
       - Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.  

       - Làm đúng bài tập 2 hoặc bài tập do giáo viên soạn

       - GDHS rèn chữ viết, gữi vở sạch.

II. Đồ dùng dạy học:
       - Bảng phụ viết ( 2 lần ) nội dung của bài tập 2b.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ:3'

- Mời 2HS lên bảng viết, cả lớp viết vào nháp 4 tiếng có dấu hỏi và 4 tiếng có dấu ngã.

- Nhận xét đánh giá.          

B.Bài mới:35'

1) Giới thiệu bài

2) Hướng dẫn nghe viết :

* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Giáo viên đọc đoạn văn.

- Yêu cầu hai em đọc lại, cả lớp đọc thầm. 

+ Những chữ nào trong bài được viết hoa ?

+ Tên riêng Ê - đi - xơn được viết như thế nào?

- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy bảng con và viết các tiếng khó.

- Giáo viên nhận xét đánh giá .

* Giáo viên đọc cho học sinh viết vào vở. 

- Đọc cho HS soát lại bài

* Chấm, chữa bài.

- Thu 1/3 lớp chấm, nhận xét.

3/ Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2b : - Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBT.

- Giáo viên mở bảng phụ .

- Mời 2 học sinh lên bảng thi làm bài và đọc câu đố.

- Cùng với cả lớp nhận xét, chốt lại câu đúng.

- Gọi 1 số HS đọc lại các câu đó đã điền dấu hoàn chỉnh.

4.Củng cố - Dặn dò:2'
 Về nhà viết lại cho đúng những từ đã viết sai.
	- 2 em L­¬ng,Trinh 
- Cả lớp viết vào giấy nháp .

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài. 

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.

- 2 học sinh đọc lại bài, cả lớp đọc thầm.

+ Viết hoa những chữ đầu đoạn, đầu câu và tên riêng Ê - đi - xơn.

+ Viết hoa chữ cái đầu tiên, có gạch ngang giữa các tiếng. 

- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con một số từ như : Ê - đi - xơn, sáng kiến ...

- Cả lớp nghe và viết bài  vào vở. 

- HS soát lại bài

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì. 

- 1 em đọc yêu cầu BT.

- Học sinh làm bài vào VBT.

- Hai em lên bảng thi làm bài.

- Cả lớp nhận xét bổ sung:  Chẳng , đổi , dẻo , đĩa - là cánh đồng.  

- Bình chọn bạn làm đúng và nhanh nhất.

- 2HS đọc lại câu đố sau khi đã điền dấu hoàn chỉnh. 
- Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.


                                   _____________________________

Luyện từ và câu:
TỪ NGỮ VỀ SÁNG TẠO 

DẤU PHẨY, DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI

I Mục tiêu : 

* Yêu cầu cần đạt:

       - Nêu được một số từ ngữ về chủ điểm Sáng tạo trong các bài tập đọc, chính tả đã học (BT1)

      - Đặt được phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT2a/b/c hoặc a/b/d).

      - Biết dùng đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi trong bài (BT3).

      - GDHS yêu thích học tiếng việt.
II. Đồ dùng dạy học :

      - Một tờ giấy khổ to kẻ bảng ghi lời giải BT1;  

      - 2 băng giấy viết 4 câu văn của bài tập 2. 

      - 2 băng giấy viết truyện vui : “điện“ - BT3

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ:3'

- Yêu cầu 2 em lên bảng làm bài tập 2 và 3 của tiết trước.

- Nhận xét ghi điểm.

B.Bài mới:32'
1) Giới thiệu bài:

2)Hướng dẫn học sinh làm bài tập:

Bài 1:  - Gọi HS nêu yêu cầu BT.

 - Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A 4 yêu cầu dựa vào các bài tập đọc, và chính tả ở các tuần 21, 22 để tìm các từ ngữ chỉ trí thức và hoạt động trí thức. 

- Mời đại diện các nhóm dán nhanh bài làm lên bảng và đọc kết quả.

- Nhận xét chốt lại câu đúng,  bình chọn nhóm thắng cuộc .

Bài 2 : - Yêu cầu một em đọc thành tiếng về yêu cầu bài tập 2.

-Yêu cầu cả lớp đọc thầm .

- Dán lên bảng 2 băng giấy đã viết sẵn 4 câu .

- Mời hai học sinh lên bảng làm bài .

- Yêu cầu đọc lại 4 câu sau khi đã điền dấu xong 

Bài 3: 

- Yêu cầu HS đọc đề bài và truyện vui : “Điện“.

+ Yêu cầu của bài tập là gì ?

- Yêu cầu lớp làm việc cá nhân. 

- Dán 2 tờ giấy lớn lên bảng. 

- Mời 2 em đại diện lên bảng thi làm bài nhanh rồi đọc kết quả.

- Yêu cầu cả lớp nhận xét  bổ sung nếu có .

- Mời 3 – 4 học sinh đọc lại đoạn văn khi đã sửa xong các dấu.

- Yêu cầu HS làm bài vào VBT theo lời giải đúng.

 3. Củng cố - dặn dò 3'

- Nhắc lại nội dung bài học .

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 

- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
	- 2HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp theo dõi nhận xét bài bạn .

- Lớp theo dõi giới thiệu bài.

- Một em  ọc yêu cầu bài tập1.

- Hai em đọc lại bài .

- Cả lớp đọc thầm bài tập.

- Các nhóm thảo luận làm bài.

- Đại diện nhóm dán bài lên bảng, đọc kết quả.

- Cả lớp nhận xét bổ sung: tiến sĩ , đọc sách , học , mày mò, nhớ nhập tâm , nghề thêu, nhà bác học , viết , sáng tạo , người trí thức yêu nước vv…

- Lớp quan sát  bình chọn nhóm thắng cuộc .

- Một học sinh đọc bài tập 2.

- Lớp theo dõi và đọc thầm theo .

- Học sinh tự làm bài và chữa bài .

- Hai em lên bảng làm bài, lớp bổ sung:

a/ Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim .b/ Trong lớp, Liên luôn chú ý nghe giảng .

- Một học sinh đọc đề bài tập 3.

+ Bài tập 3 trong truyện vui “ Điện “ bạn Hoa điền toàn dấu chấm vào ô trống , chúng ta cần kiểm tra lại .

- Lớp độc lập suy nghĩ và làm bài vào nháp.

- Hai học sinh lên thi làm trên bảng.

- Cả lớp nhận xét tuyên dương bạn thắng cuộc.

- 3 em đọc lại truyện vui sau khi đã điền đúng dấu câu.

- Cả lớp làm bài vào VBT.

- Hai học sinh nêu lại nội dung vừa học. 




                     -----------------------------------------------------------------------

Chính tả:(Nghe viết)
MỘT NHÀ THÔNG THÁI

I. Mục tiêu:

* Yêu cầu cần đạt:

      - Nghe - viết  đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

      - Làm đúng bài tập BT2a, b và 3a,b. 

      - GDHS rèn chữ viết nhanh, đẹp

III. Đồ dùng dạy học:    

       4 tờ phiếu để học sinh làm bài 3b.

III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ:5'

- GV đọc, yêu cầu 2 học sinh viết trên bảng lớp, cả viết vào bảng con các từ:  chào hỏi, lễ phép, ngoan ngoãn, vất vả.

- Nhận xét đánh giá.

B.Bài mới:32'

1) Giới thiệu bài

2) Hướng dẫn nghe viết :

* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn.

- Yêu cầu hai học sinh đọc lại bài.

+ Nội dung đoạn văn nói gì?

+ Đoạn văn có mấy câu ?

+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa ? 

+ Ta bắt đầu viết từ ô nào trong vở ?

- Yêu cầu đọc thầm lại bài trong  sách giáo khoa. nhắc học sinh nhớ cách viết mấy chữ số trong bài .

- Yêu cầu hai em lên bảng viết còn học sinh cả lớp lấy bảng con viết các tiếng khó.

- Giáo viên nhận xét đánh giá .

* Giáo viên đọc cho học sinh viết bài vào vở 

- Theo dõi uốn nắn cho học sinh. 

* Chấm, chữa bài.

  3/ Hướng dẫn làm bài tập 

Bài 2b :  - Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 2b.

- Yêu cầu lớp làm bài cá nhân . 

- Mời 2HS lên bảng thi làm bài, đọc kết quả.

- Nhận xét chốt ý chính. 

- Mời một đến  em đọc lại đoạn văn.

- Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện vào VBT theo lời giải đúng. 

Bài 3b:  

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Chia nhóm, yêu cầu các nhóm làm bài trên phiếu. 

- Yêu cầu đại diện các nhóm dán bài làm lên bảng lớp và đọc to kết quả.

- Nhận xét bài làm và tính điểm thi đua của các nhóm.

 4. Củng cố - Dặn dò:4'

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 

- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới .
	- 2HS Linh, C­êng lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con các từ do GV đọc.

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.

- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.

- Hai học sinh đọc lại bài .

+ Đoạn văn nói lên: Óc sáng tạo tài ba của một nhà khoa học.

+ Đoạn văn có 4 câu.

+ Viết hoa những chữ đầu câu, tên riêng Trương Vĩnh Ký.

+ Bắt đầu viết cách lề 1 ô vở.

- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con các  từ  dễ nhầm lẫn và các số như 26 ngôn ngữ , 100 bộ sách , 18 nhà bác học... 

- Cả lớp nghe - viết bài vào vở.

- Học sinh soát và tự sửa lỗi bằng bút chì.

- Hai em đọc yêu cầu bài tập 2b, lớp đọc thầm.

- Cả lớp tự làm bài.

- 2 em lên bảng thi làm bài đúng và nhanh.

- Lớp nhận xét bài bạn và bình chọn nhóm làm nhanh và làm đúng nhất. 

          Thước kẻ – thi trượt – dược sĩ        

- HS chữa bài vào vở.

- 2 học sinh nêu yêu cầu bài tập 3b.

- Các nhóm thảo luận, làm bài.

- Đại diện nhóm dán bài làm lên bảng rồi đọc kết quả.

- Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.

+ bước lên, bắt chước, rước đèn, khước từ, ...

+ trượt ngã, rượt đuổi, lướt ván, mượt mà, ...

- 2HS nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.


                               ----------------------------------------------------------------

Tập viết:
ÔN CHỮ HOA P 

I .Mục tiêu 

* Yêu cầu cần đạt: 

      - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa P ( 1 dòng) Ph, B (1 dòng) ; viết tên riêng Phan Bội Châu (1 dòng) và viết câu ứng dụng Phá Tam Giang nối đường ra Bắc / Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam  bằng cỡ chữ  nhỏ. 

       - HS có ý thức rèn chữ giữ vở.

II. Đồ dùng dạy học: 

        Mẫu chữ viết hoa P ( Ph ), mẫu chữ viết hoa về  tên riêng Phan Bội Châu và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li. 

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	AKiểm tra bài cũ:5'

- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.

- Yêu cầu HS nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở tiết trước.

- Gọi 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con từ:  Lãn Ông, Ổi.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

B.Bài mới:32'
1) Giới thiệu bài:
2)Hướng dẫn viết trên bảng con  

* Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa có trong bài.

- Viết mẫu chữ Ph và kết hợp nhắc lại cách viết .

- Yêu cầu học sinh tập viết vào bảng con chữ Ph và các chữ T, V.

* Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng:  
- Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng 

- Giới thiệu: Phan Bội Châu  1867 - 1940  là một nhà cách mạng vĩ đại đầu thế kỉ XX của Việt Nam. Ngoài hoạt động cách mạng ông còn viết nhiều tác phẩm văn thơ yêu nước.

- Yêu cầu HS tập viết từ ứng dụng trên bảng con.

* Luyện viết câu ứng dụng  :
- Yêu cầu học sinh đọc câu ứng dụng.

- Giúp học sinh hiểu nội dung câu ca dao : Phá Tam Giang ở Thừa Thiên Huế dài khoảng 60 km rộng từ 1- 6 km đèo Hải Vân nằm giừa Huế và đà Nẵng cao tới 1444 m dài 20 km … 

- Yêu cầu học sinh luyện viết trên bảng con những chữ hoa có trong câu ứng dụng.

3) Hướng dẫn viết vào vở  :

- Giáo viên nêu yêu cầu viết chữ  P (Ph) một dòng cỡ nhỏ ; B, C (Ch) : 1 dòng.

- Viết tên riêng Phan Bội Châu  2 dòng cỡ nhỏ. 

- Viết câu ca dao 2 lần .

- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết , cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu. 

 4/ Chấm chữa bài:  
 C.Củng cố - Dặn dò:3'
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. 

- Về nhà luyện viết thêm.
	- Lãn Ông ; Ổi Quảng Bá cá Hồ Tây / Hàng Đào tơ lụa làm say lòng người.

- 2 em lên bảng viết, cả lớp viết bảng con các từ GV yêu cầu.   

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu. 

- Các chữ hoa có trong bài: P (Ph ) B,  C, T , G (Gi),  Đ, H, V,  N  

- Lớp theo dõi giáo viên viết

- Cả thực hiện viết vào bảng con.

- Một học sinh đọc từ ứng dụng: Phan Bội Châu.   

- Lắng nghe.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.

- 1HS đọc câu ứng dụng:

       Phá Tam Giang nối đường ra Bắc 

     Đèo Hải Vân hướng mặt vào Nam . 

- Lớp thực hành viết trên bảng con: Phá Tam Giang , Bắc , Đèo , Hải Vân , Nam.

- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của giáo viên 

- 2HS nhắc lại ND bài học.


                                         ------------------------------------------------

Tập làm văn
  NÓI, VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC

I. Mục tiêu :

* Yêu cầu cần đạt:  

      - Kể được một vài điều về người lao động trí óc theo gợi ý trong SGK.
      - Viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn ( từ 7 câu ) .
II.Đồ dùng dạy học: 

     - Tranh minh họa về một số trí thức: 4 bức tranh ở tiết TLV tuần 21.

     - Bảng lớp viết gợi ý kể về một người  lao động trí óc (SGK).

III. Các hoạt động dạy học:


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ:3' 
- KT hai em.

- Nhận xét ghi điểm. 

B.Bài mới: 33'
1/ Giới thiệu bài :

2/ Hướng dẫn làm bài tập:

Bài tập 1:
- Gọi 2 học sinh đọc yêu cầu và gợi ý (SGK) 

+ Hãy kể tên một số nghề lao động trí óc?

- Yêu cầu 1HS nói về một người lao động trí óc mà em chọn để kể theo gợi ý .

 Người đó tên gì ? Làm nghề gì ? Ở đâu ? Công việc hàng ngày của người ấy là gì ? Em có thích làm công việc như người ấy không ? 

- Yêu cầu học sinh tập kể theo cặp.

- Mời 4 -5 học sinh thi kể trước lớp .

- GV cùng cả lớp nhận xét, chấm điểm .

Bài tập 2:

- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài.

- Hướng dẫn HS dựa vào những điều vừa nói để viết thành đoạn văn 7 – 10 câu nói về chủ đề đang học.

- Yêu cầu HS viết bài vào VBT.

- Theo dõi giúp đỡ những HS yếu.

- Mời 5 -7 học sinh đọc bài trước lớp.

- Nhận xét chấm điểm một số bài. 

- Thu bài học sinh về nhà chấm.       
 3. Củng cố - Dặn dò:3'

- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung. 

- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau .
	- Hai em kể lại câu chuyện Nâng niu từng hạt giống.

- Cả lớp theo dõi.

- Hai em đọc yêu cầu BT và gợi ý.

+ bác sĩ , giáo viên, kĩ sư, bác học , …

- 1HS kể mẫu, lớp nhận xét bổ sung.

- Từng cặp tập kể.

- 4 – 5 em thi kể trước lớp .

- Lớp theo dõi nhận xét và bình chọn bạn nói hay nhất.

- Một học sinh đọc đề bài tập 2.

-  Lớp dựa vào những điều đã nói ở bài tập 1 để viết thành một đoạn văn có chủ đề nói về một người lao động trí óc từ  7 – 10 câu .

- 5 - 7 em đọc bài viết của mình trước lớp.

- Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn viết tốt nhất 

- Hai em nhắc lại nội dung bài học. 




                    -----------------------------------------------------------

Tuần 23
Tập đọc- Kể chuyện

                       Tiết (45+ 23) Nhà ảo thuật
 I. Mục tiêu:

a/tập đọc.

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

-Hiểu nội dung: Khen ngợi hai chị em Xô- phi là những em bé ngoan, sẵn sàng giúp đỡ người khác.Chú Lí là người tài ba, nhân hậu, rất yêu quý trẻ em.( trả lời được các câu hỏi trong SGK ).
b/kể chuyện.
- Kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.

- Giáo dục HS luôn giúp đỡ người khác mỗi khi gặp khó khăn

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục:

- Thể hiện sự cảm thông

- Tự nhận thức bản thân

- Tư duy sáng tạo: bình luận, nhận xét.

III. Các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực có thể được sử dụng:

- Trình bày ý kiến cá nhân

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp trước lớp
IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, phấn màu, bảng phụ.
 V. Các hoạt động dạy học:
	A/ Kiểm tra bài cũ:(5')

- Đọc bài “Cái cầu” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.

 B/ Bài mới(35')
 1/ Giới thiệu bài: (3’)

- Miêu tả những hình ảnh trong tranh minh hoạ chủ điểm. (Các bạn thiếu nhi đang biểu diễn các tiết mục văn nghệ: hát chèo, thổi khèn, đánh đàn,đóng vai hề, có bạn đang vẽ. Với chủ điểm Nghệ thuật, các em sẽ có thêm hiểu biết về những người làm công tác nghệ thuật, những hoạt động nghệ thuật, các bộ môn nghệ thuật) 

- Giới thiệu bài đọc: Nhà ảo thuật
 2/ Luyện đọc:(12')
 a/ GV đọc diễn cảm toàn bài: Giọng đọc như hướng dẫn ở mục I.

 b/ Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

- Đọc nối tiếp từng câu.

*Từ  khó đọc:  nổi tiếng, lỉnh kỉnh, chứng kiến, nắp lọ, rạp xiếc. 
 - Đọc từng đoạn trư​ớc lớp.

*Từ khó hiểu:  ảo thuật, tình cờ, chứng kiến, thán phục, đại tài.
 - Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

 3/ Hư​​ớng dẫn  tìm hiểu bài:(12')

 Đoạn 1

- Câu hỏi 1: Vì sao chị em Xô- phi không đi xem ảo thuật?( Vì bố của các em đang nằm viện, mẹ rất cần tiền chữa bệnh cho bố, các em không dám xin tiền mẹ mua vé.)

 Đoạn 2

- Câu hỏi 2: Hai chị em Xô - phi đã gặp và giúp đỡ nhà ảo thuật như thế nào? (Tình cờ gặp chú Lí ở ga, hai chị em đã giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc.)

- Câu hỏi 3: Vì sao hai chị em không chờ chú Lí dẫn vào rạp? ( Hai chị em nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác nên không muốn chờ chú trả ơn.)

 Đoạn 3,4

- Câu hỏi 4: Vì sao chú Lí tìm đến nhà Xô - phi và Mác? (Chú muốn cảm ơn hai bạn nhỏ rất ngoan đã giúp đỡ chú.)

- Câu hỏi 5: Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà? (Đã xảy ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác: một cái bánh bỗng biến thành hai; các dải băng đủ sắc màu từ lọ đường bắn ra; một chú thỏ trắng mắt hồng bỗng nằm trên chân Mác.)
- Câu hỏi 6: Theo em, chị em Xô - phi đã xem ảo thuật chưa? ( Hai chị em đã được xem ảo thuật ngay tại nhà.)

 * GD quyền: Các em có quyền có gia đình, được vui chơi và giải trí. 

 4/ Luyện đọc lại.(8')

- GV chọn đọc diễn cảm  đoạn 4 của bài. 

- Một vài HS đọc lại đoạn văn.

- Một HS đọc lại bài văn.

 5/ GV nêu nhiệm vụ:(2')

- Trong phần Kể chuyện ngày hôm nay, các em sẽ dựa vào trí nhớ và tranh kể lại câu chuyện theo lời của Xô - phi hoặc Mác. Chúng ta sẽ xem bạn nào nhớ câu chuyện, kể chuyện hấp dẫn nhất.
 6/ Hướng dẫn kể lại câu chuyện theo tranh.(35')

 * Lưu ý:

-Khi nhập vai HS phải tưởng tượng chính mình là nhân vật đó để lời kể nhất quán từ đầu đến cuối, dùng từ xưng hô: tôi hoặc em.

* Gợi ý:

a) Tranh 1: Hai chị em xem quảng cáo về buổi biểu diễn của nhà ảo thuật Trung Quốc.

b) Tranh 2: Hai chị em giúp nhà ảo thuật mang đồ đạc đến rạp xiếc.

c) Tranh 3: Nhà ảo thuật tìm đến tận nhà để cảm ơn hai em.

d) Tranh 4: Những chuyện bất ngờ xảy ra khi mọi người uống trà.

C/Củng cố - dặn dò:(3')

- Câu chuyện này giúp các em hiểu được điều gì?(Khen ngợi hai chị em Xô - phi là những em bé ngoan, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Chú Lí là người tài ba, nhân hậu, rất yêu quý trẻ em.)
- HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho bạn bè, người thân nghe.
	 *Kiểm tra, đánh giá

- 2HS đọc bài và trả lời câu hỏi( Trinh, Nam)

- GV nhận xét, cho điểm.

*Trực tiếp.

- HS quan sát tranh, mô tả tranh.

- GV giới thiệu, ghi tên bài. 

* Đọc mẫu.

- GV đọc mẫu, cả lớp đọc thầm.

-HS theo dõi SGK.

* Luyện đọc.

- HS đọc nối tiếp từng câu.

-GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng từ khó đọc, ngắt nghỉ đúng sau dấu chấm, phẩy.

-HS đọc nối tiếp từng đoạn.

-GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng giọng một số câu, ngắt nghỉ, giải nghĩa từ tương ứng từng đoạn.

- Đọc trong nhóm 4 HS.

-4 nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp. 

-1HS đọc cả bài.

*Vấn đáp.

- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi 1.

- HS đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi 2, 3.

- HS đọc thầm đoạn 3, trả lời câu hỏi 4, 5, 6.

* Luyện đọc.

- GV đọc mẫu đoạn 4, lưu ý HS cách đọc.

- HS thi đọc đoạn 4.

- 1 HS đọc cả bài.
* Trực tiếp.

- GV nêu yêu cầu, ghi bảng tên tiết học.
* Quan sát tranh.

- HS quan sát 4 tranh ứng với nội dung 4 đoạn trong truyện.

- GV nêu lưu ý.

- Một HS khá, giỏi nhập vai kể mẫu đoạn 1. 

- GV nhận xét, lưu ý HS có thể kể  sáng tạo thêm nhiều câu chữ của mình.

- HS tiếp nối nhau thi kể từng đoạn của chuyện theo các tranh còn lại.

- Một HS  nhập vai kể toàn truyện.

- Cả lớp và GV nhận xét các bạn thi kể (về nội dung, diễn đạt, cách thể hiện) bình chọn bạn kể chuyện hay nhất.

- HS trả lời.

- GV dặn dò.


                        -------------------------------------------------------------------

Tập đọc

Tiết 46:Chương trình xiếc đặc sắc
 I. Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc đúng các chữ số, các tỉ lệ phần trăm và số điện thoại trong bài.

- Hiểu nội dung tờ quảng cáo: Bước đầu biết một số đặc điểm về nội dung, hình thức trình bày và mục đích của một tờ quảng cáo. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK ).

II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC:

- Tư duy sáng tạo, nhận xét, bình luận.

- Ra quyết định

- Quản lí thời gian.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC:

- Trình bày ý kiến cá nhân

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp trước lớp
IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Phấn màu, bảng phụ. HS sưu tầm các tờ quảng cáo đẹp.
 V. Các hoạt động dạy học:
	 A/ kiểm tra bài cũ: (5')

- Kể lại bốn đoạn câu chuyện “Nhà ảo thuật” bằng lời của một nhân vật, trả lời những câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
 B/ Bài mới:(35')
 1/ Giới thiệu bài: (3’)
- HS nêu những hình thức quảng cáo và tác dụng của quảng cáo trong cuộc sống của con người.

- HS quan sát tranh, mô tả tranh tờ quảng cáo Chương trình xiếc đặc sắc để thấy đặc điểm hình thức của tờ quảng cáo: vui nhộn, hấp dẫn, gây tò mò cho người đọc.
 2/ Luyện đọc:(12')
 a/ GV đọc toàn bài:   Đọc rõ ràng, rành mạch, vui. Ngắt nghỉ hơi dài sau mỗi nội dung thông tin( tiết mục xiếc, tiện nghi của rạp và mức giảm giá vé, giờ mở màn, cách liên hệ – lời mời)
 b/ Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

- Đọc từng câu.

*Đọc đúng:  mồng một tháng sáu, năm mươi phần trăm, 5180360, xiếc, đặc sắc, dí dám, biến hoá, nhào lộn, tu bổ, lứa tuổi, giảm giá, tu bổ.
- Đọc từng đoạn trước lớp.

+ HS đọc nối tiếp từng đoạn.

Đoạn 1: Tên chương trình và tên rạp xiếc

Đoạn 2:  Tiết mục mới

Đoạn 3:  Tiện nghi và mức giảm giá vé

Đoạn 4:   Thời gian biểu diễn, cách liên hệ và lời mời.

+Từ khó hiểu:  19 giờ, 15 giờ...

- Đọc từng đoạn trong nhóm.
-Thi đọc cả bài.

 3/Hư​​ớng dẫn  tìm hiểu bài:(12')

 Câu hỏi 1: Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì? (Lôi cuốn mọi người đến rạp xem xiếc)

 * GD quyền: Các em có quyền được vui chơi, được xem các buổi biểu diễn nghệ thuật.

Câu hỏi 2: Em thích những nội dung nào trong quảng cáo? Vì sao ?(HS tự giải thích)

 Câu hỏi 3: Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt về lời văn, trang trí? (Thông báo những tin cần thiết nhất, được người xem quan tâm nhất: tiết mục, điều kiện của rạp, mức giảm giá vé, thời gian biểu diễn, cách liên hệ mua vé. Thông báo rất ngắn gọn, rõ ràng. các câu văn đều ngắn, được tách ra thành từng dòng riêng. Những từ ngữ quan trọng được in đậm. Trình bày bằng nhiều cỡ chữ và kiểu chữ khác nhau, các chữ được tô màu khác nhau. Có tranh minh hoạ làm cho tờ quảng cáo đẹp và thêm hấp dẫn.)

Câu hỏi 4: Em thường thấy quảng cáo ở những đâu? (HS tự trả lời và giới thiệu thêm mẫu quảng cáo các em sưu tầm được)

 4/ Luyện đọc lại.(8')

- Đọc mẫu đoạn 2; hướng dẫn cách đọc như phần đầu.

- Thi đọc theo đoạn.

-Thi đọc cả bài.

 C/ Củng cố - dặn dò:(3')

- HS ghi nhớ nội dung và hình thức trình bày của một tờ quảng cáo.
- GV yêu cầu HS đọc lại bài.
	*Kiểm tra, đánh giá.

- 2HS kể, trả lời câu hỏi.( Sơn, Thơ )

- Nhận xét, cho điểm.

- Nhận xét chung.

*Trực tiếp.

- HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, mô tả tranh.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

* Đọc mẫu.

- GV đọc mẫu.

-Cả lớp đọc thầm.

* Luyện đọc.

-GV hướng dẫn HS đọc nối tiếp câu.

- HS đọc nối tiếp câu

(3 lượt)

-GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng từ khó đọc.
- GV treo bìa, nêu yêu cầu chia bài thành 4 đoạn.

-HS đánh dấu đoạn. 

-GV nêu yêu cầu giọng đọc toàn bài.

- HS đọc tiếp nối từng đoạn, GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi giữa các cụm từ, treo câu dài cần ngắt nghỉ, luyện đọc câu dài.

- HS giải nghĩa từ.

- Đọc trong nhóm 4 người.

 - 2 HS thi đọc toàn bài

* Vấn đáp.

- HS đọc thầm tờ quảng cáo và trả lời các câu hỏi .

* Luyện đọc lại

- GV đọc đoạn 2. Hướng dẫn HS đọc đúng 4 đoạn.

- HS thi đọc đoạn.

- HS đọc cả bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn đọc hay nhất.

- GV nhận xét, dặn dò.


                             ----------------------------------------------------------

                                                              Chính tả( Nghe- viết)

                                                         Tiết 45: Nghe nhạc
 I. Mục tiêu:

- Nghe – viết đúng bài chính tả, trình bày đúng khổ thơ, dòng thơ 4 chữ

- Làm đúng BT(2) a/b hoặc BT chính tả phương ngữ do GV soạn.
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu, vở - Bảng phụ viết nội dung bài tập.
III. Các hoạt động dạy học :
	a/ kiểm tra bài cũ:(5')

- Viết bảng: rầu rĩ, giục giã, dồn dập.

 b/ bài mới:(35')
1/ Giới thiệu bài:  Như mục I

2/ H​­íng dÉn HS nghe,viÕt:

a)H​ướng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc bài thơ cần viết chính tả

-Tìm hiểu nội dung bài:

+ Bài thơ kể chuyện gì? (Bé  Cương thích âm nhạc, nghe tiếng nhạc nổi lên, bỏ chơi bi, nhún nhảy theo tiếng nhạc. tiếng nhạc làm cho cây cối cũng lắc lư, viên bi lăn tròn rồi nằm im.)

 *GD quyền: Các con cũng giống như bé Cương có quyền được vui chơi, giải trí.
 b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)

 c)Chấm, chữa bài.

 3/ H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Bài tập 1:  Điền vào chỗ trống l/ n;ut/ uc.

a) náo động, hỗn láo, béo nóc ních, lúc đó.

b) ông bụt, bục gỗ, chim cút, hoa cúc.

Bài tập 2:  Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l/ n:  làm việc, lách, leo, lao, lăn, lùng, lánh nạn.....; nói, nấu, nướng, nung, nằm, nuông chiều, ẩn nấp....

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng vần ut/ uc:  rút, trút bỏ, tụt, thụt chân, phụt nước, sút bóng, mút kem....; múc, lục lọi, rúc, thúc, vục, giục, chúc, đúc, xúc...
 C/ Củng cố- dặn dò.(5')

- GV nhận xét, dặn dò.
	*Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết nháp theo lời đọc của GV.( Tuấn, Lương)

- Nhận xét, cho điểm.

*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài

*Vấn đáp, thực hành.

- GV đọc, 1 HS khá đọc, cả lớp đọc thầm theo .

- HS trả lời các câu hỏi.

- HS đọc thầm lại bài, tự ghi nhớ những chữ mình dễ viết sai để không mắc lỗi khi viết bài.

.- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết.

-GV đọc –Hs viết bài

- GV chấm 5 bài để nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.

* Luyện tập.

- GV chọn cho HS làm bài tập 1 hay 2. HS làm bài cá nhân.

- Chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, một số HS đọc lại đáp án đúng.




                                              ----------------------------------------------------

Luyện từ và câu
 Tiết 23 :       Nhân hoá. ôn cách đặt và trả lời câu hỏi:

                                        như thế nào?
 I. Mục tiêu: 

- Tìm được những vật được nhân hóa, cách nhân hóa trong bài thơ ngắn (BT1).

- Biết cách trả lời câu hỏi Như thế nào ? (BT2)

- Đặt được câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi đó (BT3a/c/d, hoặc c/d).
II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ các bài tập 1, 2, 3. Phấn màu.

- Vở , Đồng hồ treo tường.

III. Các hoạt động dạy học:

	 *ổn định tổ chức.(1’)

A/ Kiểm tra bài cũ:  (5')

- Nhân hoá là gì? Nêu ví dụ về một cách nhân hoá đã học.
 B/ bài mới:(32')
1/Giới thiệu bài:  Như mục I.

 2/ Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập 1 : Đọc bài thơ  và trả lời câu hỏi: Những vật nào được nhân hoá ? Những sự vật ấy được nhân hoá bằng cách nào? Những vật ấy được gọi bằng gì? Những vật ấyđược tả bằng những từ ngữ nào?

Kim giờ
    bác
thận trọng, nhích từng li, từng li

Kim phút
     anh
lầm lì, đi từng bước, từng bước

Kim giây
     bé
tinh nghịch, chạy vút lên trước hàng

Cả ba kim

cùng tới đích, rung một hồi chuông vang

Em thích hình ảnh nào? Vì sao?

- Em thích hình ảnh kim giờ vì....(HS tự giải thích)

-Em thích hình ảnh kim phút vì....

- Em thích hình ảnh kim giây vì....

- Em thích hình ảnh cả ba kim vì....

* Kết luận: Bài thơ áp dụng 2 cách nhân hoá. Nhà thơ đã dùng biện pháp nhân hoá để tả đặc điểm của kim giờ, kim phút, kim giây một cách rất sinh động. Kim giờ được gọi là bác vì kim giờ to, được tả là nhích từng li, từng li như một người đứng tuổi làm gì cũng thận trọng(kim giờ chuyển động chậm nhất, hết một giờ mới nhích lên được một chữ số). Kim phút được gọi là anh vì nhỏ hơn, được tả là đi từng bước vì chuyển động nhanh hơn kim giờ. Kim giây được gọi là bé vì nhỏ nhất, được tả là chạy vút lên trước hàng như một đứa trẻ tinh nghịch vì chuyển động nhanh nhất. Khi ba kim cùng tới đích tức là đến đúng thời gian đã định trước thì chuông reo để báo thức cho em.
 Bài tập 2: Dựa vào bài thơ trên, trả lời các câu hỏi sau:

a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào?

- Bác kim giờ nhích về phía trước từng li, từng li./ một cách thận trọng./ thật chậm chạp....

b) Anh kim phút đi như thế nào?

-Anh kim phút đi lầm lì từng bước, từng bước./ đi thong thả, từng bước một....

c) Bé kim giây chạy vút lên trước hàng như thế nào?

- Bé kim giây chạy vút lên trước hàng một cách tinh nghịch...
 Bài tập 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm
a) Trương Vĩnh Kí hiểu biết rất rộng.


Trương Vĩnh Kí hiểu biết như thế nào?

b) £ - đi – xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.


£ - đi  xơn làm việc như thế nào ?

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lí.


Hai chị em nhìn chú Lí như thế nào?

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.


Tiếng nhạc nổi lên như thế nào?

 C/ Củng cố - dặn dò:(3’)

- GV nhận xét tiết học, cho điểm và biểu dương những HS học tốt.

- GV yêu cầu HS về nhà xem lại các bài tập , viết hoàn chỉnh vào vở nếu chưa hoàn thành ở lớp.
	* Kiểm tra, đánh giá.

- 2HS lên bảng. Ngân, Trinh

- Nhận xét, cho điểm.

* Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài.

*Thực hành, luyện tập.

- 2 HS đọc yêu cầu của bài tập và bài thơ. Cả lớp theo dõi trong Sgk. GV giải thích cách miêu tả đồng hồ báo thức rất đúng: kim giờ chạy chậm, kim phút đi từng bước, kim giây phóng rất nhanh.

- HS thảo luận nhóm.

-Chữa miệng từng phần , GV viết bảng.

- GV kết luận.

- Cả lớp làm bài vào vở theo lời giải đúng.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm bài.

- Chữa miệng, GV nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của bài .

- Cả lớp làm bài, 2HS làm bảng phụ.

- Đọc đáp án, chữa bài, kết luận.




-------------------------------------------------

Chính tả( Nghe- viết)
                    Tiết 46: Ng­​êi sáng tác quốc ca việt nam
 I. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi 
- Làm đúng BT (2)a/b, hoặc Bt(3)a/b, hoặc BT chính tả phương ngữ do GV soạn.

- HS có thái độ rèn chữ giữ vở.
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu, vở 

- Bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy học :

	 A/ Kiểm tra bài cũ:(5')
 - Viết bảng:   lập loè, lấp lánh, nung nấu.

- Nhận xét, cho điểm.

B/ bài mới:(30')
1/ Giới thiệu bài:  như mục I

 2/ H­​​íng dÉn HS nghe,viÕt:

a)Hư​​ớng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn cần viết chính tả.

- GV giải nghĩa từ: Quốc hội, Quốc ca.

- HS xem ảnh nhạc sĩ Văn Cao.

- Hướng dẫn nhận xét những từ cần viết hoa trong bài chính tả.

 b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)

 c) Chấm, chữa bài.
 3/ H​​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

Buổi trư​a lim dim

Nghìn con mắt lá

Bóng cũng nằm im

Trong vư​ờn êm ¶.

b) ut hoặc uc

Con chim chiền chiện

Bay vút vút cao

Lòng đầy yêu mến

Khúc hát ngọt ngào.

Bài tập 2: Đặt câu để phân biệt hai từ trong từng cặp sau

a)

Từ

Câu

nồi

Đó là cái nồi đồng.

lồi

Mặt đường lồi lõm./ Mắt con cóc rất lồi.

no

Chúng em đã ăn no.

lo

Mẹ đang rất lo lắng.

b)

Từ

Câu

 trút

Mưa như​ trút n​ớc.

trúc

Mành trúc rất đẹp. 

lụt

Vùng này đang lụt nặng.

lục

Bé lục tung đồ đạc lên.

 C/ Củng cố-dặn dò.(5')

- GV nhận xét tiết học.

- GV nhắc HS về nhà đọc lại bài tập, ghi nhớ chính tả.
	*Kiểm tra, đánhgiá

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết nháp theo lời đọc của GV( Ngân, Hiền)

*Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài

*Vấn đáp, thực hành.

-GV đọc một lần.

- 2 HS đọc.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS đọc thầm đoạn văn, ghi nhớ các từ mình dễ mắc lỗi khi viết bài.

- GV nhắc nhở HS t​ thế ngồi viết.

 - GVđọc HS viết bài

- GV chấm 5 bàiđể nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.

* Luyện tập.

- HS đọc yêu cầu của bài tập, làm bài cá nhân.

- Chữa bài trên bảng phụ, đọc đáp án đúng.

- HS làm bài đặt câu vào vở, chú ý chấm câu.

- Đọc đáp án, GV nhận xét.

Có thể tiến hành thi giữa các tổ xem tổ nào đặt đ​ược nhiều câu hay và đúng, chấm điểm thi đua.




--------------------------------------------------
Tập viết
                                           Tiết 23: Ôn chữ hoa Q

I. Mục tiêu: 
-  Viết đúng và tương đối nhanh  chữ viết hoa  Q ( 1 dũng), T, S ( 1dũng).             
- Viết  đúng tên riêng bằng chữ cỡ nhỏ: Quang Trung (1dòng)

- Viết câu ứng dụng bằng  chữ cỡ nhỏ:

Quê em đồng lúa, nương dâu,

Bên dòng sông nhỏ, nhịp cầu bắc ngang.

  * Qua câu thơ trên giáo dục học sinh tình yêu quê hương đất nước.Từ đó có ý thức xây dựng và bảo vệ đất nước.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Mẫu chữ hoa Q, phấn màu, bảng phụ viết tên riêng và câu thơ trên dòng kẻ ô li.

- HS:  Vở , bảng con, phấn.

III. Các hoạt động dạy học:

	A/Kiểm tra bài cũ:(5')

- Nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài trước.

- Viết bảng:Phan Bội Châu.
 B/ Bài mới:(32')
 1/Giới thiệu bài. Tiết học này giúp các con củng cố cách viết chữ viết hoa Q; bên cạnh đó, củng cố cách viết các chữ viết khác có trong tên riêng và câu ứng dụng.
 2/H​ướng dẫn HS viết trên bảng con: 
a) Luyện viết chữ hoa:

* Nêu các chữ hoa có trong bài? (Q, T, B)

* Cách viết từng chữ:  Q, T
*Tập viết từng chữ: Q, T trên bảng con sau mỗi lần GV viết mẫu từng chữ.
 b) HS viết từ ứng dụng (tên riêng):

*Đọc từ ứng dụng: tên riêng Quang Trung 

*Giới thiệu:  Đây là tên hiệu của Nguyễn Huệ (1753 - 1792), người anh hùng dân tộc đã có công lớn trong cuộc đại phá quân Thanh.

*Nhận xét cách viết tên riêng về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.
*Tập viết tên riêng trên bảng con.

c) Luyện viết câu ứng dụng:

*Đọc câu ứng dụng: 

Quê em đồng lúa, nương dâu,

Bên dòng sông nhỏ, nhịp cầu bắc ngang.
*Nêu nội dung câu thơ: Tả cảnh đẹp bình dị của một miền quê.Kết hợp giáo dục bảo vệ môi trường.

*Nhận xét cách viết câu thơ về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.

*Tập viết trên bảng con:  Quê, Bên.
 3/ H​ướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết:

*Yêu cầu:

+Viết chữ Q: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết chữ S, T: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết tên riêng Quang Trung: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết câu thơ: 1 lần.

*Tập viết trong vở theo yêu cầu trên.

(Lưu ý HS ngồi viết đúng tư thế, chú ý hướng dẫn HS viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ. Trình bày câu thơ theo đúng mẫu)

4/ Chấm, chữa bài:

b/Cñng cè-dÆn dò:(3')

*Dặn HS luyện tập thêm ở nhà . Khuyến khích HS thuộc câu ứng dụng.

- GV nhận xét tiết học.
	*Kiểm tra, đánh giá.

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con.( Dũng, Đạt)

- Nhận xét 2 bảng con, nhận xét bài trên bảng lớp.

* Trực tiếp.

GVgiới thiệu bài, ghi tên bài và treo bảng phụ, HS quan sát chữ mẫu cả bài.

*Vấn đáp, thực hành.

- HS  đọc thầm bài và trả lời.

- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Cả lớp viết bảng con.

- GV kiểm tra, nhận xét, uốn nắn.

- 3 HS đọc từ. 

- GV giới thiệu tên riêng.

-HS nhận xét cách viết tên riêng theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm  tra, nhận xét, uốn nắn.

- HS đọc cá nhân, đồng thanh.

- GV nêu nội dung câu thơ.

-HS nhận xét cách viết câu thơ theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm tra,  nhận xét, uốn nắn.




                                      ------------------------------------------------------
Tập làm văn

                              Tiết 23:  Kể lại một buổi biểu diễn 

                       VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20/11
I. Mục tiêu: 
-Kể được một vài nét nổi bật của buổi biểu diễn  văn nghệ theo gợi ý trong SGK.

- Viết được những điều đã kể thành đoạn văn ngắn ( khoảng 7 câu).

 * GD quyền: Quyền được tham gia ( kể  lại một buổi biểu diễn văn nghệ).

II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết gợi ý cho bài kể, sách giáo khoa,vở 

- Một số tranh ảnh về các buổi biểu diến văn nghệ
III Các hoạt động dạy học: 
	 A/ kiểm tra bài cũ:(5')
- Đọc bài viết về một người lao động trí óc.

- Nhận xét, cho điểm
 B/ Bài mới:(30')
 1/ Giới thiệu bài:  Như mục I.
2/ Hướng dẫn HS làm bài tập.
 a) Bài tập 1: Hãy kể lại một buổi biểu diễn văn nghệ mà em được xem

* Gợi ý:

a) Đó là buổi biểu diễn  văn nghệ nào?

b) Buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu? Khi nào?

c) Em cùng xem với những ai?

d) Buổi diễn có những tiết mục nào?

e) Em thích tiết mục nào nhất? Hãy nói cụ thể về tiết mục ấy?

* Lưu ý:

HS có thể kể theo cách trả lời lần lượt từng câu hỏi gợi ý hoặc kể tự do không hoàn toàn phụ thuộc vào gợi ý.

 b)Bµi tập 2: Viết một đoạn văn kể lại buổi biểu diễn văn nghệ  mà em được xem.

  Ngày 20/11 vừa qua, trường em tổ chức liên hoan văn nghệ . Sân khấu được dựng lên từ các bục giảng. Phông màn đơn sơ cùng hàng đèn pha thuê mượn. ấy vậy mà thật vui. Đơn ca, song ca, tốp ca Múa nến, múa nón, múa sạp rồi cả kịch nữa! Đến tiết mục của lớp nào, tiếng vỗ tay rộ lên từ khu vực ngồi của lớp đó. Cây nhà lá vườn nhưng thật sôi động, hào hứng. Em thích nhất bài hát của bạn Lan lớp em. Kì liên hoan sau, thế nào em cũng phải xung phong đóng góp một tiết mục.!

 c/Củng cố- dặn dò:(5')

-GV nhận xét giờ học, dặn dò.
	* Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS đọc bài. ( Hanh, Cường).

.

* Trực tiếp.

- GV giới thiệu bài,  ghi tên bài lên bảng.

*Vấn đáp thực hành. 

- 1 HS đọc nội dung bài tập.

- GV nêu yêu cầu bài tập, nêu lưu ý.

- HS kể mẫu.

- HS kể trong nhóm đôi.

- HS kể trước lớp, các bạn nhận xét, góp ý.

- HS đọc yêu cầu bài tập .

-HS làm bài.

- HS đọc bài viết trước lớp.

- Nhận xét, cho điểm.    




                                         --------------------------------------------------------

Tuần 24
Tập đọc- Kể chuyện

                                     Tiết 47+24:  Đối đáp với vua 

I. Mục tiêu:
A/ Tập đọc:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ

- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ.( trả lời được các CH trong SGK )

B/ Kể chuyện:

- Biết sắp xếp các tranh (SGK) cho đúng thứ tự và kể lại từng đoạn câu chuyện dự theo tranh minh họa.

- Giáo dục HS biết cách ứng xử, giao tiếp.

II. Các KNS cơ bản được giáo dục:

- Tự nhận thức

- Thể hiện sự tự tin

- Tư duy sáng tạo

- Ra quyết định

III. Các phương pháp dạy học tích cực:

- Trình bày ý kiến cá nhân

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp trước lớp
IV. Đồ dùng dạy học:
 -Tranh minh hoạ (nếu có)

 -Phấn màu

V. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	A. Kiểm tra bài cũ(5’)

- Đọc bài Chương trình xiếc đặc sắc

- Trả lời câu hỏi trong bài.

- GV nhận xét, đánh giá
A. Bài mới(35’)

1. Giới thiệu bài

như mục I

2. Luyện đọc, kết hợp tìm hiểu bài 

( Đọc mẫu 

· đoạn 1 : trang nghiêm

· đoạn 2 : tinh nghịch
· đoạn 3 : hồi hộp
· đoạn 4 : đọc với cảm xúc ca ngợi, khâm phục. Hai vế câu đối đọc cân đối, ngắt nhịp giống nhau 

2.1 Đọc từng câu
2.2 Luyện đọc:

( Các từ dễ đọc sai: ngự, giá, xa giá, truyền lệnh, náo động, trong leo lẻo, hốt hoảng, vùng vẫy.,…
( Đọc đoạn

- Ngắt nhịp câu :

Nước - trong -  leo lẻo - / cá - đớp - cá

Trời - nắng - chang chang - / người - trói - người

( Từ cần chú giải :

+ Minh Mạng, Cao Bá Quát, ngự giá, xa giá, đối, tức cảnh, chỉnh,…
 + Đọc trong nhóm

+ Đọc trước lớp

+ Đọc đồng thanh

 3. Tìm hiểu bài

a) Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu? 

(Vua Minh Mạng thích ngắm cảnh ở  Hồ Tây.)

b) Cậu bé Cao Bá Quát có mong muốn gì?

+ Cậu muốn nhìn rõ mặt vua. Nhưng xa giá đi đến đâu quân lính cũng thét đuổi mọi người, không cho ai đến gần.
c) Cậu đã làm gì để thực hiện mong muốn đó?

+ Cậu nghĩ cách gây chuyện ầm ĩ, náo động, cởi quần áo nhảy xuống hồ tắm, làm cho quân lính hốt hoảng xúm vào bắt trói. Cậu không chịu, la hét, vùng vẫy khiến vua phải truyền lệnh dẫn cậu tới.

d) Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối?

+ Vì vua thấy cậu bé tự xưng là học trò nên muốn thử tài cậu, cho cậu có cơ hội chuộc tội.

+ Đối đáp thơ văn là cách người xưa thường dùng để thử học trò, từ đó biết được sức học, tài năng khuyến khích người học giỏi, quở phạt kẻ lười biếng, dốt nát.

e) Vua ra vế đối thế nào?

+ Nước trong leo lẻo cá đớp cá.

g) Cao Bá Quát đối lại ra sao?

+ Trời nắng chang chang người trói người

=> Biểu lộ sự nhanh trí, lấy ngay cảnh mình đang bị trói để đối lại. Nói lên sự bất bình (ngầm trách vua bắt trói người trong cảnh trời nắng chang chang, chẳng khác cá lớn đớp cá bé).

- Câu đối rất chặt chẽ cả về ý lẫn lời, từng tiếng, từng từ, từng ngữ:

Nước - trong - leo - lẻo - cá - đớp - cá.

Trời - nắng - chang -  chang - người - trói -người

* GD quyền: Mỗi chúng ta có quyền được tham gia, được bày tỏ ý kiến( đối đáp với vua).

h) Câu chuyện muốn nói lên điều gì?

+ Câu chuyện ca ngợi Cao Bá Quát ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất sắc và tính khẳng khái,  tự tin.

 4. Luyện đọc lại :

( Thi đọc  đoạn 3 
- Trong bài em thích đọc đoạn nào nhất ? Tại sao?

 5. Kể chuyện

a. Yêu cầu: Sắp xếp lại các tranh theo đúng trình tự của câu chuyện rồi kể lại toàn bộ câu chuyện.

b. Hướng dẫn kể chuyện:
1. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự 4 đoạn trong truyện.

- GV chốt: Thứ tự đúng: 3 – 1 – 2 – 4.

c. Kể lại toàn bộ câu chuyện

( Kể mẫu

( Kể trong nhóm. 
( Thi kể

 B. Củng cố - dặn dò(5')

- Em biết câu tục ngữ nào có hai vế đối giống nhau? 

+ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

+ Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa,...
- Dặn dò : 

+ Kể lại câu chuyện cho người khác nghe 
	* Kiểm tra, đánh giá

- HS đọc bài và trả lời câu hỏi

( Linh, Thơ).

* Trực tiếp:

- GV giới thiệu, ghi tên bài

* Luyện đọc, vấn đáp, trực quan

- GV đọc mẫu toàn bài 1 lần

- HS theo dõi SGK, đọc thầm, gạch ngắt hơi, nhấn giọng

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu 

- GV sửa lỗi  phát âm sai

( GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo trình tự:

-  HS đọc nối tiếp

- 2 HS đọc đoạn

- HS khác nhận xét, nêu cách ngắt nghỉ, nhấn giọng

- GV nhận xét, sửa lỗi nếu cần

- HS nêu ngắt nghỉ ở 2 câu đối

- GV nhận xét

- HS đọc lại câu

- HS nêu nghĩa các từ cần giải nghĩa

 - HS đọc theo nhóm đôi

- 2 nhóm đọc

- cả lớp đọc

* Vấn đáp

- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi a

- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt

- HS đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm và trả lời các câu hỏi b, c

- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt

- HS đọc đoạn 3, 4 cả lớp đọc thầm và trả lời các câu hỏi còn lại

- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt

* Luyện đọc

- GV GV nêu yêu cầu

- HS thi đọc 

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét, hỏi

- HS trả lời

- GV nhận xét

* Kể chuyện, luyện tập

- 1 HS đọc yêu cầu 

- HS nêu nội dung, thứ tự các tranh

- HS nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt

- HS khá kể mẫu 1 đoạn , GV gợi ý 

- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét

- HS kể theo nhóm đôi

- 4 HS kể thi nối tiếp từng đoạn truyện

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét, cùng HS bình chọn người kể hay

* Vấn đáp

- GV nêu câu hỏi - HS trả lời 

- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, dặn dò




                                           ----------------------------------------------------

Tập đọc

Tiết 48:Tiếng đàn
I.Mục tiêu:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Tiếng đàn của Thủy trong trẻo, hồn nhiên như tuổi thơ của em.Nó hòa hợp với khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống xung quanh.( trả lời được các CH trong SGK).

- Giáo dục HS yêu âm nhạc, yêu thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:

· Bảng phụ ghi đoạn hướng dẫn luyện đọc

· Phấn màu

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	A. Kiểm tra bài cũ(5')

Đọc đoạn 1,2 của bài : Đối đáp với Vua kết hợp TLCH nội dung bài Cậu  bé Cao Bá Quát có mong muốn gì ?
Đọc đoạn 3, 4 TLCH Vì sao Vua bắt Cao Bá Quát đối ?

- GV nhận xét, ghi điểm

	* Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS đọc bài và trả lời câu hỏi: Sơn, Phương.



	B. Bài mới(35')

1. Giới thiệu bài: (3’)

Như mục I.


	* Trực tiếp

- GV giới thiệu, ghi tên bài 



	2. Luyện đọc(12')

2.1 Đọc mẫu: 
- Giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, giàu cảm xúc. 

2.2 Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ

( Đọc từng câu

( Đọc từ, cụm từ khó : vi- ô- lông, ắc- sê, lên dây, trắng trẻo, nâng, phép lạ, yên lặng, mát rượi, …

( Luyện đọc đoạn: 

- Chia bài làm 2 đoạn ứng với hai chỗ xuống dòng

- Hiểu nghĩa các từ mới: lên dây, ắc – sê, dân chài

( Đọc từng đoạn trong nhóm

( Thi đọc


	* Luyện đọc, trực quan

- GV đọc mẫu - HS theo dõi SGK

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu theo dãy– GV sửa lỗi  phát âm sai

- HS đọc cá nhân - đọc đồng thanh

( GV phân đoạn, hướng dẫn HS đọc:

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn

- 2 HS đọc đoạn 

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét 

- GV nêu từ khó– HS nêu nghĩa từ

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét

- 2 HS đọc nối tiếp 

- HS đọc trong nhóm

- 2 nhóm đọc nối tiếp

- 2 HS thi đọc cả bài

- HS và GV nhận xét



	3. Tìm hiểu bài: (12')  

- Thuỷ làm những gì để chuẩn bị vào phòng thi? (Thuỷ nhận đàn, lên dây và kéo thử vài nốt nhạc.)

* GD quyền: Các con có quyền được học tập văn hoá và học các môn năng khiếu tự chọn.

- Những từ ngữ nào miêu tả âm thanh của cây đàn?

+ …trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng.

- Cử chỉ, nét mặt của Thuỷ khi kéo đàn thể hiện điều gì?

+ Thuỷ rất cố gắng tập trung vào việc thể hiện bản nhạc- vầng trán tái đi; Thuỷ rung động với bản nhạc- gò má ửng hồng, đôi mắt sẫm màu hơn, làn mi rậm cong dài khẽ rung động.

- Tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng như hoà với tiếng đàn ?

+ ... vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi; lũ trẻ dưới lòng đường đang rủ nhau thả những chiếc thuyền giấy trên những vũng nước mưa; dân chài đang tung lưới bắt cá; hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. 
	* Vấn đáp

- HS quan sát tranh đọc bài, HS khác đọc thầm, trả lời các câu hỏi 

- HS khác nhận xét, bổ sung

- GV nhận xét, chốt lại.

	4. Luyện đọc lại:(12')

- Luyện đọc đoạn văn tả âm thanh của tiếng đàn :

 Khi ắc - sê .... khẽ rung động

- Thi đọc
	* Luyện đọc

- GV đọc mẫu

- HS thi đọc

- HS khác nhận xét

- GV nhận xét

	C. Củng cố – dặn dò :(5')

- Nêu nội dung của bài? (Tiếng đàn của Thuỷ trong trẻo, hồn nhiên như tuổi thơ của em. Nó hoà hợp với khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống xung quanh.
	


                               -----------------------------------------------------

Chính tả:(Nghe-viết)

                                       Tiết 47: đối đáp với vua
 I. Mục tiêu:

  - Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT(2) a/b, hoặc BT(3) a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

- Giáo dục HS rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu, vở 

- Bảng phụ viết nội dung bài tập.
III. Các hoạt động dạy học :
	 a/ kiểm tra bài cũ:(5')

- Viết bảng: lụt lội, lạnh rút xương, no nê
b/ bài mới:(35')

1/ Giới thiệu bài:  như mục I
 2/ H​­íng dÉn HS nghe,viÕt:

a)H​ướng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn cần viết chính tả.

- Giúp HS nhận xét cách trình bày hai vế đối. 
 b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)

 c)Chấm, chữa bài.

3/ H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả: 
Bài tập 1:  Tìm các từ ngữ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s/ x, có nghĩa như sau:

- Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi: sáo

- Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn... khéo léo của người và thú: xiếc
b) Chứa tiếng  có thanh hỏi/ ngã, có nghĩa như sau:

- Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa: mõ

-Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường... bằng đường nét, màu sắc: vẽ

Bài tập 2: Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s/ x:

- San sẻ, xe sợi, so sánh, soi đuốc...

- xé vải, xào rau, xới đất, xới cơm, xê dịch, xẻo thịt, xiết tay, xông lên ...

b) Chứa tiếng có thanh hỏi/ ngã (HS tự tìm)

 C/ Củng cố- dặn dò.(5')

- GV rút kinh nghiệm giờ học.

- GV yêu cầu những HS viết bài chính tả chưa đạt về nhà viết lại; cả lớp đọc lại các bài tập, ghi nhớ chính tả.
	*Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con theo lời đọc của HS: Đạt , Hanh.

- Nhận xét, cho điểm.

*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài

*Vấn đáp, thực hành.

- GV đọc, 1 HS khá đọc, cả lớp đọc thầm theo .

- HS trả lời các câu hỏi.

- HS đọc thầm lại bài, tự ghi nhớ những chữ mình dễ viết sai để không mắc lỗi khi viết bài.

- GV đọc mỗi câu 3 lần và theo dõi, uốn nắn HS.

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết.

- GV chấm 5 bài để nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.

* Luyện tập.

- GV chọn cho HS làm bài tập 1 hay 2. HS làm bài cá nhân hoặc thảo luận nhóm.

- Chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, một số HS đọc lại đáp án đúng.




                                     ----------------------------------------------------

Luyện từ và câu



Tiết 24: Từ ngữ về nghệ thuật. Dấu phẩy

I. Mục tiêu: 

- Nêu được một số từ ngữ về nghệ thuật (BT1).
- Biết đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ngắn.(BT2)
II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ các bài tập 1, 2. Phấn màu. 

III. Các hoạt động dạy học:

	A/ Kiểm tra bài cũ:(5')  

- Nhân hoá là gì? Nêu ví dụ về một cách nhân hoá đã học.
	* Kiểm tra, đánh giá.

- 2HS lên bảng: Anh, Hưng.

- Nhận xét, cho điểm.

	B/ bài mới:(35')
1/Giới thiệu bài:  Như mục I.


	* Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài.

	2/ Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập 1 : Em hãy tìm và ghi vào vở những từ ngữ:

- Chỉ những người hoạt động nghệ thuật:
Diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, biên đạo múa, nhà ảo thuật, đạo diễn, nhà điêu khắc,kiến trúc sư, nhà tạo mốt...

- Chỉ các hoạt động nghệ thuật
đóng phim, ca hát, múa, vẽ, biểu diễn, ứng tác, làm thơ, làm văn, viết kịch, nặn tượng, quay phim, thiết kế...

- Chỉ các môn nghệ thuật
điện ảnh, kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, hát, xiếc, ảo thuật, múa rối, âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, điêu khắc, múa, thơ, văn...
	*Thực hành, luyện tập.

- 2 HS đọc yêu cầu của bài tập. Cả lớp theo dõi trong Sgk. 
- HS thảo luận nhóm.

-Chữa miệng từng phần,  GV viết bảng.

- GV kết luận.

- Cả lớp làm bài 

	Bài tập 2: Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong đoạn văn sau ?

  Mỗi bản nhạc, mỗi bức tranh, mỗi câu chuyện, mỗi vở kịch, mỗi cuốn phim, ...đều là một tác phẩm nghệ thuật. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà văn, nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài, say mê để đem lại cho chúng ta những giờ giải trí tuyệt vời, giúp ta nâng cao hiểu biết và góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

* Liên hệ GD quyền: Mỗi chúng ta đều có quyền được vui chơi, được tham gia vào các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm bài.

- Chữa miệng, GV nhận xét.

- HS nêu yêu cầu đoạn văn.



	C/ Củng cố – dặn dò:(5’)

- GV nhận xét tiết học, cho điểm và biểu dương những HS học tốt.


	--HS về nhà xem lại các bài tập 


                            --------------------------------------------------------------------

                                                    Chính tả: (Nghe – viết)

                                     Tiết 48: tiếng đàn
 I. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng  hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT(2)a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn

- HS có thái độ rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu, vở

- Bảng phụ viết nội dung

III. Các hoạt động dạy học :
	A/ Kiểm tra bài cũ:(5')
 - Viết bảng:   xúng xính, xập xoè,  sâu sắc.

 B/ bài mới:(30')

1/ Giới thiệu bài:  như mục I

 2/ H​­íng dÉn HS nghe,viÕt:

a)H​ướng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn cần viết chính tả và nêu nội dung đoạn văn.

- Hướng dẫn nhận xét những từ cần lưu ý trong bài chính tả.

 b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)

 c) Chấm, chữa bài.

 3/ H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Bài tập: Tìm và ghi vào ô trống

Các từ gồm hai tiếng trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng s

Sung sướng, sục sạo, sạch sẽ, sóng sánh, so sánh, sẵn sàng...

Các từ gồm hai tiếng trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng x

Xôn xao, xào xạc,  xao xuyến, xinh xắn, xanh  xao...

Các từ gồm hai tiếng trong đó tiếng nào cũng mang thanh hỏi

đủng đỉnh, lủng củng, tủm tỉm, thỉnh thoảng, bẩn thỉu...

Các từ gồm hai tiếng trong đó tiếng nào cũng mang thanh ngã

Rỗi rãi, võ vẽ, vĩnh viễn, dễ dãi...

C/ Củng cố- dặn dò.(5')

- GV nhận xét tiết học.

- GV nhắc HS về nhà đọc lại bài tập, ghi nhớ chính tả
	*KiÓmtra, ®¸nhgi¸

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con theo lời đọc của HS: Ngân, Sơn.

- Nhận xét, cho điểm.

*Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài.

*Vấn đáp, thực hành.

-GV đọc một lần.

- 2 HS đọc.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS đọc thầm đoạn văn, ghi nhớ các từ mình dễ mắc lỗi khi viết bài.

- GV đọc mỗi câu 3 lần và theo dõi, uốn nắn HS.

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết.

- GV chấm 5 bàiđể nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.

* Luyện tập.

- HS đọc yêu cầu của bài tập, làm bài cá nhân.

- Chữa bài trên bảng phụ, đọc đáp án đúng.




Tập viết

	Tiết 24: Ôn chữ hoa R


I. Mục tiêu: 

- Viết đúng và tương đối nhanh chữ  hoa  R( 1 dòng), Ph, H ( 1 dòng)                

- Viết đúng tên riêng  Phan Rang( 1 dòng) và câu ứng dụng: 

                              Rủ nhau đi cấy đi cày

Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.( 1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Mẫu chữ hoa  R, phấn màu, bảng phụ viết tên riêng và câu thơ trên dòng kẻ ô li.

- HS:  Vở, bảng con, phấn.

III. Các hoạt động dạy học:

	A/Kiểm tra bài cũ:(5')

- Nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài trước.

- Viết bảng:Quang Trung.


	*Kiểm tra, đánh giá.

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: Trinh, Yến.

- Nhận xét 2 bảng con, nhận xét bài trên bảng lớp.



	B/ Bài mới:(30')
 1/Giới thiệu bài. Tiết học này giúp các con củng cố cách viết chữ viết hoa Q; bên cạnh đó, củng cố cách viết các chữ viết khác có trong tên riêng và câu ứng dụng.


	* Trực tiếp.

GVgiới thiệu bài, ghi tên bài và treo bảng phụ, HS quan sát chữ mẫu cả bài.

	 2/H​ướng dẫn HS viết trên bảng con: 
a) Luyện viết chữ hoa:

* Nêu các chữ hoa có trong bài? (P, R)

* Cách viết từng chữ:  P, R

*Tập viết từng chữ: P, R trên bảng con sau mỗi lần GV viết mẫu từng chữ.
	*Vấn đáp, thực hành.

- HS  đọc thầm bài và trả lời.

- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Cả lớp viết bảng con.

- GV kiểm tra, nhận xét, uốn nắn.

	b) HS viết từ ứng dụng (tên riêng):

*Đọc từ ứng dụng: tên riêng Phan Rang 
*Giới thiệu:  Đây là tên một thị xã thuộc tỉnh Ninh Thuận.

*Nhận xét cách viết tên riêng về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.
*Tập viết tên riêng trên bảng con.
	- 3 HS đọc từ. 

- GV giới thiệu tên riêng.

-HS nhận xét cách viết tên riêng theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm  tra, nhận xét, uốn nắn.

	c) Luyện viết câu ứng dụng:

*Đọc câu ứng dụng: 

Rủ nhau đi cấy đi cày

Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu.

*Nêu nội dung câu ca dao: Khuyên người ta chăm chỉ cấy cày, làm lông để có ngày sung sướng, đầy đủ.

*Nhận xét cách viết câu ca dao về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.

*Tập viết trên bảng con: Rủ, Bây
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh.

- GV nêu nội dung câu ca dao.

-HS nhận xét cách viết câu ca dao theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm tra,  nhận xét, uốn nắn.

	3/ H​ướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết:

*Yêu cầu:

+Viết chữ R: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết chữ Ph, H: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết tên riêng : 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết câu ca dao: 1lần.

*Tập viết trong vở theo yêu cầu trên.

(Lưu ý HS ngồi viết đúng tư thế, chú ý hướng dẫn HS viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ. Trình bày câu thơ theo đúng mẫu)

4/ Chấm, chữa bài:

- GV chấm 5 bài, nêu nhận xét, rút kinh nghiệm
b/Cñng cè,dÆn dò:(5')

*Dặn HS luyện tập thêm ở nhà . Khuyến khích HS thuộc câu ứng dụng.
	- HS mở vở, GV nêu yêu cầu cho HS viết.

-HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.

- Cả lớp viết bài, GV theo dõi, uốn nắn.

.




                                    -----------------------------------------------------
Tập làm văn

Tiết 24: Nghe- kể người bán quạt may mắn
I. Mục tiêu: 

-  Rèn kĩ năng nói:  Nghe –kể lại được  câu chuyện Người bán quạt may mắn.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết gợi ý cho truyện kể, sách giáo khoa.

III Các hoạt động dạy học:

	A/ kiểm tra bài cũ:(5')
- Đọc bài viết về một buổi biểu diễn nghệ thuật..
B/ Bài mới:(30')
 1/ Giới thiệu bài:  Như mục I.

2/ Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài tập: Nghe và kể lại câu chuyện “Người bán quạt may mắn”

* Nội dung truyện:

   Vương Hi Chi nổi tiếng là người viết chữ đẹp ở Trung Quốc thời xưa. Một lần, ông đang ngồi nghỉ mát dưới gốc cây thì một bà già bán quạt cũng đến nghỉ. Bà lão phàn nàn là quạt bán ế, chiều nay cả nhà bà sẽ phải nhịn cơm. Rồi bà ngồi tựa vào gốc cây, thiu thiu ngủ.

   Trong lúc bà lão thiếp đi, ông Vương lẳng lặng lấy bút mực ra, viết chữ, đề thơ vào từng chiếc quạt. Bà lão tỉnh dậy, thấy cả gánh quạt trắng tinh của mình đã bị ông già kia bôi đen lem luốc. Bà tức giận, bắt đền ông. Ông già chỉ cười, không nói, rồi thu xếp bút mực ra đi.

    Nào ngờ, lúc quạt trắng thì không ai mua, giờ quạt bị bôi đen thì ai cũng cầm xem và mua ngay. Chỉ một loáng, gánh quạt đã bán hết. Rồi người mua mách nhau đến hỏi rất đông. Nhiều người còn hỏi mua với giá ngàn vàng. Bà lão nghe mà tiếc ngẩn tiếc ngơ.

     Trên đường về, bà nghĩ bụng: có lẽ vị tiên ông nào đã cảm thương cảnh ngộ nên đã giúp bà bán quạt chạy đến thế.

* Tìm hiểu truyện:

- Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn điều gì ? (phàn nàn quạt bán ế nên chiều nay cả nhà không có cơm ăn)

- Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì? ( vì tin rằng cách ấy sẽ giúp được bà lão, chữ ông đẹp nổi tiếng, nhận ra chữ ông, mọi người sẽ mua quạt)

- Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt? ( Vì mọi người nhận ra nét chữ, lời thơ của ông trên quạt, họ mua quạt như mua một tác phẩm nghệ thuật quý giá)

- Qua câu chuyện, em biết gì về Vương Hi Chi? ( có tài, nhân hậu, biết cách giúp đỡ người nghèo khổ)

- Em biết thêm nghệ thuật gì qua câu chuyện này? (Người viết chữ đẹp cũng là nghệ sĩ – nhà thư pháp. Nước Trung Hoa cổ có rất nhiều nhà thư pháp nổi tiếng. Người ta xin chữ hoặc mua chữ của họ với giá ngàn vàng để trang trí nhà cửa, lưu giữ như một tài sản quý)

c/Củng cố- dặn dò:(5')

- Kể chuyện cho người thân nghe. ..
	* Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS đọc bài:Phương , Tiến.

- Nhận xét, cho điểm.

* Trực tiếp.

- GV giới thiệu bài,  ghi tên bài lên bảng.   

*Vấn đáp, thực hành. 

- GV nêu yêu cầu bài tập, nêu lưu ý.

- HS quan sát, GV giới thiệu tranh.

- GV kể mẫu.

- Vấn đáp.

- HS kể mẫu.

- HS kể trong nhóm đôi.

- HS kể trước lớp, các bạn nhận xét, góp ý. 




Tuần 25

Tập đọc- Kể chuyện

      



         Tiết 49+ 25: Hội vật 

  I. Mục đích- Yêu cầu: 
 A. Tập đọc: 

 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ .

  - Hiểu nội dung câu chuyện: Cuộc thi tài hấp dẫn giữa hai đô vật đã kết thúc bằng chiến thắng xứng đáng của đô vật già giàu kinh nghiệm tr​íc chàng đô vật trẻ còn xèc nổi.( trả lời được các CH trong SGK ).

  B. Kể chuyện: 

- Kể lại đ​ợc từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho tr​ớc ( SGK)

  II. Đồ dùng dạy- học: 

- Bảng lớp viết 5 gợi ý kể 5 đoạn câu chuyện 

  III. Các hoạt động dạy- học: 

	A/ Kiểm tra bài cũ:(5')
- Đọc bài “Tiếng đàn” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.


	*Kiểm tra, đánh giá

- 2HS đọc bài và trả lời câu hỏi. Sơn, C​ờng

- GV nhận xét, cho điểm.

	B/ Bài mới:(35')
	

	1/ Giới thiệu bài: 

(HS quan sát tranh minh hoạ chủ điểm Lễ hội: Hai ng​ời một nam, một nữ trong trang phục truyền thống đang chơi đu trong lễ hội. Đu đ​ợc làm bằng những thân tre già). Giới thiệu chủ điểm Lễ hội -  chủ điểm giúp HS có hiểu biết về một số lễ hội của dân tộc; tên một số lễ hội và hội; tên một số hoạt động trong lễ hội và hội.

Trong các môn thi tài ở lễ hội, vật là môn thi phổ biến nhất. Hội thi vật vừa có lợi cho sức khoẻ, vừa mang lại niềm vui, sự thoả mái, hấp dẫn cho mọi ng​ời. Bài đọc hôm nay sẽ đ​a các em đến với không khí t​ng bừng, náo nức, đầy hào hứng của một hội vật.
	*Trực tiếp.

- HS quan sát tranh chủ điểm và bài đọc, mô tả tranh.

- GV giới thiệu, ghi tên bài. 



	2/ Luyện đọc:
	

	a/ GV đọc diễn cảm toàn bài: 

- Hai câu đầu đoạn 2: đọc nhanh, dồn dập, phù hợp với động tác nhanh, thoắt biến, thoắt hoá của Quắm Đen. Ba câu tiếp theo: đọc chậm hơn, nhấn giọng những từ tả cách vật có vẻ lí ngớ, chậm chạp của ông Cản Ngũ, sự chán ngán của ng​ời xem.

- Đoạn 3 và 4: giọng sôi nổi, hồi hộp.

- Đoạn 5: giọng nhẹ nhàng, thoải mái.
	* Đọc mẫu.

- GV đọc mẫu, cả lớp đọc thầm.

-HS theo dõi SGK.

	b/ Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

- Đọc nối tiếp từng câu.

*Từ  khó đọc:  nổi lên, n​ớc chảy, náo nức, chen lấn, sới vật, Quắm Đen, lăn xả, khôn l​ờng, loay hoay,.. 

	* Luyện đọc.

- HS đọc nối tiếp từng câu.

-GV kết hợp h​ớng dẫn HS đọc đúng từ khó đọc, ngắt nghỉ đúng sau dấu chấm, phẩy.

	- Đọc từng đoạn tr​​ớc lớp.

*Từ khó hiểu:  tứ xứ, sới vật, khôn l​ờng, keo vật, khố.

	-HS đọc nối tiếp từng đoạn.

-GV kết hợp h​ớng dẫn HS đọc đúng giọng một số câu, ngắt nghỉ, giải nghĩa từ t​ơng ứng từng đoạn.

	- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.


	- Đọc trong nhóm 5 HS.

-5 nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp. 

-1HS đọc cả bài.

	3/ H​​​ớng dẫn  tìm hiểu bài:
	*Vấn đáp.

	Đoạn 1

- Câu hỏi 1: Tìm những chi tiết miêu tả cảnh t​ợng sôi động của hội vật ( Tiếng trống dồn dập: ng​ời xem đông nh​ n​ớc chảy; ai cũng háo hức muốn xem mặt, xem tài ông Cản Ngũ; chen lấn nhau; quây kín quanh sới vật; trèo lên những cây cao để xem.)

* GD quyền: Mỗi chúng ta đều có quyền đ​ợc tham gia vào ngày hội thể thao.
	- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi 1.



	Đoạn 2

- Câu hỏi 2: Cách đánh của Quắm Đen và ông Cản Ngũ có gì khác nhau? (Quắm Đen: lăn xả, đánh dồn dập, ráo riết. ông Cản Ngũ: chậm chạp, lí ngớ, chủ yếu là chống đỡ.)
	- HS đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi 2.

	Đoạn 3

- Câu hỏi 3: Việc ông Cản Ngũ b​ớc hụt đã làm thay đổi keo vật nh​ thế nào? (ông Cản Ngũ b​ớc hụt, Quắm Đen nhanh nh​ cắt luồn qua hai cánh tay ông, ôm một bên chân ông, bốc lên. Tình huống keo vật không còn chán ngắt nh​ tr​ớc nữa. Ng​ời xem phấn chấn reo ồ lên, tin chắc ông Cản Ngũ nhất định sẽ ngã và thua cuộc.)
	- HS đọc thầm đoạn 3, trả lời câu hỏi 3.



	Đoạn 4, 5

- Câu hỏi 4:ông Cản Ngũ đã bất ngờ chiến thắng nh​ thế nào? (Quắm Đen gò l​ng vẫn không sao bê nổi chân ông Cản Ngũ. ông nghiêng mình nhìn Quắm Đen. Lúc lâu ông mới thò tay nắm khố anh ta, nhấc bổng lên, nhẹ nh​ giơ con ếch có buộc sợi rơm ngang bụng.)

- Câu hỏi 5: Theo em vì sao ông Cản Ngũ thắng? (Quắm Đen khoẻ, hăng hái nh​ng nông nổi, thiếu kinh nghiệm. Trái lại, ông Cản Ngũ rất điềm đạm, giàu kinh nghiệm. ông đã lừa miếng Quắm Đen, để cho Quắm Đen cúi xuống ôm chân ông, hòng bốc ngã ông. Nh​ng đó là thế vật rất mạnh của ông: chân ông khoẻ tựa nh​ cột sắt, Quắm Đen không thể nhấc nổi. Trái lại, với thế võ này, ông dễ dàng nắm khố Quắm Đen, nhấc bổng anh ta lên. ông Cản Ngũ đã thắng nhờ cả m​u trí và sức khoẻ.)
	- HS đọc thầm đoạn 4, 5, trả lời câu hỏi 4, 5.



	4/ Luyện đọc lại.

- GV chọn đọc diễn cảm  một, hai đoạn văn của bài, ví dụ:

   Ngay nhịp trống đầu, / Quắm Đen đã lăn xả vào ông Cản Ngũ. // Anh vờn bên trái, / dứ trên, / đánh d​ới, / thoắt biến, / thoắt hoá khôn l​ờng. // Trái lại, ông Cản Ngũ có vẻ lí ngớ, / chậm chạp. // Hai tay ông lúc nào cũng dang rộng, / để sát xuống mặt đất, / xoay xoay chống đỡ... // Keo vật xem chừng chán ngắt. //

    Ông Cản Ngũ vẫn đứng nghiêng mình / nhìn Quắm Đen mồ hôi, / mồ kê nhÔ nhại d​ới chân. // Lúc lâu, / ông mới thò tay xuống / nắm lấy khố Quắm Đen, / nhấc bổng anh ta lên, / coi nhẹ nhàng nh​ giơ con ếch có buộc sợi rơm ngang bụng vậy.// 
	* Luyện đọc.

- GV đọc mẫu đoạn 2, 5, l​u ý HS cách đọc.

- HS thi đọc đoạn 2 đoạn đó.

- 1 HS đọc cả bài.

	5/ GV nêu nhiệm vụ: Trong phần Kể chuyện ngày hôm nay, các em sẽ dựa vào trí nhớ và các gợi ý kể lại từng đoạn câu chuyện “Hội vật”. Chúng ta sẽ xem bạn nào nhớ câu chuyện, kể chuyện hấp dẫn nhất.

	* Trực tiếp.

- GV nêu yêu cầu, ghi bảng tên tiết học.

	6/ H​ớng dẫn kể lại câu chuyện theo từng gợi ý.

 * Để kể lại hấp dẫn, truyền đ​ợc không khí sôi nổi của cuộc thi tài đến ng​ời nghe, cần t​ởng t​ợng nh​ đang thấy tr​ớc mắt quang cảnh hội vật.

* Các gợi ý:

1. Cảnh mọi ng​ời đi xem hội vật.

2. Mở đầu keo vật.

3. Ông Cản Ngũ b​ớc hụt và hành động của Quắm Đen.

4. Thế vật bế tắc của Quắm Đen.
	* Thực hành

- HS đọc yêu cầu kể chuyện và 5 gợi ý.

- GV nêu l​u ý.

- Từng cặp HS tập kể 1 đoạn của câu chuyện.

- 5 HS tiếp nối nhau kể 5 đoạn của câu chuyện theo gợi ý.

- GV và cả lớp nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hấp dẫn nhất, sôi nổi, hào hứng nhất.

- Một HS  nhập vai kể toàn truyện.



	C/Củng cố -dặn dò:(5')
- Nêu nội dung câu chuyện.

- HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho bạn bè, ng​ời thân nghe.
	- GV hỏi, HS trả lời.

- GV dặn dò.



---------------------------------------------------------------
Tập đọc

 


Tiết 50:Hội đua voi ở Tây Nguyên   

	I. Mục tiêu:

1/ Đọc: 

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Hiểu nội dung bài: Bài văn tả và kể lại hội đua voi ở Tây Nguyên;  cho thấy nét độc đáo, sự thú vị và bổ ích của hội đua voi.( Trả lời d​ợc các CH trong SGK)

- Giáo dục HS luyện đọc.

	II. Đồ dùng dạy học:

- Phấn màu, bảng phụ. Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. 

	III. Các hoạt động dạy học:


	A/ kiểm tra bài cũ: (5')


- Kể lại câu chuyện “Hội vật”, trả lời những câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
	*Kiểm tra, đánh giá.

- 2 HS nối tiếp kể lại câu chuyện theo đoạn: Trinh, Dũng.

-Nhận xét, cho điểm.

	B/ Bài mới:(35')
	

	1/ Giới thiệu bài: Các em th​ờng đ​ợc xem các cuộc đua thuyền, đua xe đạp, đua mô tô, đua ngựa...Nh​ng ở Tây Nguyên còn có hội đua voi. Bài hôm nay sẽ giới thiệu về một ngày hội đua voi nh​ vậy
	*Trực tiếp.

 - GV giới thiệu, ghi tên bài. HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK, mô tả.

	2/ Luyện đọc:
	

	a/ GV đọc diễn cảm bài văn:   Giọng vui, sôi nổi. Nhịp nhanh, dồn dập hơn ở đoạn 2.
	- GV đọc mẫu, HS theo dõi.

- HS nhận xét về cách đọc bài văn, GV h​ớng dẫn thêm.

	b/ Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

- Đọc từng câu .

(Đọc đúng: vang lừng, man-gát, nổi lên, lầm lì, ghìm đà, huơ vòi, nhiệt liệt…)
- Đọc từng đoạn tr​ớc lớp.

+ Giải nghĩa  các từ ngữ :  tr​ờng đua, chiêng, man-gát, cổ vũ.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Đọc cả bài.
	*Luyện đọc.

-Mỗi HS tiếp nối nhau đọc một câu. GV kết hợp h​ớng dẫn HS đọc đúng từ khó đọc.
-HS đọc nối tiếp nhau 2 đoạn. GV kết hợp nhắc nhở các em nghỉ hơi đúng, tự nhiên và thể hiện tình cảm qua giọng đọc. 

- Đọc từng đoạn trong nhóm 2 ng​ời , mỗi HS đọc một đoạn.

- Cả lớp đọc đồng   thanh cả bài.

	3/ H​​​ớng dẫn  tìm hiểu bài:
	* Vấn đáp.

	- Câu hỏi 1: Tìm những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua? (Voi đua từng tốp 10 con dàn hàng ngang ở nơi xuất phát. Hai chàng trai điều khiển ngồi trên l​ng voi. Họ ăn mặc đẹp, dáng vẻ rất bình tĩnh vì họ vốn là những ng​ời phi ngựa giỏi nhất.)
	- HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi1.

	-Câu hỏi 2: Cuộc đua diễn ra nh​ thế nào?(Chiêng trống vừa nổi lên, cả m​ời con voi lao đầu, hăng máu phóng nh​ bay. Bụi cuốn mù mịt. Những chàng man-gat gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về trúng đích.)

- Câu hỏi 3: Voi đua có cử chỉ gì ngộ nghĩnh, dễ th​ơng? (Những chú voi chạy đến đích tr​ớc tiên đều ghìm đà, huơ vòi chào những khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, khen ngợi chúng)

* Liên hệ giáo dục quyền: Đua voi là một trong những ngày hội lớn của dân tộc chúng ta có quyền đ​ợc tham gia vào ngày hội đua voi của dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc.


	- HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi2, 3.

	4/ Luyện đọc lại.

- GV đọc diễn cảm đoạn 2. H​ớng dẫn HS luyện đọc đoạn văn theo gợi ý (nhịp nhanh, sôi động hơn đoạn 1). Câu cuối bài tả cử chỉ ngộ nghĩnh, dễ th​ơng của những chú voi đến đích đầu tiên – giọng đọc vui, nhịp chậm lại: Những chú voi chạy đến đích tr​ớc tiên đều ghìm đà, / huơ vòi / chào những khán giả đã nhiệt liệt cổ vũ, // khen ngợi chúng. //
	*Thực hành.

- Một vài HS thi đọc đoạn văn. 

- Một, hai HS đọc cả bài.

	C/Củng cố -dặn dò:(5')

- Yêu cầu HS về nhà đọc lại bài.
	- GV nêu yêu cầu, nhận xét.



----------------------------------------------------
Chính tả:( Nghe- viết)

Tiết 49:hội vật
	I. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm đúng BT(2) a/b hoặc BT cT ph​ơng ngữ do GV soạn.

- Giáo dục HS rèn chữ giữ vở.
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu, vở .Bảng phụ viết nội dung bài tập.
III. Các hoạt động dạy học :


	a/ kiểm tra bài cũ:(5')

- Viết bảng: xã hội, sáng kiến, xúng xính, san sát


	*Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con theo lời đọc của HS: Hoàng, Hiền.

- Nhận xét, cho điểm.

	b/ bài mới:(30')
1/ Giới thiệu bài:  nh​ mục I

  
	*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài 

	2/ H​​ớng dẫn HS nghe,viết:

a)H​​ớng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn cần viết chính tả.

- Từ ngữ dễ viêt sai chính tả: Cản Ngũ, Quắm Đen, giục giã, loay hoay, nghiêng mình,...
	*Vấn đáp, thực hành.

- GV đọc, 1 HS khá đọc, cả lớp đọc thầm theo .

- HS trả lời các câu hỏi.

- HS đọc thầm lại bài, tự ghi nhớ những chữ mình dễ viết sai để không mắc lỗi khi viết bài.

	b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)


	- GV đọc mỗi câu 3 lần và theo dõi, uốn nắn HS.

- GV nhắc nhở HS t​ thế ngồi viết.

	c)Chấm, chữa bài.
	- GV chấm 5 bài để nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.

	3/ H​​ớng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Bài tập.  Tìm và ghi vào chỗ trống các từ:

a) Gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng tr hoặc ch, có nghĩa nh​ sau:

- Màu hơi trắng: trăng trắng.

- Cùng nghĩa với siêng năng: chăm chỉ.

- Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay đ​ợc nhờ gió: chong chóng.

b) Chứa các tiếng có vần ​t hoặc ​c, có nghĩa nh​ sau:- Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh tr​ờng, lớp trong một ngày: trực nhật, trực ban.

- Ng​ời có sức khoẻ đặc biệt: lực sĩ.

- Quẳng đi: vứt 
	* Luyện tập.

- GV chọn cho HS làm bài tập 1 hay 2. HS làm bài cá nhân.

- Chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, một số HS đọc lại đáp án đúng.



	C/ Củng cố- dặn dò.(5')

- GV rút kinh nghiệm giờ học.

- GV yêu cầu những HS viết bài chính tả ch​a đạt về nhà viết lại; cả lớp đọc lại các bài tập, ghi nhớ chính tả.


	- GV nhận xét, dặn dò.



----------------------------------------------------

	Luyện từ và câu

Tiết 25:Nhân hoá. ôn cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao?


I. Mục tiêu: 

-  Nhận ra hiện t​ợng nhân hoá, nêu đ​ợc cảm nhận b​ớc đầu về cái hay của những hình ảnh nhân hoá (BT1).

- Xác định đ​ợc bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao?(BT2).

- Trả lời đúng 2-3 câu hỏi Vì sao? trong BT3.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ các bài tập 1, 2, 3. Phấn màu. Vở 

III. Các hoạt động dạy học:

	A/ Kiểm tra bài cũ: (5') 

- Tìm những từ ngữ chỉ các hoạt động nghệ thuật.

- Tìm những từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật.
	* Kiểm tra, đánh giá.

- 2HS lên bảng: Bình, Ngân.

- Nhận xét, cho điểm.

	B/ bài mới:(30')
1/Giới thiệu bài:  Nh​ mục I.
	* Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài.

	2/ H​ớng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập 1 : Đọc khổ thơ

Những chị lúa phất phơ phím tóc

Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học

Đàn cò áo trắng

Khiêng nắng

Qua sông

Cô gió chăn mây trên đồng

Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.

a) Viết câu trả lời cho các câu hỏi trong bảng sau:

Tên các sự vật, con vật ?

Các sự vật, con vật đ​ợc gọi

Các sự vật, con vật đ​ợc tả bằng những từ ngữ nào?

Cách gọi và tả sự vật, con vật có gì hay?

Lúa

chị

phất phơ phím tóc

Làm cho các sự vật, con vật trở nên sinh động, gần gũi, đáng yêu hơn

Tre

cậu

bá vai nhau thì thầm đứng học

Đàn cò

áo trắng, khiêng nắng qua sông

Gió

cô

chăn mây trên đồng

Mặt trời

bác

đạp xe qua ngọn núi


	*Thực hành, luyện tập.

- 2 HS đọc yêu cầu của bài tập và bài thơ. Cả lớp theo dõi - HS thảo luận nhóm.

-Chữa bài từng phần , GV viết bảng.

- GV kết luận.

- Cả lớp làm bài 



	Bài tập 2: Gạch d​ới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”

a) Cả lớp c​ời ồ lên vì câu thơ vô lí quá.

b) Những chàng man-gát rất bình tĩnh vì họ th​ờng là những ng​ời phị ngựa giỏi nhất.

c) Chị em Xô-phi đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không đ​ợc làm phiền ng​ời khác.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm bài.

- Chữa bài, GV nhận xét.



	Bài tập 3: Dựa vào nội dung bài tập đọc “Hội vật”, trả lời các câu hỏi sau:

a) Vì sao ng​ời tứ xứ đổ về để xem vật rất đông? (Vì ai cũng muốn đ​ợc xem mặt, xem tài ông Cản Ngũ. / Vì ai cũng muốn biết ông Cản Ngũ trông nh​ thế nào, vật tài nh​ thế nào / ...) 

b) Vì sao lúc đầu keo vật xem chừng chán ngắt? (Vì Quắm Đen thì lăn xả vào đánh rất hăng, còn ông Cản Ngũ thì lí ngớ, chậm chạp, chỉ chống đỡ. / Vì mọi ng​ời thấy ông Cản Ngũ không vật hăng, vật giỏi nh​ ng​ời ta t​ởng... / )

c) Vì sao ông Cản Ngũ mất đà chúi xuống? (Vì ông b​ớc hụt, thực ra là ông vờ b​ớc hụt. / Vì ông muốn đánh lừa Quắm Đen / ...)

d) Vì sao Quắm Đen thua ông Cản Ngũ? (Vì anh mắc m​u ông. / Vì Quắm Đen thua ông Cản Ngũ cả về m​u trí, kinh nghiệm và sức lực anh đều kém xa ông Cản Ngũ / ...)
	- HS đọc yêu cầu của bài .

- Cả lớp làm bài 2HS làm bảng phụ.

- Đọc đáp án, chữa bài, kết luận.

	C/ Củng cố -dặn dò:(5')

- GV nhận xét tiết học, cho điểm và biểu d​ơng những HS học tốt.


	- HS trả lời.

- GV nhận xét tiết học, nêu yêu cầu.



------------------------------------------------------
Chính tả( Nghe- viết)

	Tiết 50: hội đua voi ở tây nguyên

	I. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức  bài văn xuôi.
- Làm đúng BT(2) a/b hoặc BT CT ph​ơng ngữ do GV soạn.

- HS có thái độ rèn chữ viết.
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu, vở.Bảng phụ viết nội dung bài tập.

III. Các hoạt động dạy học :


	A/ Kiểm tra bài cũ:(5')
 - Viết bảng:   trong trẻo, chênh vênh, chênh chếc, trầm trồ,…

	*KiÓmtra, ®¸nhgi¸

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con theo lời đọc của HS: Thuý, Tuấn.

- Nhận xét, cho điểm.

	B/ bài mới:(30')
1/ Giới thiệu bài:  nh​ mục I

  
	*Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài. 

	2/ H​​ớng dẫn HS nghe,viết:

a)H​​ớng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn cần viết chính tả.

- H​ớng dẫn nhận xét những từ cần viết hoa trong bài chính tả.


	*Vấn đáp, thực hành.

-GV đọc một lần.

- 2 HS đọc.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS đọc thầm đoạn văn, ghi nhớ các từ mình dễ mắc lỗi khi viết bài. 

	b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)


	- GV đọc mỗi câu 3 lần và theo dõi, uốn nắn HS.

- GV nhắc nhở HS t​ thế ngồi viết.

	c) Chấm, chữa bài.
	- GV chấm 5 bàiđể nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.

	3/ H​​ớng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Bài tập: Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch
Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy

b) ​t hoặc ​c
- Chỉ còn dòng suối l​ợn quanh

Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

- Gió đừng làm đứt dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.
	* Luyện tập.

- HS đọc yêu cầu của bài tập, làm bài cá nhân.

- Chữa bài trên bảng phụ, đọc đáp án đúng.

	C/ Củng cố- dặn dò.(5')

- GV nhận xét tiết học.

- GV nhắc HS về nhà đọc lại bài tập, ghi nhớ chính tả.
	- GV nhận xét, dặn dò.



--------------------------------------------------------

Tập viết

	Tiết 25:Ôn chữ hoa: s 


I. Mục tiêu: 

- Viết đúng và t​ơng đối nhanh chữ viết hoa  S  ( 1 dòng); C, T ( 1 dòng)               

- Viết tên riêng bằng chữ cỡ nhỏ: Sầm Sơn ( 1 dòng) 
- Viết câu ứng dụng bằng  chữ cỡ nhỏ: ( 1 lần )



Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe nh​ tiếng đàn cầm bên tai.

- HS có thái độ rèn luyện chữ viết.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Mẫu chữ hoa S, phấn màu, bảng phụ viết tên riêng và câu thơ trên dòng kẻ ô li.

- HS:  Vở tập viết, bảng con, phấn.

III. Các hoạt động dạy học:

	A/Kiểm tra bài cũ:(5')

- Nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài tr​ớc.

- Viết bảng:Phan Rang, Rủ.
	*Kiểm tra, đánh giá.

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: Hiền, Hoà.

- Nhận xét 2 bảng con, nhận xét bài trên bảng lớp.

	B/ Bài mới:( 30')
 1/Giới thiệu bài. Tiết học này giúp các con củng cố cách viết chữ viết hoa S; bên cạnh đó, củng cố cách viết các chữ viết khác có trong tên riêng và câu ứng dụng.
	* Trực tiếp.

GVgiới thiệu bài, ghi tên bài và treo bảng phụ, HS quan sát chữ mẫu cả bài.

	 2/H​​ớng dẫn HS viết trên bảng con: 
a) Luyện viết chữ hoa:

* Nêu các chữ hoa có trong bài? (S, C, T)

* Cách viết từng chữ:  S, C, T

*Tập viết chữ: S trên bảng con sau khi GV viết mẫu chữ.
	*Vấn đáp, thực hành.

- HS  đọc thầm bài và trả lời.

- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Cả lớp viết bảng con.

- GV kiểm tra, nhận xét, uốn nắn.

	b) HS viết từ ứng dụng (tên riêng):

*Đọc từ ứng dụng: tên riêng Sầm Sơn 

*Giới thiệu:  Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá, là một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng của n​ớc ta.

*Nhận xét cách viết tên riêng về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.
*Tập viết tên riêng trên bảng con: Sầm Sơn
	- 3 HS đọc từ. 

- GV giới thiệu tên riêng.

-HS nhận xét cách viết tên riêng theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm  tra, nhận xét, uốn nắn.

	c) Luyện viết câu ứng dụng:

*Đọc câu ứng dụng: 

Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe nh​ tiếng đàn cầm bên tai.

*Nêu nội dung câu thơ của Nguyễn Trãi: Ca ngợi cảnh đẹp yên tĩnh, thơ mộng của Côn Sơn (thắng cảnh gồm núi, khe, suối, chùa... ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải D​ơng)

*Nhận xét cách viết câu thơ về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.

*Tập viết trên bảng con:  Côn Sơn, Ta.
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh.

- GV nêu nội dung câu thơ.

-HS nhận xét cách viết câu thơ theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm tra,  nhận xét, uốn nắn.

	3/ H​​ớng dẫn học sinh viết vào vở tập viết:

*Yêu cầu:

+Viết chữ S: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết chữ C, T: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết tên riêng Côn Sơn: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết câu thơ: 1lần.

*Tập viết trong vở theo yêu cầu trên.

(L​u ý HS ngồi viết đúng t​ thế, chú ý h​ớng dẫn HS viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ. Trình bày câu thơ theo đúng mẫu)

4/ Chấm, chữa bài:

b/Cñng cè,dÆn dò:(5')

*Dặn HS luyện tập thêm ở nhà . Khuyến khích HS thuộc câu ứng dụng.
	- HS mở vở, GV nêu yêu cầu cho HS viết.

-HS nhắc lại t​ thế ngồi viết, cách cầm bút.

- Cả lớp viết bài, GV theo dõi, uốn nắn.

- GV chấm 5 bài, nêu nhận xét, rút kinh nghiệm.





------------------------------------------------------
Tập làm văn

	Tiết 25: KÓ vÒ lÔ héi


I. Mục tiêu: 

 - B​ớc đầu kể lại đ​ợc  quang cảnh và hoạt động của những ng​ời tham gia lễ hội trong một bức ảnh.

 * GD quyền: Quyền đ​ợc tham gia vào các ngày lễ hội, đ​ợc bày tỏ ý kiến( tả lại quang cảnh và hoạt động  của những ng​ời tham gia lễ hội).

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết gợi ý cho bài kể, sách giáo khoa,vở 

- Một số tranh ảnh thể hiện rõ hơn hai lễ hội (nếu có).

III Các hoạt động dạy học:
	A/ kiểm tra bài cũ:(5')
- Kể lại câu chuyện “Ng​ời bán quạt may mắn” và trả lời câu hỏi về nội dung câu chuyện.
	* Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS kể chuyện: Hanh, Yến.

- Nhận xét, cho điểm.

	B/ Bài mới:(30')
 1/ Giới thiệu bài:  Nh​ mục I.
	* Trực tiếp.

- GV giới thiệu bài,  ghi tên bài lên bảng.     

	2/ H​ớng dẫn HS làm bài tập. 
	*Vấn đáp, thực hành.

	Đề bài: Quan sát một ảnh lễ hội d​ới đây, tả lại quang cảnh và hoạt động của những ng​ời tham gia lễ hội.

-  Quang cảnh trong từng bức ảnh nh​ thế nào? 

 -   Những ng​ời tham gia lễ hội đang làm gì? 

ảnh 1: Đây là cảnh một sân đình ở làng quê. Ng​ời ng​ời tấp nấp trên sân với những bộ quần áo nhiều màu sắc. Lá cờ ngũ sắc của lễ hội treo ở vị trí trung tâm, khẩu hiệu đỏ Chúc mừng năm mới treo tr​ớc cửa đình. Nổi bật trên tấm ảnh là cảnh hai thanh niên đang chơi đu. Họ nắm chắc tay đu và đu rất bổng. Ng​ời chơi đu chắc phải dũng cảm. Mọi ng​ời chăm chú, vui vẻ, ng​ớc nhìn hai thanh niên, vẻ tán th​ởng.

ảnh 2: Đó là quanh cảnh lễ hội đua thuyền trên sông. Một chùm bóng bay to, nhiều màu đ​ợc neo trên bờ càng làm tăng vẻ náo nức cho lễ hội. Trên mặt sông là hàng chục chiếc thuyền đua. Các tay đua đều là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh. Ai nấy cầm chắc tay chèo, gò l​ng, dồn sức vào đôi tay để chèo thuyền. Những chiếc thuyền lao đi vun vút...
	- 1 HS đọc yêu cầu của bài. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- GV viết lên bảng lớp 2 câu hỏi.Yêu cầu HS quan sát kĩ để trả lời câu hỏi.

- Từng cặp HS quan sát hai tấm ảnh, trao đổi, bổ sung cho nhau, nói cho nhau nghe về quang cảnh và hoạt động của những ng​ời tham gia lễ hội trong từng ảnh.

- HS tiếp nối nhau thi giới thiệu quang cảnh và hoạt động của những ng​ời tham gia lễ hội. Cả lớp và GV nhận xét (về lời kể, diễn đạt), bình chọn ng​ời quan sát tinh, giới thiệu tự nhiên, hấp dẫn nhất.

	 c/Củng cố- dặn dò:(5')

- GV yêu cầu HS về nhà viết lại bài vào vở những điều mình vừa kể.

- Dặn HS chuẩn bị tr​ớc nội dung cho tiết Tập Làm Văn tới (kể về một ngày hội mà em biết.)


	-GV nhận xét giờ học, dặn dò.





------------------------------------------------------

Tuần: 26

Tập đọc- Kể chuyện (Tiết 51+26)

Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

I. Mục tiêu:
*Tập đọc:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng  sau  các dấu câu, giữa các cụm từ. 

- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Chử Đồng Tử là người có hiếu, chăm chỉ, có công lớn với dân, với nước. Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng Chử Đồng Tử. Lễ hội được tổ chức hằng năm ở nhiều nơi bên sông Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn đó. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

*Kể chuyện:

- Kể lại được từng đoạn của câu chuyện.

+ Ghi chú: HS khá, giỏi đặt được tên và kể lại được từng đoạn của câu chuyện.

*Giáo dục: HS tôn trọng và bảo vệ các di tích Lịch sử.

ii. các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

*Tập đọc:

- Thể hiện sự cảm thông.

- Đảm nhận trách nhiệm.

- Xác định giá trị.

iii. các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.

* Tập đọc:

- Trình bày ý kiến cá nhân.

- Thảo luận nhóm.

- Hỏi đáp trước lớp.

Iv. đồ dùng dạy học:

- Các tranh minh họa truyện trong SGK.
v. Các hoạt động dạy- học:  

	A/ Kiểm tra bài cũ: (5')

- Đọc bài “Hội đua voi ở Tây Nguyên” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
	*Kiểm tra, đánh giá

- 2HS đọc bài và trả lời câu hỏi. (Sơn, Phương)

- GV nhận xét, cho điểm.

	B/ Bài mới:
	

	*Tập đọc: (34')

1/ Giới thiệu bài: ở các miền quê nước ta, thường có đền thờ các vị thần, hoặc đền thờ những người có công với dân với nước. Hằng năm, nhân dân ta thường mở hội, làm lễ ở những đền thờ ghi công đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự tích lễ hội Chử Đồng Tử – một lễ hội của những người dân sống hai bên bờ sông Hồng, được tổ chức suốt mấy tháng mùa xuân.
	*Trực tiếp.

- HS quan sát tranh bài đọc, mô tả tranh.

- GV giới thiệu, ghi tên bài. 



	2/ Luyện đọc:
	

	a/ GV đọc diễn cảm toàn bài:  Giọng nhẹ nhàng.

- Đoạn 1: nhịp đọc chậm, giọng trầm, phù hợp với cảm xúc hướng về quá khứ xa xưa và gia cảnh nghèo khó của Chử Đồng Tử.

- Đoạn 2: nhịp nhanh hơn, nhấn giọng những từ ngữ tả sự hoảng hốt của Chử Đồng Tử khi thấy thuyền của công chúa tiến lại, sự bàng hoàng của công chúa khi bất ngờ phát hiện ra Chử Đồng Tử trong khóm lau thưa.   Đoạn 3 và 4: giọng đọc trang nghiêm, thể hiện cảm xúc thành kính.
	* Đọc mẫu.

- GV đọc mẫu, cả lớp đọc thầm.

-HS theo dõi SGK.

	b/ Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

- Đọc nối tiếp từng câu.

*Từ  khó đọc:  du ngoạn, khóm lau, vây màn, duyên trời, hiển linh, nô nức,...
	* Luyện đọc.

- HS đọc nối tiếp từng câu.

- GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng từ khó đọc, ngắt nghỉ đúng sau dấu chấm, phẩy.

	- Đọc từng đoạn trư​ớc lớp.

*Từ khó hiểu:  du ngoạn, bàng hoàng, duyên trời, hiển linh...


	- HS đọc nối tiếp từng đoạn.

- GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng giọng một số câu, ngắt nghỉ, giải nghĩa từ tương ứng từng đoạn.

	- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.


	- Đọc trong nhóm 4 HS.

- 4 nhóm thi đọc đồng thanh nối tiếp. 

-1HS đọc cả bài.

	3/ Hư​​ớng dẫn  tìm hiểu bài:

*KNS:      - Thể hiện sự cảm thông.
                 - Đảm nhận trách nhiệm.

                 - Xác định giá trị.
	*Trình bày ý kiến cá nhân, thảo luận nhóm, hỏi đáp trước lớp.



	Đoạn 1

- Câu hỏi 1: Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo khó ( Mẹ mất sớm. Hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, Chử Đồng Tử thương cha, đã quấn khố chôn cha, còn mình đành ở không.)

*Liên hệ GD quyền: Chúng ta ai cũng có quyền có cha mẹ, tự hào về cha mẹ mình. Bổn phận của chúng ta phải thể hiện tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ.
	- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi 1.



	Đoạn 2

- Câu hỏi 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Tiên Dung và Chử Đồng Tử diễn ra như thế nào? (Chử Đồng Tử thấy chiếc thuyền lớn sắp cập bờ, hoảng hốt, bới cát vùi mình trên bãi lau thưa để trốn. Công chúa Tiên Dung tình cờ cho vây màn tắm đúng nơi đó. Nước dội làm trôi cát, lộ ra Chử Đồng Tử. Công chúa rất đỗi bàng hoàng.)

- Câu hỏi 3: Vì sao công chúa Tiên Dung kết duyên cùng Chử Đồng Tử? ( Công chúa cảm động khi biết tình cảnh nhà Chử Đồng Tử. Nàng cho là duyên trời sắp đặt trước, liền mở tiệc ăn mừng và kết duyên cùng chàng.)
	- HS đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi 2, 3.

	Đoạn 3

- Câu hỏi 4: Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì? (Hai người đi khắp nơi và truyền cho dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Sau khi đã hoá lên trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc.)
	- HS đọc thầm đoạn 3, trả lời câu hỏi 4.



	Đoạn 4

- Câu hỏi 5: Nhân dân làm gì để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử? (Nhân dân lập đền thờ Chử Đồng Tử ở nhiều nơi bên sông Hồng. Hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ công lao của ông.)
	- HS đọc thầm đoạn 4, trả lời câu hỏi 5.



	4/ Luyện đọc lại.

- GV chọn đọc diễn cảm đoạn 1, 2 của bài, ví dụ:

   Nhà nghèo, / mẹ mất sớm, / hai cha con chàng chỉ có một chiếc khố mặc chung. // Khi cha mất, / chàng thương cha nên đã quấn khố chôn cha, / còn mình đành ở không. // (Giọng kể chậm, bùi ngùi. Nhấn giọng những từ ngữ in đậm thể hiện gia cảnh nghèo khó của Chử Đồng Tử, lòng hiếu thảo của chàng.)
   Chàng hoảng hốt, / chạy tới khóm lau thưa trên bãi, / nằm xuống, / bới cát phủ lên mình để lẩn trốn. // (Nghỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu chấm; nhịp đọc gấp ở những hành động liên tiếp, thể hiện sự hốt hoảng, vội vã của Chử Đồng Tử.)

    Nào ngờ, / công chúa thấy cảnh đẹp, / ra lệnh cắm thuyền, / lên bãi dạo, / rồi cho vây màn ở khóm lau mà tắm. // (Nghỉ hơi rõ sau các dấu phẩy, dấu chấm; nhịp đọc chậm lại)
	* Luyện đọc.

- GV đọc mẫu đoạn 1, 2, lưu ý HS cách đọc.

- HS thi đọc 2 đoạn đó.

- 1 HS đọc cả bài.

	*Kể chuyện: (35')
1/ GV nêu nhiệm vụ: Dựa vào 4 tranh minh hoạ 4 đoạn truyện và các tình tiết, HS đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện. Sau đó kể lại được từng đoạn.
	* Trực tiếp.

- GV nêu yêu cầu, ghi bảng tên tiết học.

	2/ Hướng dẫn kể chuyện.
 a) Dựa vào tranh, đặt tên cho từng đoạn:

+ Tranh 1: Cảnh nhà nghèo khó / Tình cha con / Nghèo khó mà yêu thương nhau...

+ Tranh 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ / Duyên trời / ở hiền gặp lành.

+ Tranh 3: Truyền nghề cho dân / Dạy dân trồng cấy / Giúp dân.

+ Tranh 4: Tưởng nhớ / Uống nước nhớ nguồn / Lễ hội hằng năm.

b) Kể lại từng đoạn câu chuyện.
	* Thực hành

- HS quan sát lần lượt từng tranh minh hoạ trong SGK, nhớ nội dung từng đoạn truyện; đặt tên cho từng đoạn.

- HS phát biểu ý kiến. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại những tên đúng.

- 4 HS tiếp nối nhau kể 4 đoạn của câu chuyện theo gợi ý.

- GV và cả lớp nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hấp dẫn nhất, sôi nổi, hào hứng nhất.

	C/Củng cố - dặn dò: (5')

- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS về nhà luyện kể toàn bộ câu chuyện, kể lại cho người thân nghe.
	


                               ---------------------------------------------------------

Tập đọc

	tiết 52: Rước đèn ông sao

	I. Mục tiêu:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Hiểu nội dung và bước đầu hiểu ý nghĩa của bài: Trẻ em Việt Nam rất thích cỗ Trung thu và đêm hội rước đèn. Trong cuộc vui ngày Tết Trung thu, các em thêm yêu quý, gắn bó với nhau. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

- HS có thái độ yêu quý đêm rằm Trung thu, gắn bó với bạn bè.

	II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Phấn màu, bảng phụ. Sưu tầm thêm một số hình ảnh về ngày Tết Trung thu (nếu có).

	III. Các hoạt động dạy học:



	A/ kiểm tra bài cũ: (5')

- Đọc bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử và trả lời câu hỏi về nội dung bài
	*Kiểm tra, đánh giá.

- 2HS đọc, trả lời câu hỏi.

( Đạt, Thơ)

- Nhận xét, cho điểm.



	B/ Bài mới: (32')
	

	1/ Giới thiệu bài: Tết Trung thu, ngày 15 – 8 âm lịch (còn gọi là rằm tháng Tám), là ngày hội của thiếu nhi. Đêm ấy, trăng rất sáng, rất tròn. Trẻ em Việt Nam ở khắp nơi đều vui chơi đón cỗ, rước đèn dưới trăng. Bài đọc hôm nay kể về ngày hội của bạn Tâm và các thiếu nhi cùng xóm.
	*Trực tiếp.

- HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, mô tả tranh.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

	2/ Luyện đọc:
	

	a/ GV đọc toàn bài:   Giọng đọc vui tươi, thể hiện tâm trạng háo hức, rộn ràng của hai bạn nhỏ trong đêm đón cỗ, rước đèn.
	* Đọc mẫu.

- GV đọc mẫu.

-Cả lớp đọc thầm.

	b/ Luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

- Đọc từng câu.

*Đọc đúng:  nải chuối ngự, bập bùng trống ếch, tua giấy,...

- Đọc từng đoạn trước lớp.

 + HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn. Bài chia làm hai đoạn (mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn).
+ Chú ý: “Tùng tùng tùng, dinh dinh” là một phần trong lời bài hát Chiếc đèn ông sao: “Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng, dinh dinh. Dưới ánh sao vui chiếu xa non ngàn...”

- Đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc cả bài.
	* Luyện đọc.

-GV hướng dẫn HS đọc nối tiếp từng câu.

-GV kết hợp hướng dẫn HS đọc đúng từ khó đọc.
-GV nêu yêu cầu giọng đọc toàn bài.

- HS đọc tiếp nối từng đoạn, GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, phẩy, treo bảng phụ luyện ngắt nghỉ.

- HS giải nghĩa từ.
- Đọc trong nhóm 2 người.

- 2 HS thi đọc toàn bài.

	3/Hư​​ớng dẫn  tìm hiểu bài:
	* Vấn đáp.

	Câu hỏi 1: Nội dung mỗi đoạn văn trong bài tả những gì? (Đoạn 1 tả mâm cỗ của Tâm. Đoạn 2 tả chiếc đèn ông sao của Hà trong đêm rước đèn, Tâm và Hà rước đèn rất vui.)
	- HS đọc thầm cả bài và trả lời câu hỏi 1.

	Câu hỏi 2: Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào? (Mâm cỗ được bày rất vui mắt: một quả bưởi có khía thành tám cánh hoa, mỗi cánh hoa cài một quả ổi chín, để bên cạnh một nải chuối ngự và bó mía tím. Xung quanh mâm cỗ còn bày mấy thứ đồ chơi của Tâm, nom rất vui mắt.)
	- HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi 2.

	Câu hỏi 3: Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp? (Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt, ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con.)
	- HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi 3.

	Câu hỏi 4: Những chi tiết nào cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui? (Hai bạn đi bên nhau, mắt không rời cái đèn. Hai bạn thay nhau cầm đèn, có lúc cầm chung đèn, reo “tùng tùng tùng, dinh dinh!...”)

* Liên hệ GD quyền: Các con có quyền được vui chơi, được kết bạn, được tham gia đêm hội rước đèn vào ngày Tết Trung thu.
	- HS đọc thầm những câu cuối (từ Tâm thích cái đèn quá...đến hết) và trả lời câu hỏi 4.

	4/ Luyện đọc lại.

    Chiều rồi đêm xuống. / Trẻ con bên hàng xóm / bập bùng trống ếch rước đèn... // Tâm thích nhất / cái đèn ông sao của bạn Hà bên hàng xóm. // Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ, / trong suốt, / ngôi sao được gắn vào giữa vòng tròn có những tua giấy đủ màu sắc. // Trên đỉnh ngôi sao cắm ba lá cờ con. // 
	* Luyện đọc lại

- Đọc lại toàn bài.

- Đọc đúng một số câu, đoạn văn.

-Thi đọc cả bài.

	C/ Củng cố - dặn dò: (2')

- GV dặn HS xem lại các bài tập đọc để chuẩn bị tốt cho tiết ôn tập sắp tới.
	


                                 --------------------------------------------------

Chính tả (Nghe - viết)
( Tiết 51): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

I. Mục tiêu: 

 - Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

 - Làm đúng bài tập (2) a/b.

II. Đồ dùng dạy học: 

- 3 tờ phiếu viết nội dung bài tập 3a

III. Các hoạt động dạy- học:

	a/ kiểm tra bài cũ: (5')

- Viết bảng 4 từ bắt đầu bằng tr / ch.

	*Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con theo lời đọc của HS. (Cường ,Nam)

- Nhận xét, cho điểm.

	b/ bài mới: (33')

1/ Giới thiệu bài:  như mục I
	*Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài 

	2/ H​­íng dÉn HS nghe,viÕt:

a)H​ướng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn cần viết chính tả.

- Tập viết từ ngữ dễ viết sai chính tả.
	*Vấn đáp, thực hành.

- GV đọc, 1 HS khá đọc, cả lớp đọc thầm theo .

- HS trả lời các câu hỏi.

- HS đọc thầm lại bài, tự ghi nhớ những chữ mình dễ viết sai để không mắc lỗi khi viết bài.

	b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)


	- GV đọc mỗi câu 3 lần và theo dõi, uốn nắn HS.

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết.

	c)Chấm, chữa bài
	- GV chấm 5 bài để nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.



	3/ H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Bài tập 2.  Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi:

    Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.
	* Luyện tập.

- HS đọc yêu cầu. Chọn làm bài tập 2a.

- HS làm bài.

- Chữa bài bảng phụ.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng, một số HS đọc lại đáp án đúng

	C/ Củng cố, dặn dò. (2')

- GV rút kinh nghiệm giờ học.

- GV yêu cầu những HS viết bài chính tả chưa đạt về nhà viết lại; cả lớp đọc lại các bài tập, ghi nhớ chính tả.


	- GV nhận xét, dặn dò.


                              ---------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu
	tiết 26: Từ ngữ về Lễ hội. Dấu phẩy


I. Mục tiêu: 

- Hiểu nghĩa các từ lễ, hội, lễ hội (BT1).

- Tìm được một số từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội (BT2).

- Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT3a/b/c).

+ Ghi chú: HS khá, giỏi làm được toàn bộ bài tập 3.
II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ ghi các bài tập 1, 2, 3. Phấn màu. 

III. Các hoạt động dạy học:

	A/ Kiểm tra bài cũ: (5')

- Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất đông?

- Vì sao keo vật lúc đầu xem chừng chán ngắt?

- Vì sao ông Cản Ngũ mất đà chúi xuống?

- Vì sao Quắm Đen thua ông Cản Ngũ?
	* Kiểm tra, đánh giá.

- 4HS lên bảng trả lời. (Anh, Hòa, Bình, Ngân).

- Nhận xét, cho điểm.

	B/ bài mới: (33')
1/Giới thiệu bài:  Như mục I.
	* Trực tiếp.

- GV giới thiệu, ghi tên bài.

	2/ Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài tập 1:Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A
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* Liên hệ GD quyền: Mỗi chúng ta có quyền được tham gia vào ngày lễ hội.
	*Thực hành, luyện tập.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài.

- Chữa bài bảng phụ.

- Đọc đáp án đúng.

- HS giải nghĩa lại từng từ.



	Bài tập 2: Tìm và ghi vào vở:

a) Tên một số lễ hội :

 lễ hội Đền Hùng, đền Gióng, chùa Hương, Tháp Bà, núi Bà, chùa Keo, Phủ Giầy, Kiếp Bạc, Cổ Loa…
b) Tên một số hội :

 hội bơi trải, vật, đua thuyền, chọi trâu, xuống đồng, đua voi, đua ngựa, chọi gà, thả diều, hội Lim, hội khoẻ Phù Đổng…
c) Tên một số hoạt động rong lễ hội và hội :

đua thuyền, cúng Phật, lễ Phật, thắp hương, tưởng niệm, đua thuyền, đua ngựa, đua mô tô, đua xe đạp, kéo co, ném còn, cướp cờ, đánh đu, thả diều, chơi cờ tướng, chọi gà…
Lưu ý: Một số lễ hội nhiều khi cũng được gọi tắt là hội.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm bài theo nhóm.

- Đại diện các nhóm đọc kết quả.

- Chữa bài, GV nhận xét.

- Cả lớp làm bài vào vở.



	Bài tập 3: Đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong các câu dưới đây?

a) Vì thương dân, Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải.

b) Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác, chị em Xô-phi đã về ngay.

c) Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường đối thủ, Quắm Đen đã bị thua.

d) Nhờ ham học, ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời, Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

* Điểm giống nhau giữa các câu trên là mỗi câu đều bắt đầu bằng bộ phận chỉ nguyên nhân (với các từ: vì, tại, ..
	- HS đọc yêu cầu của bài .

- Cả lớp làm bài vào vở, 

2HS làm bảng phụ.

- Đọc đáp án, chữa bài, kết luận.

	C/ Củng cố - dặn dò: (2')

- Nhận xét tiết học, cho điểm, biểu dương HS học tốt.

- HS về nhà xem lại các bài tập , viết hoàn chỉnh vào vở nếu chưa hoàn thành ở lớp.
	- GV nhận xét tiết học, nêu yêu cầu.





---------------------------------------

Chính tả( Nghe - viết)
	(Tiết 52) rước đèn ông sao

	I. Mục tiêu:

- Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 
- Làm đúng bài tập (2) a/b.

- HS có thái độ yêu thích rèn chữ viết đẹp, giữ gìn vở sạch.
II. Đồ dùng dạy học :

- Phấn màu, vở .

- Bảng phụ viết nội dung bài tập 2a.

III. Các hoạt động dạy học :


	A/ Kiểm tra bài cũ: (5')
 - Viết bảng: dập dềnh, giặt giũ, dí dám, khóc rưng rức,...
	*Kiểm tra, đánhgiá

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con theo lời đọc của HS.

( Lương, Kiều)

- Nhận xét, cho điểm.

	B/ bài mới: (33')
1/ Giới thiệu bài:  như mục I
	*Trực tiếp.

-GV giới thiệu, ghi tên bài. 

	2/ H​­íng dÉn HS nghe,viÕt:

a)H​ướng dẫn HS chuẩn bị:
- Đọc đoạn văn cần viết chính tả.

- GV hỏi:

+ Đoạn văn tả gì? (Mâm cỗ đón Tết Trung thu của Tâm.)

+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa? (Các chữ cái đầu tên bài, đầu đoạn, đầu câu; tên riêng Tết Trung thu, Tâm.)
	*Vấn đáp, thực hành.

- GV đọc một lần.

- 2 HS đọc.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS đọc thầm đoạn văn, ghi nhớ các từ mình dễ mắc lỗi khi viết bài. 

	b) GV đọc, HS viết bài vào vở:

- Đọc từng cụm từ cho HS nghe,viết.

- Đọc soát bài.(HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở)
	- GV đọc mỗi câu 3 lần và theo dõi, uốn nắn HS.

- GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết.

	c) Chấm, chữa bài.
	- GV chấm 5 bàiđể nhận xét từng bài: chữ  viết, nội dung, cách trình bày.

	3/ H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

Bài tập 2a: Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật.

Bắt đầu bằng r
Bắt đầu bằng d
Bắt đầu bằng gi
Rổ, rá, rùa, rương, rùa, rắn, rết

dế, dao, dây, dê

giường, giá sách, giáo mác, giày da, giấy, giẻ, giun, gián


	* Luyện tập.

- Chọn làm Bài tập 2a.

- HS đọc yêu cầu của bài tập 2a, làm bài cá nhân.

- Chữa bài trên bảng phụ, đọc đáp án đúng.



	C/ Củng cố-dặn dò. (2')

- GV nhận xét tiết học.

- GV nhắc HS về nhà đọc lại bài tập, ghi nhớ chính tả.
	


----------------------------------------------------------------------------------------

Tập viết
	TIẾT 26: Ôn chữ hoa t


I. Mục tiêu: 

-  Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa  T (1dòng), D, Nh (1 dòng) .                 
- Viết đúng tên riêng bằng chữ cỡ nhỏ: Tân Trào (1 dòng)

- Viết đúng câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ:

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Mẫu chữ hoa T, phấn màu, bảng phụ viết tên riêng và câu ca dao trên dòng kẻ ô li.

- HS:  Vở tập viết, bảng con, phấn.

III. Các hoạt động dạy học:

	A/Kiểm tra bài cũ: (5')

- Nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài trước.

- Viết bảng:Sầm Sơn.
	*Kiểm tra, đánh giá.

- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con. ( Hiền, Anh)

- Nhận xét 2 bảng con, nhận xét bài trên bảng lớp.

	B/ Bài mới: (33')
 1/Giới thiệu bài. Tiết học này giúp các con củng cố cách viết chữ viết hoa T; bên cạnh đó, củng cố cách viết các chữ viết khác có trong tên riêng và câu ứng dụng.
	* Trực tiếp.

GVgiới thiệu bài, ghi tên bài và treo bảng phụ, HS quan sát chữ mẫu cả bài.

	 2/H​ướng dẫn HS viết trên bảng con: 
a) Luyện viết chữ hoa:

* Nêu các chữ hoa có trong bài? (T, D, N (Nh))
* Cách viết từng chữ:  T, D, N (Nh)

*Tập viết chữ: T trên bảng con sau khi GV viết mẫu chữ.


	*Vấn đáp, thực hành.

- HS  đọc thầm bài và trả lời.

- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Cả lớp viết bảng con.

- GV kiểm tra, nhận xét, uốn nắn

	b) HS viết từ ứng dụng (tên riêng):

*Đọc từ ứng dụng: tên riêng Tân Trào 

*Giới thiệu:  Tân Trào là tên một xã thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi diễn ra những sự kiện nổi tiếng trong lịch sử cách mạng; thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22 – 12 - 1944), họp Quốc dân Đại hội quyết định khởi nghĩa giành độc lập (16 đến 17 tháng 8 năm 1945).

*Nhận xét cách viết tên riêng về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.
*Tập viết tên riêng trên bảng con: Tân Trào
	- 3 HS đọc từ. 

- GV giới thiệu tên riêng.

-HS nhận xét cách viết tên riêng theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm  tra, nhận xét, uốn nắn.

	c) Luyện viết câu ứng dụng:

*Đọc câu ứng dụng: 


Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.
*Nêu nội dung câu ca dao: Nói về ngày giỗ Tổ Hùng Vương mồng mười tháng ba âm lịch hằng năm. Vào ngày này, ở đền Hùng (Phú Thọ) có tổ chức lễ hội lớn để tưởng niệm các vua Hùng có công dựng nước.

*Nhận xét cách viết câu ca dao về chữ viết hoa, độ cao các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ cái, dấu thanh, nét nối.

*Tập viết trên bảng con:  Tân Trào, giỗ Tổ.
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh.

- GV nêu nội dung câu ca dao.

-HS nhận xét cách viết câu ca dao theo gợi ý của GV.

- Cả lớp viết bảng con, GV kiểm tra, nhận xét, uốn nắn.

	 Học sinh viết vào vở tập viết:

*Yêu cầu: 3/ H​ướng dẫn học
+Viết chữ T: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết chữ D, Nh: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết tên riêng Tân Trào: 1 dòng cỡ nhỏ.

+Viết câu ca dao: 1 lần.

*Tập viết trong vở theo yêu cầu trên.

(Lưu ý HS ngồi viết đúng tư thế, chú ý hướng dẫn HS viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ. Trình bày câu ca dao theo đúng mẫu)

4/ Chấm, chữa bài:

C/Cñng cè,dÆn dò: (2')

*Nhận xét tiết học.

Dặn HS luyện tập thêm ở nhà . Khuyến khích HS thuộc câu ứng dụng.
	- HS mở vở, GV nêu yêu cầu cho HS viết.

-HS nhắc lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút.

- Cả lớp viết bài, GV theo dõi, uốn nắn.

- GV chấm 5 bài, nêu nhận xét, rút kinh nghiệm.

- GV nhận xét tiết học.


----------------------------------------------

Tập làm văn
	Tiết 26: Kể về một ngày hội


I. Mục tiêu: 

- Bước đầu biết kể về một ngày hội theo gợi ý cho trước (BT1).

- Viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) (BT2).


(Nội dung điều chỉnh: GV có thể thay đề bài cho phù hợp với học sinh).

ii. các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Tư duy sáng tạo.

- Tìm kiếm và sử lí thông tin, phân tích, đối chiếu.

- Giao tiếp: lắng nghe và phản hồi tích cực.

iii. các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Làm việc nhóm - chia sẻ thông tin.

- Trình bày 1 phút.

- Đóng vai.

Iv. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết gợi ý, sách giáo khoa,vở 

v. Các hoạt động dạy học:

	A/ kiểm tra bài cũ: (5')
- Kể về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội theo 1 trong 2 bức ảnh ở bài Tập Làm Văn miệng tuần 25.


	* Kiểm tra, đánh giá

- 2 HS kÓ. (H­ng,Hoµng).

- Nhận xét, cho điểm.

	B/ Bài mới: (33')
 1/ Giới thiệu bài:  Trong tiết Tập Làm Văn tuần 25, các em đã tập kể về một lễ hội theo ảnh. Trong tiết học này, các em sẽ kể về một ngày hội mà em biết.


	* Trực tiếp.

- GV giới thiệu bài,  ghi tên bài lên bảng.     

	2/ Hướng dẫn HS kể. 

*KNS:

- Tư duy sáng tạo.

- Tìm kiếm và sử lí thông tin, phân tích, đối chiếu.

- Giao tiếp: lắng nghe và phản hồi tích cực.


	*Vấn đáp, thực hành, làm việc nhóm - chia sẻ thông tin, trình bày 1 phút, đóng vai.

	Bài tập 1. Kể về ngày hội đình Đông Mai ở quê em. (kể miệng)

Gợi ý:

a) Đó là hội gì?

b) Hội được tổ chức khi nào, ở đâu?

c) Mọi người đi xem hội như thế nào?

d) Hội được bắt đầu bằng hoạt động gì?

e) Hội có những trò vui gì?(chơi cờ, đấu vật, kéo co, đua thuyền, ném còn, ca hát, nhảy múa...)

f) Cảm tưởng của em về ngày hội đó như thế nào?

+ Có thể kể về ngày hội em không trực tiếp tham gia, chỉ thấy khi xem ti vi, xem phim,...

+ Gợi ý chỉ là chỗ dựa để các em kể lại câu chuyện của mình. Tuy nhiên, vẫn có thể kể theo cách trả lời từng câu hỏi. Lời kể cần giúp người nghe hình dung được quang cảnh và hoạt động trong ngày hội.

(Ví dụ: Quê em có hội đình Đông Mai. Hội được tổ chức hằng năm vào đầu xuân, sau ngày Tết. Đến ngày hội, mọi người ở khắp nơi đổ về đình Đông Mai. Trên sân đình và ở những bãi đất rộng, từng đám đông tụ họp xem hát, đấu cờ, đấu vật, hoặc chọi gà, kéo co,...Trên những cây đu mới dựng, các cặp thanh niên nam nữ nhún đu bay bổng. Hội đình Đông Mai thật đông vui. Em rất thích hội này. Năm nào em cũng mong sớm đến ngày mở hội đình. )

Bài tập 2. Viết lại những điều em vừa kể về những trò vui trong ngày hội thành một đoạn văn khoảng 5 câu. (viết).


	- HS đọc yêu cầu của bài tập và các gợi ý.

-  HS kể miệng.

- GV nhắc HS lưu ý.

- Một HS giỏi kể mẫu (theo 6 gợi ý). GV nhận xét.

-  HS tiếp nối nhau thi kể. Cả lớp và GV bình chọn bạn kể hay, hấp dẫn người nghe. 

- HS đọc yêu cầu của bài tập 2.

- GV nhắc HS chú ý: chỉ viết những điều các em vừa kể về những trò vui trong ngày hội (gợi ý e). Viết thành một đoạn văn liền mạch khoảng 5 câu.

- HS viết bài. GV giúp đỡ những HS kém.

- Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV nhận xét. GV chấm điểm một số bài làm tốt. 



	 c/Củng cố- dặn dò: (1')

- GV nhắc những HS viết chưa xong bài về nhà tiếp tục hoàn chỉnh đoạn văn.


	-GV nhận xét giờ học, dặn dò.




-----------------------------------------------------------------------------------

Tuần 27:

Tập đọc - Kể chuyện:
                         TiÕt 53+27: ÔN TẬP GIỮA HKII (tiết 1+ 2)

I.MỤC TIÊU:

* Tiết 1:

- Đọc đúng rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( tốc độ đọc khoảng 65 tiếng. Phút); trả lời được 1 CH về nội dung đọc.

- Kể lại được từng đoạn câu chuyện Quả táo theo tranh ( SGK); biết dùng phép nhân hóa để lời kể thêm sinh động.

* Tiết 2:

- Mức độ yêu cầu kĩ năng đọc như ở tiết 1.

- Nhận biết được phép nhân hóa các cách nhân hóa ( BT2a/b).
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Phiếu ghi tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 26


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
AKiểm tra bài cũ: Không

B.Bài mới: (35’)                 
	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   a.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   b. Kiểm tra đọc: 6 em

  Đặt câu hỏi cho bài đọc 

  Nhận xét 

c.Hư​​​ớng dẫn HS làm bài tập

Bài 2: Kể lại câu chuyện “ Quả táo” theo tranh

Yêu cầu HS quan sát tranh Kể chuyện có sử dụng phép nhân hoá làm cho con vật có hành động nói năng như con người

Tranh 1:Thỏ đi kiếm ăn nhìn thấy quả táo trên cao nhờ quạ lấy hộ.

Tranh 2: Quạ mổ làm cho quả táo rơi xuống bộ lông của chị Nhím làm Nhím bỏ chạy thục mạng

Tranh 3: Thỏ gọi theo : “Chị Nhím đừng sợ, quả táo của tôi rơi đấy” Thỏ và Quạ cũng tới nơi ai cũng nhận là quả táo của mình 

Tranh 4:Bác gấu đi đến hỏi: “Có chuyện gì đấy các cháu?”

Tranh 5:Bác gấu nghe và giảng giải, nên chia táo làm ba phần

Tranh 6: Các bạn đều hiểu lẽ công bằng, bổ táo làm 4 phần, biếu bác Gấu một phần

Yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm đôi

Mời một số HS kể chuyện trước lớp

Nhận xét, biểu dương những HS kể tốt

                        TIẾT 2

Bài tập 2:Đọc và TLCH trong SGK

Yêu cầu HS đọc từng ý và trả lời câu hỏi trong SGK

Đáp án: 

a.Sự vật được nhân hoá: làn gió, sợi nắng

- Từ chỉ đặc điểm của con người:Mồ Côi gầy

- Từ chỉ hoạt động của con người: tìm, người, run run, ngủ,

b. Làn gió, sợi nắng trong bài giống ai?

- Làn gió giống bọn nhỏ mồ côi

- Sợi nắng giống một người gầy yếu 

c. Tác giả rất yêu thương những đứa trẻ mồ côi, cô  đơn, những người ốm yếu không nơi nương tựa .
	- Lắng nghe

- HS nối tiếp lên bốc thăm chuẩn bị bài 2 phút rồi lên kiểm tra

- Nêu yêu cầu bài tập

- Quan sát tranh(SGK), kể chuyện theo nhóm đôi

- Kể chuyện trước lớp theo từng tranh

- Nhận xét

Thi kể lại câu chuyện theo  cả 5 tranh

Nhận xét

- Lắng nghe

- Nêu yêu cầu bài 2

- Đọc từng ý và trả lời câu hỏi, làm bài vào VBT

- HS nối tiếp trình bày bài

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


C.Củng cố , dặn dò(3’)

Kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc từ tuần 19 đến 26
GV nhắc HS về nhà học bài

                                           ----------------------------------------------

Tập đọc:
                         TiÕt 54: ÔN TẬP GIỮA HKII ( tiết 3)
I.MỤC TIÊU
 - Mức độ yêu cầu về kĩ năng như ở tiết 1.

- Báo cáo được 1 trong 3 nội dung nêu ở BT2( về học tập, hoặc về lao động, về công tác khác)

-  HS có ý thức học tập tốt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Phiếu ghi tên các bài tập đọc. Bảng phụ viết nội dung yêu cầu báo cáo.


 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
A.Kiểm tra bài cũ:(5’)
   Gọi 1 HS kể lại câu chuyện “Quả táo”: (Trang)
   - GV nhận xét, cho điểm

B Bài mới:(30’)
	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   1Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   2Kiểm tra đọc( kiểm tra 6 em)

  - Nêu câu hỏi cho bài đọc 

   Nhận xét

  3.Hư​​ớng dẫn HS làm bài tập

Bài 1:Em hãy đóng vai bạn chi đội trưởng báo cáo với cô tổng phụ trách kết quả tháng thi đua xây dựng Đội vững mạnh.

GV hướng dẫn HS làm bài

VD: Kính thưa cô tổng phụ trách !

Em xin báo cáo kết quả tháng thi đua “ Xây dựng Đội vững mạnh” của chi đội em như sau:

Về học tập:Toàn chi đội đã đạt 156 điểm 9,10, giành được nhiều điểm 10 nhất là các bạn; Nhật , Tuấn,Yến ,... Phân đội giành được nhiều điểm 9,10 nhất là phân đôi 2

Về lao động:Toàn chi đội tham gia chăm sóc bồn hoa và vệ sinh trường lớp sạch đẹp.

Công tác khác:đã kết nạp được 10 bạn đội viên mới. ủng hộ 48 000 đồng cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn...

Gọi HS trình bày

GV nhận xét, sửa cho HS
	- Lắng nghe

- Lần lượt lên bốc thăm bài đọc, chuẩn bị 2 phút rồi lên kiểm tra

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, cả lớp đọc thầm

- Lắng nghe

- Tự làm bài cá nhân vào vở BT

- Nối tiếp trình bày trứơc lớp

- Nhận xét 




C.Củng cố, dặn dò (3’)

    Kiểm tra lấy điểm tập đọc. Ôn luyện cách trình bày báo cáo đủ thông tin, rõ ràng

   -GV nhắc HS về nhà hoàn thành bài
                           --------------------------------------------------------------        
Chính tả:
TiÕt53:ÔN TẬP gi÷a hKII (tiết 4)

I.MỤC TIÊU
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1

- Nghe- viết đúng bài chính tả: khói chiều ( tốc độ viết khoảng 65 chữ / 15 phút),không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày sạch sẽ, đúng bài thơ lục bát (BT2).
- HS có ý thức tự giác, tích cực học tập

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Phiếu ghi tên các bài tập đọc


        Trò : Bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
A.Kiểm tra bài cũ:(5’)
Đóng vai : Chi điội trưởng báo cáo kết quả tháng thi đua “ Xây dựng Đội vững mạnh”

   Nhận xét,đánh giá

B.Bài mới:(30’)
	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   a.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   b.Kiểm tra đọc

Kiểm tra các em còn lại và những em đọc yếu

  Đặt câu hỏi cho đoạn đọc 

 c.Hướng dẫn nghe- viết bài “Khói chiều”

GV đọc mẫu

Bạn nhỏ nói gì với khói?

              ( Khói ơi bay nhẹ lên mây 

         Khói đừng bay quẩn làm cay mắt bà)

Hướng dẫn HS viết từ, tiếng khó

Đọc các từ khó cho HS viết vào bảng con(rạ vàng, xanh rờn,ngây, canh riêu, quẩn)

*Hướng dẫn HS viết chính tả

Nhắc HS ngồi viết đúng tư thế, viết đúng chính tả, trình bày bài thơ theo thể thơ lục bát

Đọc bài cho HS viết bài vào vở

*Chấm, chữa bài: GV chấm 8 bài, nhận xét từng bài
	- Lắng nghe

- HS lên bốc thăm bài, chuẩn bị 2 phút rồi lên kiểm tra

- Lắng nghe

- 2 HS đọc lại bài

- Trả lời 

- Viết từ khó vào bảng con

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở


C.Củng cố , dặn dò(3’)

Tiếp tục kiểm tra tập đọc để lấy điểm. Nghe - viết , trình bày đúng bài “ khói chiều”
-  GV nhắc HS về nhà học bài

-------------------------------------------------
Luyện từ và câu:
TiÕt 27:ÔN TẬP GIỮA HKII (tiết 5)

I.MỤC TIÊU

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1

- Dựa vào báo cáo miệng ở tiết 3, dựa theo mẫu (SGK), viết báo cáo về 1 trong 3 nội dung: về học tập, hoặc về lao động, về công tác khác. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Phiếu ghi tên các bài HTL từ tuần 19 đến tuần 26


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
A. Kiểm tra bài cũ: (5): Kiểm tra vở bài tập
B. Bài mới:(30’)
	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	   1.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   2.Kiểm tra lấy điểmHTL: Kiểm tra 10 em

   3. Hướng dẫn HS làm bài tập

Bài 1: Dựa vào bài tập làm văn miệng ở tiết 3. Hãy viết báo cáo gửi thầy tổng phụ trách theo mẫu(SGK tr 75)

Gọi 2 HS  khá làm miệng trước lớp 

Yêu cầu HS viết bài .Yêu cầu HS viết bài ra nháp sau đó đọc lại bài rồi mới viết vào vở

Gọi HS trình bày bài trước lớp
Nhận xét, sửa cho HS
	- Lắng nghe

- Lên bốc thăm bài đọc, chuẩn bị bài 2 phút rồi lên kiểm tra

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, cả lớp đọc thầm

- Lắng nghe

- Làm bài vào vở

- HS nối tiếp trình bày bài trước lớp

- Nhận xét


C.Củng cố,dÆn dß(3’)

- Ôn luyện : Viết báo cáo dựa vào bài miệng ở tiết 3.

- GV nhắc HS về nhà học bài
                             ------------------------------------------------------------

Chính tả: 

TiÕt 54:ÔN TÂP GIỮA HKII ( tiết 6)

I.MỤC TIÊU

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1

- Viết đúng các âm vần dễ lẫn tròn đoạn văn ( BT2).
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Phiếu ghi tên các bài HTL


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1. Ổn định tổ chức.(2’)
2.Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Gọi 2 HS đọc bài tập làm văn (tiết 5) : ( Trinh, Ngân).

- Nhận xét, cho điểm

3.Bài mới:

	  1. Giới thiệu bài
- Giờ học hôm nay,  sau phần kiểm tra lấy điểm HTL cho một số bạn trong lớp...
 2. Kiểm tra học thuộc lòng:

* Kiểm tra 1/3 số HS của lớp (tiếp theo).

3. Bài tập 2: Chọn các chữ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn sau:
Tôi đi qua đình. Trời rét đậm, rét buốt. Nhìn thấy cây nêu ngất ngư​ởng trụi lá trư​ớc sân đình, tôi tính thầm : “A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu!”Nhà nào khá giả lại gói bánh chư​ng. Nhà tôi thì không biết Tết hạ cây nêu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày làng vào đám. Tôi bấm đốt tay: mư​ời một hôm nữa.
4. Củng cố, dặn dò:(3’)
	* Trực tiếp.

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học và ghi bảng tên bài bằng phấn màu.
* Ph​ương pháp kiểm tra. đánh giá.

- Thực hiện nh​ ở tiết 5.

* Ph​ương pháp luyện tập, thực hành, đàm thoại.

- HS đọc yêu cầu của bài 

- Cả lớp đọc thầm đoạn văn.

- Cả lớp làm bài vào vở 

- HS lên bảng làm

- Cả lớp và GV nx, chốt lại lời giải đúng

- 3 HS đọc lại đoạn văn đã điền chữ số thích hợp

- GV nhận xét giờ học, dặn HS tiếp tục luyện đọc và làm thử bài tập ở tiết 9.


                            -------------------------------------------------------------------

 Tập viết: 

TiÕt 27: KIỂM TRA ĐỌC ( tiết 7)
I.MỤC TIÊU
- Kiểm tra ( đọc ) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa HKII ( nêu ở tiết 1 ôn tập )

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
       Thầy: Phiếu ghi tên các bài HTL


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
1. Ổn định tổ chức.(2’)
2.Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Gọi 2 HS đọc bài  (tiết 5) : ( Linh, Hiền).

3.Bài mới: ( 30’)
- Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài  “ Suối” sau đó đánh dấu x vào câu trả lời đúng  trong bài tập này.

      - Sau đó giáo viên thu vở BTTV để chấm. 

      - Nhận xét bài làm của học sinh.

4. Củng cố dặn dò:(3’)

- Nhận xét tiết học, dặn HS về tiếp tục ôn luyện cho tiết sau.

                                     -----------------------------------------------------------
Tập làm văn:

                                   TiÕt 27: KIỂM TRA VIẾT ( tiết 8)
                                                      (Chính tả - Tập làm văn)

I. Mục đích yêu cầu:

- Kiểm tra (viết) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa HKII.

- Nhớ- viết đúng bài CT ( tốc độ viết khoảng 65 chữ/ 15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày sạch sẽ, đúng hình thức bài thơ, ( hoặc văn xuôi).

- Viết được đoạn văn ngắn có nội dung lien quan đến những chủ điểm đã học.
II. Đồ dùng dạy học:

    -   Đề bài – phấn màu.
III. Các  Hoạt động dạy học chủ yếu:

	Thời gian
	Nội dung dạy học
	Ph​ương pháp , hình thức tổ chức các HĐDH tương ứng

	15’
	I. Chính tả: Viết bài “ Em vẽ Bác Hồ”

                  (3 khổ thơ đầu )
	Học sinh nghe đọc để viết bài

	20’
	II. Tập làm văn:
	

	
	      Hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 7 – 10 câu)kể về một vị anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.


	Học sinh viết bài .



--------------------------------------------------

TUẦN 28:

Tập đọc -  kể chuyện:
                          Tiªt 55: CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG

I. Mục tiêu:

 A - Tập đọc
       -  Biết đọc ph©n biệt lời đối thoại giữa ngựa Cha và Ngựa Con.

       -  Hiểu nội dung của câu chuyện : Làm việc gì cũng phải cẩn thận, chu đ¸o. 

        ( TL được các câu hỏi trong SGK)

        -GD hs chăm học.

B - Kể chuyện
        - Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.

*) Ghi chú: HS khá, giỏi biết kể lại từng đoạn của câu chuyện bằng lời của Ngựa Con.

II. Các KNS được giáo dục:  

- Tự nhận thức, Xác định giá trị bản thân
-  Lắng nghe tÝch cực 

- Tư duy  phê phán
-  Kiểm soát cảm xúc
III. Các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực:

- Trình bày ý kiến cá nhân

- Thảo luận nhóm

- Hỏi đáp trước lớp
 IV / Đồ dùng dạy - học:   Tranh minh họa truyện trong sách giáo khoa.
 V/ Các hoạt động dạy học:                                                                                                     
	         Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ(5’)
- Gọi học sinh lên bảng kể lại chuyện  "Quả táo" (tiết 1 tuần ôn tập).

- Nhận xét ghi điểm.              

B.Bài mới:(30’)
1) Giới thiệu bài :

2) Luyện đọc:           
* Đọc diễn cảm toàn bài.

* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

- Yêu cầu học sinh đọc từng câu, giáo viên theo dõi uốn nắn khi học sinh phát âm sai.

- Hướng dẫn HS luyện đọc các từ ở mục A.

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp.

- Giúp HS hiểu nghĩa các từ mới - SGK.

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

3) Tìm hiểu nội dung 
- Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi :

+ Ngựa con chuẩn bị tham dự hội thi như thế nào ?

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn 2.

+ Ngựa cha  khuyên nhủ con điều gì ?

+ Nghe cha nói ngựa con có phản ứng như thế nào ? 

- Yêu cầu  đọc  thầm  đoạn 3 và đoạn 4.

+ Vì sao Ngựa Con không đạt kết quả trong hội thi ?

+ Ngựa Con đã rút ra bài học gì ? 

 4)  Luyện đọc lại: 
- Đọc diễn cảm  đoạn 2 của câu chuyện.

- Hướng dẫn học sinh đọc đúng đoạn văn.

- Mời 3 nhóm thi đọc phân vai .

- Mời 1HS đọc cả bài.  

- Theo dõi bình chọn em đọc hay nhất.

                             Kể chuyện 

1. Giáo viên nêu nhiệm vụ
- Dựa vào 4 tranh minh họa 4 đoạn câu chuyện kể lại toàn chuyện bằng lời của Ngựa Con.

2 Hướng dẫn kể từng đoạn câu chuyện: 
- Gọi 1HS đọc yêu cầu và mẫu.

- Nhắc HS: Nhập vai mình là Ngựa Con, kể lại câu chuyện, xưng "tôi" hoặc "mình" .

- Yêu cầu HS quan sát kĩ từng tranh, nói nhanh ND từng tranh. 

- Mời 4 em nối tiếp nhau kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời Ngựa Con.

- Mời một em kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Giáo viên cùng lớp bình chọn HS kể hay nhất.

5) Củng cố- dặn dò:(5’)
- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì ?

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

- Về nhà đọc lại bài và xem trước bài mới.
	- 1 hs  lên bảng  kể lại câu chuyện "Quả táo": Th¬
- Nêu nội dung câu chuyện.

- Cả lớp theo, nhận xét.

- Cả lớp theo dõi.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- Nối tiếp nhau đọc từng câu.

- Luyện đọc các từ khó ở mục A.

- 4 em đọc nối tiếp 4 đoạn trong câu chuyện.

- Giải nghĩa các từ sau bài đọc (Phần chú thích).

Đặt câu với từ thảng thốt, chủ quan.

+ Chúng em thảng thốt khi nghe tin buồn đó.

+ Chú Ngựa Con thua cuộc vì chủ quan. 

- Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm. 

- Lớp đọc đồng thanh cả bài.

- Cả lớp đọc thầm  đoạn 1 trả lời câu hỏi.

+ Sửa soạn cho cuộc đua không biết chán, …Mải mê soi mình dưới dòng suối trong veo, với bộ bờm chải chuốt ra dáng một nhà vô địch.

- Lớp đọc thầm đoạn 2.

+ Phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp.

+ Ngúng nguẩy đầy tự tin đáp : Cha yên tâm đi, móng của con chắc lắm. Con nhất định sẽ thắng.

- Đọc thầm đoạn  3 và đoạn 4.

+ Ngựa con không chịu lo chuẩn bị cho bộ móng, không nghe lời cha khuyên nhủ nên khi nửa chừng cuộc  đua bộ móng bị lung lay rồi rời ra và chú phải bỏ cuộc.

+ Đừng bao giờ chủ quan dù chỉ là việc nhỏ.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu. 

- 3 nhóm thi đọc phân vai : người dẫn chuyện, Ngựa Cha, Ngựa Con.

- Một em đọc cả bài.

- Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay nhất.

- Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học. 

- Đọc các câu hỏi gợi ý câu chuyện.

- Cả lớp quan sát  các bức tranh minh họa. 

+ Tranh 1: Ngựa con mải mê soi mình dưới nước. + Tranh 2: Ngựa Cha khuyên con đến gặp bác thợ rèn.

+ Tranh 3: Cuộc thi các đối thủ đang ngắm nhau.

+Tranh 4: Ngựa con phải bỏ cuộc đua do bị hư móng …

- 4 em nối tiếp nhau kể lại từng đoạn câu chuyện  theo lời Ngựa Con trước lớp.

- Một em kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất. 

- Làm việc gì cũng phải cẩn thận, chu đáo. Nếu chủ quan, coi thường những thứ tưởng chừng như nhỏ thì sẽ thất bại.


                                           --------------------------------------------
Tập đọc: ( TiÕt 56 )
CÙNG VUI CHƠI
 I/ Mục tiêu:       

     - Biết ngắt nghØ các dòng thơ, đọc lưu loát từng khổ thơ

     - Hiểu được nội dung, ý nghÜa : Các bạn HS chơi đá cầu trong giờ ra chơi rất vui. Trò chơi giúp các bạn tinh mắt, dẻo chân, khỏe người. Bài thơ khuyên HS chăm chơi thể thao, chăm vận động trong giờ ra chơi để có sức khỏe, để vui hơn và học tập tốt hơn (trả lời được các câu hỏi SGK. Học thuộc lòng bài thơ.).

· GDHS  thường xuyên tập thể dục 
II/  Đồ dùng dạy học :   Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

III/Hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Gọi 2 em lên nối tiếp  kể lại câu chuyện  

  "Cuộc đua trong rừng "

- Nhận xét ghi điểm.

B.Bài mới:(35’)
1) Giới thiệu bài:

2) Luyện đọc:

* Đọc diễn cảm toàn bài.

* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

- Yêu cầu HS đọc từng câu, GV theo dõi uốn nắn khi HS phát âm sai.

- Hướng dẫn HS luyện đọc các từ ở mục A.

- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trước lớp.

- Giúp HS hiểu nghĩa các từ mới - SGK.

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

3) Hướng dẫn tìm hiểu bài :

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm cả bài thơ. 

+ Bài thơ tả hoạt động gì của hs ?

- Yêu cầu đọc thầm khổ thơ 2 và 3 của bài thơ  

+ Học sinh chơi đá cầu vui và khéo léo như thế nào ?

- Yêu cầu đọc thầm khổ thơ cuối của bài.

+ Theo em "chơi vui học càng vui" là thế nào ?
- Giáo viên kết luận.

 4) Học thuộc lòng khổ thơ em thích :
- Mời một em đọc lại cả bài thơ.

- Hướng dẫn học sinh HTL từng khổ thơ và cả bài thơ.

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ và cả bài thơ.

- Theo dõi bình chọn em  đọc tốt nhất.

5) Củng cố - dặn dò:(5’)
-  Nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới.
	-Thuý ,Linh
- Nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện.

- Cả theo dõi, nhận xét bạn đọc. 

- Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu.

- Nối tiếp nhau đọc từng câu Mỗi em đọc 2 dòng thơ.

- Luyện đọc các từ khó ở mục A.

- Nối tiếp nhau đọc 4 khổ thơ.

- Giải nghĩa từ  quả cầu giấy sau bài đọc (Phần chú thích). 

- Học sinh đọc từng khổ thơ trong nhóm. 

- Lớp đọc đồng thanh cả bài.

- Cả lớp đọc thầm cả bài thơ.

+ Chơi đá cầu trong giờ ra chơi.

- Đọc thầm khổ thơ 2 và3 bài thơ.

+ Quả cầu giấy xanh xanh bay lên rồi lộn xuống, bay từ chân bạn này sang chân bạn khác. Các bạn chơi khéo léo nhìn rất tinh mắt đá dẻo chân cố gắng để quả cầu không bị rơi xuống đất.

- Lớp đọc thầm khổ thơ còn lại.

+ Chơi vui làm hết mệt nhọc, tinh thần thoải mái, thêm tình đoàn kết, học tập sẽ tốt hơn.

- Một em đọc lại cả bài thơ.

- Cả lớp HTL bài thơ.

- 4 em thi đọc thuộc từng khổ thơ.

- Hai em thi đọc cả bài thơ. 

- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng, hay.

- Hs nhắc lại nội dung bài

 


                              -------------------------------------------

Chính tả: (Nghe- viÕt )
TiÕt 55:CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG

I/ Mục tiêu:  
- Nghe- viết đúng bài chính tả, Trình bày đúng hình thức văn xuôi.

- Làm đúng BT(2) a/b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

 -  Giáo dục HS ý thức rèn chữ giữ vở.
II/ Đồ dùng dạy học:   Bảng lớp viết ( 2 lần ) các từ ngữ trong đoạn văn ở bài tập 2.

III/ Hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Yêu cầu 2HS viết ở bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con các từ có vần ưc/ưt. 

- Nhận xét đánh giá chung.          

B. Bài mới:(30’)
1) Giới thiệu bài
2) Hướng dẫn nghe viết :

* Hướng dẫn chuẩn bị:
- Đọc đoạn chính tả 1 lần: 

- Yêu cầu hai em đọc  lại bài cả lớp đọc thầm. 

+ Đoạn văn trên có mấy câu ?

+ Những chữ nào trong bài viết hoa?

- Yêu cầu HS luyện viết từ khó vào bảng con.

* Đọc cho học sinh viết bài vào vở.

* Chấm,  chữa bài.

3/ Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2a / b:  - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Mời 4HS lên bảng thi làm bài, đọc kết quả.

- Giáo viên nhận xét chốt lại lời giải đúng.

- Mời HS đọc lại kết quả.

- Cho HS làm bài vào VBT theo lời giải đúng.

4) Củng cố - dặn dò:(5’)
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.

- Về nhà viết lại cho đúng những từ đã viết sai. 
	- 2HS lên bảng viết 4 từ có vần ưc/ưt: Hoàng, Hòa.
- Cả lớp viết vào giấy nháp.

- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu bài 

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc.

- 2 học sinh đọc lại bài. 

- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.

+ Đoạn văn gồm 3 câu.

+ Viết hoa các chữ đầu tên bài, đầu đoạn, đầu câu, tên nhân vật - Ngựa Con.

- Cả lớp viết từ khó vào bảng con: Khỏe, giành, nguyệt quế, mải ngắm, thợ rèn,..

 - Cả lớp nghe và viết bài vào vở.

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.

- 2 em đọc yêu cầu bài.

- Học sinh tự làm bài. 

- 4HS lên bảng thi làm bài.

- Cả lớp nhận xét bổ sung, bình chọn người thắng cuộc: mười tám tuổi - ngực nở - da đỏ - đứng thẳng - vẻ đẹp của anh - hùng dũng.

- Cả lớp làm bài vào vơ.




------------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu: (TiÕt 28)
  NHÂN HÓA - ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ ?
                                DÊu chÊm, chÊm hái, chÊm than.  

I/ Mục tiêu 
- Xác định được cách nhân hóa cây cối, sự vật và bước đầu nắm được tác dụng của nhân hóa (BT1).

- Tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì? (BT2).

- Đặt đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống tron câu ( BT3)
 II.Đồ dùng dạy học:     
 - 3 tờ phiếu to viết 3 câu văn ở bài tập 2. 

 - Bảng lớp viết truyện vui bài tập 3.                                  

III.Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Gọi 1 em lên bảng làm BT: Tìm các sự vật được nhân hóa trong bài thơ Em thương và các  TN được dùng để nhân hóa các sự vật đó ?

- Nhận xét chấm điểm.

B.Bài mới:(30’)
1) Giới thiệu bài:

2)Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1: 

 - Yêu cầu một em đọc nội dung bài tập 1, cả lớp đọc thầm theo.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- Mời 3 em nêu miệng kết quả. 

- Ý nghĩa của việc nhân hóa sự vật ?

- Theo dõi nhận xét chốt lại lời giải đúng. 

Bài 2:

- Yêu cầu một em đọc yêu cầu bài tập 2, cả lớp đọc thầm.

- Yêu cầu lớp trao đổi theo nhóm và làm bài, làm xong dán bài trên bảng. 

- GV theo dõi nhận xét chốt lại lời giải đúng.

Bài 3:

 - Yêu cầu một em đọc yêu cầu bài tập , cả lớp đọc thầm.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

-  Mời 2 em lên bảng thi làm bài.

- Theo dõi nhận xét, tuyên dương em thắng cuộc. 

3) Củng cố - dặn dò(5’)
- Mời HS đóng vai tiểu phẩm Ai là người giỏi nhất 
+ Tìm các sự vật được nhân hóa và cho các sự vật đó tự xưng là gì ?

- Về nhà học bài xem trước bài mới. 
	- 1 em lên bảng làm bài: HiÒn

- Cả lớp theo dõi nhận bài bạn.

- Lắng nghe.

- Một em đọc yêu cầu bài tập 1. 

- Cả lớp đọc thầm bài tập.

- Lớp  suy nghĩ và tự làm bài.

- Ba em nêu miệng kết quả, cả lớp bổ sung: 

+ Bèo lục bình tự xưng là tôi, xe lu tự xưng thân mật là tớ khi nói về mình. 

+ Cách xưng hô ấy làm cho ta có cảm giác bèo lục bình và xe lu giống như người bạn gần gũi đang nói chuyện cùng ta.

-  Một học sinh đọc bài tập 2.

- Lớp theo dõi và đọc thầm theo.

- Các nhóm thảo luận để hoàn thành bài tập.

- 3 nhóm dánbài lên bảng.

- Cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.

a/  Con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng 

b/  Cả một vùng… mở hội để  tưởng nhớ ông. 

c/  Ngày mai …thi chạy để chọn con vật nhanh nhất. 

- Một em đọc yêu cầu bài tập (Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào chỗ thích hợp trong các câu văn). 

- Lớp tự suy nghĩ để làm bài.

- 2 em lên bảng thi làm bài.

- Lớp theo dõi nhận xét, bình chọn bạn thắng cuộc.

- 5 em lên thể hiện tiểu phẩm.

+ Các sự vật được nhân hóa: mây, gió, bức tường, chuột. Các sự đó tự xưng là: tôi, ta,...




--------------------------------------------

Chính tả: ( Nhí -viÕt)

TiÕt 56:CÙNG VUI CHƠI
 I/ Mục tiêu:  
- Nhớ viết đúng bài chính tả, trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ

- Làm đúng BT(2) a/b hoặc BT CT phương ngữ  do GV soạn.
-  Giáo dục HS ý thức rèn chữ giữ vở.

II/ Đồ dùng dạy học:  
- Một số tờ giấy A4. Tranh ảnh về một số môn thể thao cho bài tập 2.

III/ Hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Yêu cầu 2HS viết ở bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con các từ thường hay viết sai ở tiết trước. 

- Nhận xét ghi điểm.          

B. Bài mới:(30’)
1) Giới thiệu bài
2) Hướng dẫn HS viết chính tả : 

* Hướng dẫn chuẩn bị:

- Yêu cầu một em đọc thuộc lòng bài thơ.

- Mời hai em đọc thuộc lòng 3 khổ thơ cuối. 

-  Yêu cầu lớp đọc thầm khổ thơ 2, 3, 4. 

+ Những chữ nào trong bài cần viết hoa ?

- Yêu cầu viết vào bảng con các tiếng hay viết sai trong bài thơ.

* Yêu cầu gấp sách và tự nhớ lại để chép bài.

- Theo dõi uốn nắn cho học sinh. 

* Chấm vở một số em, nhận xét chữa lỗi phổ biến.

3/ Hướng dẫn làm bài tập: 

Bài tập 2 a/b : - Gọi HS nêu yêu cầu của BT.

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập.

- Yêu cầu lớp làm bài cá nhân. 

- Yêu cầu 2 em làm bài trên giấy A4, làm bài xong dán bài trên bảng. 

- GV cùng cả lớp nhận xét chốt ý chính. 

- Mời một đến  em đọc lại đoạn văn.

4) Củng cố - dặn dò:(5’)
- Cho HS nhắc lại tên các môn thể thao.

- Về nhà tiép tục chuẩn bị cho tiết TLV.
	- 2HS lên bảng viết:  ngực nở, da đỏ, hùng dũng, hiệp sĩ:.
- Cả lớp viết vào giấy nháp.

- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu bài 

- Một em đọc thuộc lòng bài thơ.

- Hai em đọc thuộc lòng khổ thơ 2, 3, 4.

- Cả lớp theo dõi đọc thầm theo.

+ Viết các chữ đầu dòng thơ.

- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con các từ  dễ lẫn: giấy, quanh quanh, mắt, sân, ... 

- Cả lớp gấp SGK - chép bài vào vở.

- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm.

-  Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm 

- Hai em đọc yêu cầu bài tập. Cả lớp đọc thầm.

- Cả lớp tự làm bài vào vở.

- 2 em làm bài trên giấy rồi dán bài trên bảng.

- Lớp nhận xét  bài bạn và bình chọn bạn làm nhanh và làm đúng nhất.

- Một hoặc hai học sinh đọc lại.




----------------------------------------------

Tập viết : ( TiÕt 28)
ÔN CHỮ HOA T ( TiÕp theo)
I/ Mục tiêu: 
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa T ( 1 dòng chữ Th), L( 1 dòng);

- Viết đúng tên riêng Thanwng Long ( 1 dòng) và câu ứng dụng: Thể dục thường xuyên bằng nghìn viên thuốc bổ.( 1 lần ) bằng cỡ chữ nhỏ.
- GDHS Rèn tính cẩn thận, ý thức giữ vở sạch chữ đẹp.
 II/Đồ dùng dạy học:  
- Mẫu chữ viết hoa T (Th),  tên riêng Thăng Long và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li. 

III/ hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- KT bài viết ở nhà của học sinh của HS.

-Yêu cầu HS nêu từ và câu ứng dụng đã học tiết trước. 

- Yêu cầu HS viết các chữ hoa đã học tiết trước.

- Giáo viên nhận xét đánh giá.

B.Bài mới:(25’)
1) Giới thiệu bài:

2)Hướng dẫn viết trên bảng con  

* Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa có trong bài.

- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ .

- Yêu cầu học sinh tập viết chữ Th và L vào bảng con .

* Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng:  
- Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng. 
- Giới thiệu: Thăng Long là tên cũ của thủ đô Hà Nội ngày nay.

- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.  

* Luyện viết câu ứng dụng :
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng.

+ Câu ứng dụng khuyên điều gì ? 
- Yêu cầu luyện viết trên bảng con các chữ viết hoa có trong câu ca dao.

3) Hướng dẫn viết vào vở  :

- Nêu yêu cầu viết chữ Th một dòng cỡ nhỏ, chữ L: 1 dòng.

- Viết tên riêng Thăng Long 2 dòng cỡ nhỏ 

- Viết câu ứng dụng 2 lần.

- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu. 

 4/ Chấm chữa bài  
 5/ Củng cố - dặn dò:(5’)
- Giáo viên nhận xét đánh giá 

- Về nhà luyện viết thêm để rèn chữ.
	- 1 em  nhắc lại từ và câu ứng dụng ở tiết trước.

-  Hai em lên bảng viết tiếng: Tân Trào, Dù, Nhớ.   

-  Lớp viết vào bảng con. 

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu. 

- Các chữ hoa có trong bài: T (Th), L.  

- Lớp theo dõi giáo viên và cùng thực hiện viết vào bảng con.

- Một học sinh đọc từ ứng dụng: Thăng Long  .   
- Lắng nghe.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.

- 1HS đọc câu ứng dụng:

Thể dục thường xuyên bằng nghìn viên thuốc bổ.

+ Siêng tập thể dục sẽ giúp cho cơ thể con người khỏe mạnh như uống nhiều viên thuốc bổ.

- Lớp thực hành viết trên bảng con: Thể dục.
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của giáo viên. 

- Lắng nghe rút kinh nghiệm. 

- Nêu lại cách viết hoa chữ  Th.


------------------------------------------
Tập làm văn
Tiết 28:KỂ LẠI MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO

 I/ Mục tiêu:
- Bước đầu kể được một số nét chính của một trận thi đấu thể thao đã được xem, được nghe tường thuật... dựa theo gợi ý( BT1)
- Viết lại được một tin thể thao(BT2)

*) Nội dung cần điều chỉnh: + GV có thể thay đề bài cho phù hợp với HS ( bài tập 1) 
                                             + Không yêu cầu làm bài tập 2

II/ Các KNS cơ bản được giáo dục:
- Tìm và xử lí thông tin, phân tích đối chiếu, bình luận, nhận xét.

- Quản lí thời gian.

- Giao tiếp, lắng nghe và phản hồi tích cực.

III/ Các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực:
- Đặt câu hỏi

- Thảo luận cặp đôi- chia sẻ

- Trình bày ý kiến cá nhân.
  IV/Đồ dùng dạy học :   Bảng lớp viết  câu hỏi gợi ý về một trận thi đấu thể thao, tranh ảnh một số trận thi đấu thể thao, một số tờ báo có tin thể thao. 

  V/Hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:(5’)
- Nhận xét bài TLV của HS trong tiết KTĐK

B.Bài mới:(30’)
1/ Giới thiệu bài : 

2/ Hướng dẫn làm bài tập :
Bài tập 1:  -  Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- Nhắc nhở HS:  có thể kể về buổi thi đấu thể thao mà em được trực tiếp thấy  trên sân vận động, sân trường hoặc qua ti vi …

+ Không nhất thiết phải kê đúng như gợi ý mà có thể thay đổi trình tự để câu chuyện hấp dẫn hơn. 

- Mời một em kể mẫu và giáo viên nhận xét.

- Yêu cầu HS tập kẻ theo cặp.

- Mời một số em lên thi kể trước lớp.

- Nhận xét khen những em kể hấp dẫn. 

3) Củng cố - dặn dò:

- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học. 

- Về nhà tiếp tục hoàn chỉnh lời kể để có một bài viết hay trong tiết TLV tuần sau.
	- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Theo dõi GV giới thiệu bài.

- Một em đọc yêu cầu của bài.

- Hình dung và nhớ lại các chi tiết và hoạt động  của trận thi đấu để kể lại.

- Một em giỏi kể mẫu.

- Từng cặp tập kể.

- Một số em thi kể trước lớp.

- Lớp theo dõi nhận xét và bình chọn bạn kể hấp dẫn nhất.




-------------------------------------

TUẦN 29
Tập đọc – Kể chuyện: 

  ( TiÕt 57 )  Buổi học thể dục
 I. Mục tiêu:
A. Tập đọc.
- §ọc đúng giọng các câu cảm, câu cầu khiến .
- Hiểu ND : Ca ngợi quyết tâm vượt khó của một HS bị tật nguyền. (trả lời được các CH trong SGK )
B. Kể Chuyện.
- Bước đầu biết kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của một nhân vật 
- HS khá, giỏi biết kể toµn bộ câu chuyện.
- GD học sinh chăm học
II. Các KNS cơ bản được giáo dục:
- Tự nhận thức: xác đinh giá trị cá nhân.
- Thể hiện sự cảm thông.
-  Đặt mục tiêu.
- Thể hiện sự tự tin.
III. Các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực:
- Đặt câu hỏi
- Thảo luận cặp đôi – chia sẻ.
- Trình bày ý kiến cá nhân
IV. CHUẨN BỊ:
* GV: Tranh minh họa bài học trong SGK.  Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc.
*  HS: SGK, vở.

	 V. CÁC HOẠT ĐỘNG:
1. KiÓm tra bài cũ: (5’): 

- Gäi  2 hs  đọc thuộc lòng bài Cùng vui chơi và trả lời câu hỏi về nội dung bài: 

- Nhận xét ghi điểm
2. Bài mới (30’)

a) Giới thiệu bài:

b) Luyện đọc
-Gv đọc mẫu bài văn.

- Gv đọc diễm cảm toàn  bài.

+ Đoạn 1:Giọng đọc sôi nổi.

+ Đoạn 2:Giọng đọc chậm rãi.

+ Đoạn 3:Giọng đọc hân hoan, cảm động

- Gv  hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ:gà tây ; bò mộng ; chật vật
	- 2 em lên bảng: Yến ,Đạt

- Cả lớp theo, nhận xét.

-Học sinh đọc thầm theo Gv.

-HS lắng nghe.

-HS đọc từng câu.

-HS đọc từng đoạn trước lớp.

+HS giải thích từ.

-HS đọc từng đoạn trong nhóm.

-Cả lớp đồng thanh.

	c) Hướng dẫn tìm hiểu bài.

- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

+ Nhiệm vụ của bài tập thể dục là gì?(HSTB)

+ Các bạn trong lớp thực hiện bài tập thể dục như thế nào? (HSTB)

- HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời:

+ Vì sao Nen-li được miễn tập thể dục? (HSTB)
+ Vì sao Nen-li cố xin thầy cho được tập như mọi người?(HSKG)

- GV mời HS đọc thành tiếng đoạn 2, 3. Thảo luận câu hỏi:

+ Tìm những chi tiết nói lên quyết tâm của Nen-li?(HSKG)

- GV nhận xét, chốt lại: 

+ Nen-li leo lên một cách chật vật, mặt đỏ như lửa, mồ hôi ướt đẫm trán. Thầy giáo bảo cậu có thể xuống, cậu vẫn cố sức leo. Cậu rướn người lên, thế là nắm chặt.

+ Thầy giáo khen cậu giỏi, khuyên cậu xuống, nhưng cậu còn muốn đứng thẳng trên xà và những bạn khác. Thế là cậu đứng thẳng người lên, thở dốc, mặt rạng rỡ vẽ chiến thắng.

+ Em hãy tìm một tên thích hợp đặt cho truyện?
	-HS đọc thầm đoạn 1.

+Mỗi Hs phải leo lên đến trên cùng một cái cột cao, rồi đứng tẳng người trên chiếc xà ngang.

+Đê-rốt-xi và Cô-rét-ti leo như hai con khỉ; Xtác –đi thở hồng hộc, mặt đỏ như gà tây; Ga-rô-nê leo dễ như không, tưởng như có thể vác thêm một người nữa trên vai.

-HS đọc thầm đoạn 2

+Vì cậu bị tật từ nhỏ..

+Vì cậu muốn vượt qua chính mình, muốm làm những việc các bạn làm được.

-HS thảo luận câu hỏi.

-Đại diện các nhóm lên trình bày.

-HS nhận xét, chốt lại.

+Quyết tâm của Nenli.

+Cậu bé can đảm.

+Nen-li dũng cảm.

	d) Luyện đọc lại.

- GV đọc diễn cảm đoạn 3.

-GV cho 4 Hs thi đọc truyện trước lớp . 

-GV yêu cầu 3 Hs tiếp nối nhau thi đọc 4 đoạn của bài.

- Một HS đọc cả bài.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt.
	-HS thi đọc diễn cảm truyện.

-4 HS thi đọc đoạn 3.

-Bốn HS thi đọc 4 đoạn của bài.

-Một HS đọc cả bài.

-HS nhận xét.

	                                  Kể chuyện.

- YCCĐ: HS  kể lại từng đoạn câu chuyện bằng lời của một nhân vật.

- GV yêu cầu HS chọn 1 đoạn kể lại theo lời một nhân vật

- GV nhắc HS chú ý nhập vai kể lại theo lời nhân vật.

- Một HS kể lại tồn bộ câu chuyện.

- GV yêu cầu từng cặp HS kể.

- Hs thi kể chuyện trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay, tốt.
	-HV kể chuyện theo lời nhân vật.

-Một HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

-Từng cặp HS kể chuyện.

-Một vài HS thi kể trước lớp.

-HS  nhận xét.

	3.Dặn dò.(5’) 

-Về tập kể cho người thân nghe nhiều lần và ghi nhớ.

- Chuẩn bị bài: Lời kêu gọi tồn dân tập thể dục

- Nhận xét bài học.
	


-----------------------------------------------

                                                            Tập đọc: 
TiÕt 58: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

I. Mục tiêu:

-  Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ . 
- Bước đầu hiểu tình đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ. Từ đó có ý thức luyện tập  để bồi bổ sức khỏe. (trả lời được các CH trong SGK)
- GD học sinh chăm tập thể dục 
II.Các KNS được giáo dục:

- Đảm nhận trách nhiệm;
- Xác định giá trị;
- Lắng nghe tích cực.
III. Các phương pháp dạy học tích cực:

- Đặt câu hỏi

- Thảo luận cặp đôi – chia sẻ

- Trình bày ý kiến cá nhân.
IV. CHUẨN BỊ:
* GV: Tranh minh họa bài học trong SGK. 

*  HS: Xem trước bài học, SGK, VBT.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG:
	A. KiÓm tra bài cũ(5’)

- Gäi 2 hs đọc bài Buổi tập thể dục và trả lời câu hỏi về nội dung bài .
- GV nhận xét , ghi điểm

          B.Bài mới:(35’)
a) Giới thiệu bài:
b) Luyện đọc
-Gv đọc diễm  cảm tồn bài.

- Giọng đọc rành mạch, dứt khốt. Nhấn giọng những từ ngữ nói về tầm quan trọng của sức khỏe, bổn phận phải bồi bổ sức khỏe của mỗi người dân yêu nước.

- Gv hướng dẫn Hs luyện đọc, kết hợp với giải nghĩa từ : dân chủ ; bồi bổ ; bổn phận ; khí huyết .


	- 2 HS lên đọc bài: Thúy, Đạt

- HS nhận xét các bạn đọc
-Học sinh lắng nghe.

-Hs quan  sát tranh.

-Hs đọc từng câu.

-Hs đọc từng đoạn trước lớp.

-3 Hs tiếp nối đọc 3 đoạn trước lớp.

-Cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

	c) Hướng dẫn tìm hiểu bài.

- GV yêu cầu HS đọc thầm bài trao đổi và ttrả lời các câu hỏi

+ Sức khỏe cần thiết như thế nào trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc?(HSTB)
+ Vì sao tập thể dục là bổn phận của những người yêu nước?(HSKG)

- GV mời 1 Hs đọc thầm đoạn 2, trao đổi theo nhóm. Câu hỏi:

+ Em hiểu ra điều gì sau khi đọc “ Lời kêu gọi tồn dân tập thể dục”?

- GV nhận xét, chốt lại.
	-HS đọc thầm bài.

+Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nưoớc nhà, gây đời sống mới. Việc gì cũng phải có sức khỏe mới làm thành công.

+Vì mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh là cả nước khỏe mạnh.

-HS cả lớp nhận xét.

+Em sẽ siêng năng luyện tập thể thao.

	d) Luyện đọc lại.

- GV yêu cầu 1 Hs đọc lại tồn bài.

- GV yêu cầu 3 Hs thi đọc đoạn 1.

- GV yêu cầu 2 Hs  thi đọc cả bài.

-GV nhận xét nhóm nào đọc đúng, đọc hay
	-HS đọc lại tồn bài.

-3 HS  thi đọc đoạn 1.

-Hai HS thi đọc cả bài.

-HS cả lớp nhận xét.

	3.Dặn dò.(5’)

- Chuẩn bị bài: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua.
- Nhận xét bài cũ.
	


                                   -----------------------------------------------
                                                        Chính tả: ( Nghe – viÕt)    

                                     TiÕt 57:  Buổi học thể dục.
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi . 

- Viết đúng các tên riêng người nước ngồi  trong câu chuyện Buổi học thể dục (BT2).

- Làm đúng bài tập 3 a/b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.

- GD HS có ý thức rèn chữ giữ vở. .

II. CHUẨN BỊ:

*  GV: Bảng phụ viết BT2.
             

*  HS: VBT, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
	A.KT Bài cũ:(5’) Hs viết b¶ng  bóng rổ ; nhảy cao ; võ thuật 
- GV nhận xét.ghi điểm
         B. Bài mới:(30’)
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn nghe viết :

- GV đọc toàn bài viết chính tả.
 - GV yêu cầu 1 –2  HS đọc lại bài  viết .

- GV hướng dẫn Hs nhận xét. GV hỏi:

 + Câu nói của thầy giáo đặt trong dấu gì? (HSTB)
+Những từ nào trong bài viết hoa ? (HSTB)
 - GV hướng dẫn HS viết từ khó: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li, khuỷu tay, rạng rỡ.
	- 2 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết ra nháp: Cường .Tuấn

- HS nhận xét
-HS lắng nghe.

-1 – 2 HS đọc lại bài viết.

-Đặt sau dấu hai chấm, trong dấu ngoặc kép.

-Các chữ cái đầu bài, đầu đoạn, văn, tên riêng của bài.

-HS viết ra nháp.

	-GV đọc cho HSƯ viết bài vào vở.

- GV đọc thong thả từng câu, cụm từ.

- GV theo dõi, uốn nắn.

-GV chấm chữa bài.

- GV yêu cầu HS tự chữ lỗi bằng bút chì.

- GV chấm vài bài (từ 5 – 7 bài).

- GV nhận xét bài viết của HS.
	-Học sinh nêu tư thế ngồi.

-Học sinh viết  vào vở.

-Học sinh sốt lại bài.

-HS tự chữ lỗi.



	c) Hướng dẫn HS làm bài tập.

+ Bài tập 2: 

- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

- GV mời 1 bạn đọc cho 3 bạn lên bảng viết tên riêng các bạn HS trong truyện.

- GV nhận xét, chốt lại. 
+ Bài 3b:

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài. 

- GV nhận xét, chốt lại.
	-Một HS đọc yêu cầu của đề bài.

Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li.
-HS đọc yêu cầu đề bài.

-2 HS lên bảng thi làm bài

 Điền kinh ;truyền tin ; thể dục thể hình



	3.Dặn dò.(5’)

- Chuẩn bị bài: Lời kêu gọi tồn dân tập thể dục.
- Nhận xét tiết học.
	


---------------------------------------------------

Luyện từ và câu:
( TiÕt 29)  Từ ngữ về thể thao. Dấu phẩy
I. Mục tiêu:
- Kể được tên một số môn thể thao  (BT1).

- Nêu được một số từ ngữ  về chủ điểm Thể thao (BT2).

- Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp  trong câu (BT3a ; b hoÆc a/c )

*) Ghi chó:HS khá, giỏi làm được bài tập 3

II. CHUẨN BỊ: 



*  GV:  Bảng lớp viết BT1.Bảng phụ  viết BT2. Ba băng giấy viết 1 câu trong BT3.

* HS: Xem trước bài học, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

	A.KiÓm tra bài cũ:(5’)

- 2Hs nêu lại BT 1 ; 3 của tiết trước
- GV nhận xét, ghi điểm
         B.Bài mới:(30’)
1) Giới thiệu bài:

2)Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
. Bài tập 1: 

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.
 - GV yêu cầu từng trao đổi theo nhóm.
 - GV yêu cầu các nhóm trình bày ý kiến của mình.

 - GV nhận xét, chốt lại.
 
	- 2 HS làm bài

- HS dưới lớp nhận xét
-Bóng: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, bóng nước, bóng bầu dục, bóng bàn.

 -Chạy: chạy vượt rào, chạy việt dã, chạy vũ trang.

 -Đua: đua xe đạp, đua thuyền, đua ôtô, đua môtô, đua ngựa, đua voi.

 -Nhảy: nhảy cao, nhảy xa, nhảy  sào, nhảy ngựa, nhảy cầu, nhảy dù.

	. Bài tập 2: 

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài và truyện “ Cao cờ”.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- GV mời 3 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào VBT.

- Nhận xét, chốt lại các từ ngữ nói về kết quả thi đấu thể thao.
- GV yêu cầu 1 HS đọc lại truyện và trả lời các câu hỏi:

+ Anh chàng trong truyện có cao cờ không? Anh ta có thắng ván nào trong cuộc chơi không?

+ Truyện đáng cười ở điểm nào?
	- được, thua, thắng,hòa
+Anh ta đánh cờ kém, không thắng ván nào.

+Anh chàng đánh ván nào cũng thấy thua ván ấy nhưng dùng cách nói tránh để khỏi nhận mình là thua.

	.Bài tập 3: 

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân. GV chia lớp thành 3 nhóm cho các em chơi trò tiếp sức.

- GV dán 2 tờ giấy lên bảng mời 2 nhóm HS lên bảng thi bài. Cả lớp làm bài vào VBT. Nhờ

- GV nhận xét, chốt lại.
	-Nhờ  chuẩn bị tốt về mọi mặt, SEA Games 22 đã thành công rực rỡ.

 -Muốn cơ thể khỏe mạnh, em phải năng tập thể dục.

 

	3.Dặn dò(5’). 

-Chuẩn bị : Ôn cách đặt và TLC “ Bằng gì?” Dấu hai chấm.
-Nhận xét tiết học.


--------------------------------------------------

Chính tả: ( Nghe- viết )
Tiết 58:Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

I. Mục tiêu: 
- Nghe- viết đúng  bài CT; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. 

- Làm đúng bài tập 2 a/b hoặc bt CT phương ngữ do GV soạn.
II. CHUẨN BỊ:

*  GV: Ba, bốn băng giấy viết BT2.

*  HS: VBT, bút.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1) Bài cũ:(5’) “ Buổi học thể dục”. 

-Hs viết b điền kinh ; thể hình ; truyền tin

2) Giới thiệu và nêu vấn đề. 

3) Phát triển các hoạt động: 

	*  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS chuẩn bị.

-GV đọc 1 lần  đoạn viết

-GV mời 2 HS đọc lại bài .

-GV hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.

+ Vì sao mỗi người dân phải luyện tập thể dục?

+ Những từ nào trong đoạn viết cần viết hoa?

- GV hướng dẫn các em viết ra nháp những từ dễ viết sai.  
	-HS lắng nghe.

-Hai HS đọc lại.

-HS trả lời.

-Yêu cầu các em tự viết ra nháp những từ các em cho là dễ viết sai.

	- GV đọc và HS viết bài.

 - GV chấm chữa bài.

 - GV yêu cầu HS tự chữ lỗi bằng bút chì.

 - GV chấm vài bài (từ  5 – 7 bài).

 - GV nhận xét bài viết của HS.
	-Học sinh nêu tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở.

-Học sinh nghe và  viết bài vào vở.

-Học sinh sốt lại bài.

-HS tự chữa bài.

	*  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập.

+ Bài tập 2b 

- GV cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.

- GV yêu cầu HS cả lớp làm bài cá nhân vào VBT.

- GV dán 3 băng giấy  mời 3 HS thi điền nhanh Hs

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
	Lớp mình ; điền kinh ; có tin ; học sinh



	3.Dặn dò(5’). 
-Những HS viết chưa đạt về nhà viết lại.

-Nhận xét tiết học.
	


---------------------------------------------
Tập viết                               

TiÕt 29 :  Ôn chữ hoa T (tt)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa T (1 dòng chữ Tr), viết đúng tên riêng Trường Sơn ( 1 dòng) và câu ứng dụng:" Trẻ em ........là ngoan  ” ( 1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. Viết chữ rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

-HS K+G: Viết đầy đủ các dòng trong vở TV.

II. CHUẨN BỊ:


*  GV: Mẫu viết hoa T (Tr). Các  chữ    Trường Sơn
*  HS: Bảng con, phấn, vở tập viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.Bài cũ: Hs viết Th  ; Thăng Long
2.Giới thiệu và nê vấn đề.
3.Phát triển các hoạt động: 

	*  Hoạt động 1: Giới thiệu chữ T (Tr) hoa

- GV treo chữ mẫu cho HS quan sát.

- Nêu cấu tạo các chữ  chữ T (Tr)
	-HS quan sát.

-HS nêu.

	* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết trên bảng con.

-Luyện viết chữ hoa.
 - GV cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: T, (Tr), S, B
 - GV viết mẫu , nhắc lại cách viết từng chữ : T(Tr)
- GV yêu cầu HS viết chữ T (Tr) bảng con.
	

	*HS  luyện viết từ ứng dụng.

- GV gọi HS đọc từ ứng dụng: 

Trường Sơn

 - GV giới thiệu: Trường Sơn là tên dãy núi kéo dài suốt miền Trung nước ta. Trong kháng chiến chống Mĩ, đường mòn Hồ Chí Minh chạy dọc theo dãy Trường Sơn, là con đường đưa bộ đội vào miền Nam đánh Mĩ. Nay, theo đường mòn Hồ Chí Minh, chúng ta đang làm con đường quốc lộ số 1B nối các miền của Tổ Quốc với nhau.

 - GV yêu cầu HS viết vào bảng con.
	-HS đọc: tên riêng : Trường Sơn.

-HS viết trên bảng con.

	*Luyện viết câu ứng dụng.

-GV mời HS đọc câu ứng dụng.

Trẻ em như búp trên cành.

Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan.

- GV giải thích câu ứng dụng: Câu thơ thể hiện tình cảm yêu thương của Bác Hồ với thiếu nhi: Bác xem trẻ em là lứa tuổi măng non như búp trên cành. Bác khuyên trẻ em ngoan ngỗn, chăm học.

*GDMT: HS thấy được giá trị của hình ảnh so sánh

 ( Trẻ em như búp trên cành), từ đó cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. ( Có thể hỏi: Cách so sánh trẻ em với búp trên cành cho thấy điều gì ở trẻ em?).
	-HS đọc câu ứng dụng:

-HS viết trên bảng con: trẻ em.



	*  Hoạt động 3 Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết.

- GV nêu yêu cầu:

    + Viết chữ Tr:1 dòng cỡ nhỏ.

    + Viết chữ S, B: 1 dòng

    + Viế chữ  Trường Sơn: 1 dòng cở nhỏ.

    + Viết câu ứng dụng 1 lần.

- GV theo dõi, uốn nắn.

- Nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
	-HS nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở.

-HS viết vào vở

	*  Hoạt động 4 Chấm chữa bài.

- GV thu từ  5 đến 7 bài để chấm.

- GV nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.
	-HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	3.Dặn dò.

-ChuÈn bị bài: Ôn chữ U
- Nhận xét  tiết học.
	


----------------------------------------------

Tập làm văn
(TiÕt 29)  Viết về một trận thi đấu thể thao.
 I. MUC TIÊU
- Dựa vào bài TLV miệng tuần trước, viết được  một đoạn văn ngắn (khoảng 6 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao.

 II. CHUẨN BỊ:



* GV: Bảng lớp viết các câu hỏi gợi ý. Tranh ảnh minh họa.

*  HS: VBT, bút.

   III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1.Bài cũ: 2 hs kể miệng về một trận thi đấu thể thao 

2.Giới thiệu và nêu vấn đề.

3.Phát triển các hoạt động

	* Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài.

. Bài 1.

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.

-  GV nhắc nhở HS:

+ Trước khi viết, cần xem lại những câu hỏi gợi ý ở BT1 (tiết trước) đó là những nội dung cơ bản cần kể tuy người viết vẫn có thể linh hoạt, không phụ thuộc vào các gợi ý.

+ Viết đủ ý, diễn đạt rõ ràng, thành câu, giúp người nghe hình dung đựơc trận đấu.

+  Nên viết vào giấy nháp những ý chính trước khi viết bài vào vở (để có thói quen cân nhắc, thận trọng khi nói, viết).

- GV cho hs làm bài viết vào vở
	-HS đọc yêu cầu của bài .

-HS trả lời.

-HS quan sát kĩ để trả lời câu hỏi.



	* Hoạt động 2: HS thực hành .

- GV mời vài HS đứng đọc bài viết của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương các bạn viết tốt.
	-HS đọc bài viết của mình.

-HS cả lớp nhận xét.

	3.Dặn dò.

Chuẩn bị bài: Viết thư.
Nhận xét tiết học.
	


--------------------------------------------------

Tuần: 30
Tập đọc - Kể chuyện 
(Tiết 59) GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUA

I. Mục tiêu:  
*Tập đọc:
- Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.

- Hiểu nội dung: Cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị, thể hiện tình hữu nghị quốc tế giữa đoàn cán bộ Việt Nam với học sinh một trường tiểu học ở Lúc - xăm - bua.

* Kể chuyện: 
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trước (SGK).

+ Ghi chú: HS khá, giỏi trả lời được toàn bộ câu chuyện.

- Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết với bạn bè quốc tế.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

*Tập Đọc

- Giao tiếp: ứng sử lịch sự trong giao tiếp.

- Tư duy sáng tạo.
III. Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.

*Tập Đọc 

- Thảo luận cặp đôi – chia sẻ.

- Trình bày ý kiến cá nhân.
IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh họa truyện trong SGK.

- Bảng lớp viết các câu hỏi gợi ý để HS kể. 
V. Các hoạt động dạy học:                          
	         Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')

- Gọi HS lên bảng đọc bài “Lời kêu gọi toàn quốc tập thể dục”    

- Nhận xét ghi điểm.              
2.Bài mới: 

*Tập đọc: (35p)

a) Giới thiệu bài :

b) Luyện đọc:           
* Đọc diễn cảm toàn bài.

* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

- Yêu cầu HS đọc từng câu, GV theo dõi uốn nắn khi HS phát âm sai.

- Viết lên bảng các từ tiếng nước ngoài hướng dẫn HS rèn đọc.

- Hướng dẫn HS luyện đọc các tiếng từ HS phát âm sai.

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp.

- Giúp HS hiểu nghĩa các từ mới - SGK.

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

 - Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

c) Tìm hiểu nội dung 

*KNS: 

+Giao tiếp: ứng sử lịch sự trong giao tiếp.

+Tư duy sáng tạo.

- Yêu cầu lớp đọc thầm từng đoạn và trả lời câu hỏi :

+ Đến thăm một trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua đoàn cán bộ của ta đã gặp điều gì bất ngờ thú vị ?
+ Vì sao các bạn lớp 6 A nói được tiếng Việt và có nhiều đồ vật của Việt Nam ? 

+ Các bạn HS Lúc-xăm-bua muốn biết điều gì về thiếu nhi Việt Nam ? 

+ Các em muốn nói gì với các bạn HS trong câu chuyện này ?

*Liên hệ GD quyền:Chúng ta có quyền được học tập, quyền được kết bạn với các bạn ở khắp năm châu để thể hiện tình hữu nghị giữa các nước.

 d)  Luyện đọc lại : 

- Hướng dẫn HS đọc 3 của bài.

- Mời một số em  thi đọc đoạn 3. 

- Mời một em đọc cả bài.  

- GV và lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

*Kể chuyện (35p)

1. GV nêu nhiệm vụ 

2 Hướng dẫn kể từng đoạn câu chuyện: 
- Giúp HS hiểu yêu cầu của BT:

+ Câu chuyện được kể theo lời của ai? 

+ Kể bằng lời của em là như thế nào ? 

- Mời hai em đọc lại các câu hỏi gợi ý.

- Gọi một em kể mẫu đoạn 1 theo gợi ý.

- Gọi hai em tiếp nối nhau lên kể đoạn 1 và đoạn 2.

- Mời một hoặc hai em thi kể lại toàn bộ câu chuyện.

- GV cùng lớp bình chọn bạn kể hay nhất.

*) Củng cố- dặn dò: (5p)

- Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?

- GV nhận xét đánh giá.

- Dặn về nhà đọc lại bài và xem trước bài mới.
	- 2 em lên bảng đọc bài. Hòa, Lương

- Nêu nội dung bài đọc.

- Cả lớp theo, nhận xét.

- Cả lớp theo dõi.

- Lớp lắng nghe GV đọc mẫu, lớp đọc thầm.

- Nối tiếp nhau đọc từng câu.

- Luyện đọc các từ khó .

- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong câu chuyện.

- HS đọc từng đoạn trong nhóm. 

- Lớp đọc đồng thanh cả bài.

- Một học sinh đọc toàn bài

- Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.

* Thảo luận cặp đôi – chia sẻ, trình bày ý kiến cá nhân.

+ Tất cả HS lớp 6A đều giới thiệu bằng tiếng Việt, hát tặng bài hát bằng tiếng Việt, trưng bày và vẽ Quốc kì Việt Nam. Nói được các từ thiêng liêng như Việt Nam, Hồ Chí Minh ….

+ Vì cô giáo của lớp đã từng ở Việt Nam, cô rất yêu Việt Nam. Cô dạy các em tiếng Việt Nam  và các em còn tìm hiểu Việt Nam  trên mạng in - tơ - nét … 

+ Các bạn muốn biết thiếu nhi Việt Nam  học những môn học gì, thích những bài hát nào, chơi những trò chơi gì....

+ HS phát biểu theo suy nghĩ của bản thân.

- Ba em thi đọc lại đoạn cuối bài văn.

- Hai em thi đọc diễn cảm đoạn cuối.

- Một em đọc toàn bài.

- Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay nhất.

- Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học.

+ Theo lời của một thành viên trong đoàn cán bộ Việt Nam .

+ Kể khách quan như người ngoài cuộc biết về cuộc gặp gỡ đó và kể lại.

- Hai em nhìn bảng đọc lại các câu hỏi gợi ý.

- Một em dựa vào câu hỏi gợi ý kể mẫu đoạn

1.

- Lần lượt hai em lên kể đoạn 1 và đoạn 2.

- Hai em thi kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất.

- Cuộc gặp gỡ thú vị, đầy bất ngờ của đoàn cán bộ Việt Nam với HS một trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc.





------------------------------------------
Tập đọc
Tiết 60: MỘT MÁI NHÀ CHUNG
I. Mục tiêu :

- Biết ngắt nghỉ sau mỗi dòng thơ, khổ thơ.

- Hiểu ND: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3; thuộc lòng 3 khổ thơ đầu)

+ Ghi chú: HS khá, giỏi trả lời được CH4.
- GDHS biết bảo vệ môi trường.
II. Đồ dung dạy học :  

- Tranh minh  họa bài thơ.
III. Các hoạt động dạy học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')

- Gọi 2 em lên kể lại câu chuyện “Gặp gỡ ở Lúc - xăm - bua”

- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ

2.Bài mới: (33')

a) Giới thiệu bài:

- Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài “Một mái nhà chung”. GV ghi bảng

b) Luyện đọc:

 1/ Đọc mẫu bài chú ý đọc đúng  diễn cảm bài thơ

( giọng  vui tươi, đầy tình cảm thân ái ) 

2/ Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ  

- Yêu cầu HS đọc từng dòng  thơ .

- Yêu cầu đọc từng khổ thơ trước lớp.

- Mời HS nối tiếp nhau đọc 6 khổ thơ 

- Dùng tranh ảnh giúp HS hiểu thêm các từ ngữ mới trong bài thơ ( con dím, giàn gấc,....)

-  Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trong nhóm.

- Yêu cầu lớp đọc đồng thanh  bài thơ.

 -Yêu cầu hs đọc  bài thơ.      

c) Hướng dẫn tìm hiểu bài :

-  Yêu cầu cả lớp đọc thầm cả bài thơ. 

-  Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai ?

- Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu ?

-  Mái nhà chung của muôn vật là gì ?

- Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà ?

*Liên hệGD quyền: Quyền dược sống dưới mái nhà chung là trái đất. Bổn phận phải yêu mái nhà chung( trái đất), giữ gìn và bảo vệ nó.

d) Học thuộc lòng bài thơ :
- Mời một em đọc lại cả bài thơ.

- Hướng dẫn đọc thuộc lòng khổ thơ và cả bài thơ.

- Yêu cầu cả lớp thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ và cả bài thơ.

- Theo dõi bình chọn em  đọc tốt nhất 

  3) Củng cố -  Dặn dò: (2')

-  Nhận xét đánh giá tiết học. Dặn về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới.
	- Hai em lên kể lại câu chuyện : “Gặp gỡ ở Lúc - xăm – bua” theo lời của mình Đạt , Ngân

- Nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện 

- Lớp theo dõi, GV giới thiệu.

- 3 HS nhắc lại tên bài.

- Lắng nghe GV đọc mẫu, lớp đọc thầm.

-  Lần lượt đọc từng dòng thơ .

-  Lần lượt đọc từng khổ thơ trước lớp.

- Nối tiếp 6 em đọc 6 khổ thơ trước lớp.

-  Quan sát tranh để hiểu nghĩa các từ ngữ mới như con dím, giàn gấc, cầu vồng. 

- Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ trong nhóm.

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .

 -HS đọc bài thơ

- Cả lớp đọc thầm cả bài thơ.

- Mái nhà của chim, của cá, của dím của ốc và của bạn nhỏ.

-  Mái nhà của chim là nghìn lá biếc.

-  Mái nhà của cá là sóng rập rình

-  Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất 

-  Mái nhà của ốc là vỏ tròn vo …

-  Mái nhà của bạn nhỏ là giàn gấc đỏ, hoa giấy lợp hồng.

- Là bầu trời xanh.

-  Hãy yêu mái nhà chung hay là Hãy giữ gìn bảo vệ mái nhà chung …

- Ba em nối tiếp thi đọc  6 khổ của bài thơ 

- Thi đọc thuộc lòng bài thơ trước lớp.

- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc đúng, hay.

- Ba HS nhắc lại nội dung bài

- Về nhà học thuộc bài, xem trước  bài mới .


--------------------------------------------------------
Chính tả (nghe - viết )
Tiết 59: LIÊN HỢP QUỐC
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết đúng bài chính tả; viết đúng các chữ số; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Làm đúng các bài tập (2) a/b.
- GD học sinh ý thức rèn chữ viết, cẩn thận khi viết bài.

II. Đồ dùng dạy học  

-  Bảng lớp viết (3 lần) các từ ngữ trong bài tập 2.  Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học :


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')

- Yêu cầu cả lớp viết vào nháp một số từ mà HS ở tiết trước thường viết sai.

- Nhận xét đánh giá  chung về phần kiểm tra. 

2.Bài mới: (33')

a) Giới thiệu bài
- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết bài “ Liên Hợp Quốc “            
 b) Hướng dẫn nghe viết :
*/ Hướng dẫn chuẩn bị :
- Đọc mẫu đoạn viết  của bài  ( giọng thong thả, rõ ràng) 

- Yêu cầu ba em đọc  lại bài  cả lớp đọc thầm theo. 

- Đoạn văn trên có mấy câu ?

- Liên Hợp Quốc thành lập nhằm mục đích gì ?

- Có bao nhiêu thành viên tham gia liên hợp quốc ?

- Việt Nam  trở thành thành viên liên hợp quốc vào lúc nào ?

- Yêu cầu lấy bảng con và viết các tiếng khó .

- Mời ba em lên bảng, đọc cho các em viết các chữ số, GV lưu ý HS viết các dấu gạch ngang chỉ ngày tháng năm.

- GV nhận xét đánh giá.

- Đọc cho HS viết vào vở 

- Đọc lại để HS dò bài, tự bắt lỗi và ghi số lỗi ra ngoài lề tập

- Thu vở HS chấm điểm và nhận xét. c/ Hướng dẫn làm bài tập 
*Bài 2a : 

-  Nêu yêu cầu của bài tập 2a.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Gọi 3 em đại diện lên bảng thi viết đúng  các tiếng có âm hoặc vần dễ  sai.

- Yêu cầu lớp quan sát  nhận xét  bài.

- Nhận xét  bài làm HS và chốt lại lời giải đúng.

3) Củng cố -  Dặn dò: (2')

- GV nhận xét đánh giá tiết  học

- Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp.

- Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới 
	- 2 HS lên bảng viết các từ hay viết sai trong tiết trước như : bác sĩ, mỗi sáng, xung quanh, thị xã, lớp mình, điền kinh,… (Anh, Dũng)

- Cả lớp viết vào giấy nháp.

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài 

- Lớp lắng nghe GV đọc.

- Ba HS đọc lại bài 

- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài 

-  Nhằm bảo vệ hòa bình tăng cường hợp tác và phát triển giữa các nước.

-  Gồm có 191 nước và vùng lãnh thổ.

-  Vào ngày 20 – 7 – 1977.

-  Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con

-  Ba em lên viết 

+ các ngày : 24 – 10 – 1945, tháng 10 năm 2002, 191, 20 – 9 – 1977.

.

- Lớp nghe và viết bài  vào vở 

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.

-  Nộp bài lên để GV chấm điểm.

- HS đọc lệnh đề BT2 và chọn làm BT2a, làm bài vào vở .

- Ba em lên bảng thi đua viết nhanh viết đúng 

+ Buổi chiều, thủy triều, triều đình, chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao  .  
- Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét bình chọn người thắng cuộc.

- Về nhà học bài và làm bài tập trong SGK.


-------------------------------------------------------

Luyện từ và câu
Tiết 30: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG  GÌ ? 

DẤU HAI CHẤM
I. Mục tiêu:  

- Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? (BT1)

- Trả lời đúng các câu hỏi Bằng gì ? (BT2, BT3)

- Bước đầu nắm được cách dùng dấu hai chấm. (BT4)
II. Đồ dùng dạy học: 

-  Bảng lớp viết ba lần câu hỏi của bài tập 1. 3 bảng phụ viết nội dung bài tập 4. 
III. Các hoạt động dạy học:


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')

- Yêu cầu hai em làm miệng BT1 và BT3  

- Chấm tập hai bàn tổ 1.

- Nhận xét phần kiểm tra bài cũ.

2.Bài mới: (33')
a) Giới thiệu bài:

- Hôm nay chúng ta sẽ  học bài : “ Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ? “

  b)Hướng dẫn HS làm bài tập:
* Bài 1 :  

- Yêu cầu một em đọc bài tập 1.

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm.

- Yêu cầu lớp trao đổi theo nhóm và thực hiện làm bài vào vở.

- Mời ba em đại diện lên bảng  thi làm bài.

- Theo dõi nhận xét từng câu

- GV chốt lời giải đúng.

-  Yêu cầu lớp đọc đồng thanh các câu trả lời tìm được.

*Bài 2: 

- Mời một em đọc nội dung bài tập  2 lớp đọc thầm theo.
- Yêu cầu lớp làm việc cá nhân.

-  Mời 3 em nêu miệng, GV chốt lại câu trả lời đúng.

- Mời một em đọc lại  các câu trả lời.

*Bài 3 :

- Mời một em đọc nội dung bài tập  3 lớp đọc thầm theo.
- Yêu cầu lớp làm việc theo cặp.

-  Mời từng cặp nối tiếp nhau hỏi và trả lời trước lớp, GV chốt lại câu trả lời đúng.

* Bài 4: 

-  Yêu cầu một em đọc bài tập 4.

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm.

- Yêu cầu lớp trao đổi theo nhóm và thực hiện làm bài vào vở.

- Dán 3 tờ giấy khổ lớn lên bảng.

- Mời ba em lên bảng làm bài.

- Theo dõi nhận xét bài làm HS.

   3) Củng cố -  Dặn dò (2')
- GV nhận xét đánh giá tiết  học 

- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới 
	- Hai em  làm miệng bài tập 1 và bài tập ø3  mỗi em làm một bài. (Hanh,Tuấn)

- HS khác nhận xét  bài bạn.

- Lớp theo dõi GV giới thiệu bài 

(2 em nhắc lại)

- Một em đọc yêu cầu bài tập1 trong sách.

- Cả lớp đọc thầm bài tập.

- Lớp  suy nghĩ và tự làm bài cá nhân .

-  Ba em lên điền câu trả lời trên bảng.

- Lớp đọc đồng thanh các câu trả lời đã hoàn chỉnh.

- Voi uống nước bằng vòi.

- Chiếc lồng đèn …làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

- Các nghệ sĩ ….bằng tài năng của mình.

-  Một HS đọc bài tập 2.

- Lớp theo dõi và đọc thầm theo.

- Lớp làm việc cá nhân.

- Ba em nối tiếp nhau đọc kết quả.

- Hằng ngày em viết bài bằng viết bi/viết mực 

- Chiếc bàn em ngồi học làm bằng nhựa /bằng gỗ /bằng đá …

-  Một HS đọc bài tập 3.

- Lớp theo dõi và đọc thầm theo.

- Lớp làm việc theo cặp ( một em hỏi một em trả lời ).

- Lần lượt từng cặp hỏi đáp trước lớp.

- HS1: Hằng ngày bạn đến trường bằng gì ?

- HS2: -  Mình đi bộ / Mình đi xe đạp …

- HS1: Cơm ta ăn được nấu bằng gì ?

- HS2: -  Cơm ta ăn được nấu bằng gạo.

-  Một em đọc đề bài 4 SGK .

-  Lớp tự suy nghĩ để làm bài.

- 3 em lên bảng làm bài tập.

a/ Một người kêu lên : “ Các heo !”

b/ Nhà an dưỡng …cần thiết : chăn màn, …

c/ Đông Nam Á gồm 11nước : Việt Nam,…

-  Lớp quan sát và nhận xét bài bạn.

- Hai HS nêu lại nội dung vừa học 

- Về nhà học bài và làm các bài tập còn lại.


--------------------------------------
Chính tả (Nhớ - viết )
Tiết 60: MỘT MÁI NHÀ CHUNG
I. Mục tiêu:

- Nhớ - viết đúng bài CT; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ.

- Làm đúng bài tập (2) a/b.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng lớp viết nội dung bài tập 2.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')

- Kiểm tra bài cũ mời2 em lên bảng viết các từ HS thường hay viết sai 

- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ.

2.Bài mới: (33')

a) Giới thiệu bài
- Bài viết hôm nay các em sẽ nhớ viết ba khổ thơ đầu trong bài “Một mái nhà chung”

b) Hướng dẫn nghe viết : 

- Đọc mẫu  3 khổ thơ đầu bài “Một mái nhà chung” 

- Yêu cầu ba HS đọc lại bài.

- Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa? 
  - Nhắc nhớ cách viết  hoa danh từ riêng trong bài.

- Yêu cầu HS viết bảng con một số từ dễ sai.

- Mời hai em đọc thuộc lòng 3 khổ thơ một lần nữa 

- Yêu cầu HS chép bài.

- Theo dõi uốn nắn cho HS 

- Thu tập HS chấm điểm và nhận xét.

 c/ Hướng dẫn làm bài tập 

*Bài 2 : 

-  Nêu yêu cầu của bài tập 

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 2a

- Yêu cầu lớp làm bài cá nhân. 

- Gắn bảng phụ lên bảng.

- Yêu cầu các nhóm mỗi nhóm cử một bạn lên bảng thi làm bài .

- Cả lớp cùng thực hiện vào vở 

- Yêu cầu cả lớp nhận xét  

- Mời một đến  em đọc lại đoạn văn.

- GV nhận xét  đánh giá.

* Bài 2b Tương tự 

3) Củng cố -  Dặn dò: (2')

- GV nhận xét đánh giá tiết  học 

- Nhắc nhớ về tư thế ngồi viết và trình bày sách vở sạch đẹp.

- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới .
	- Hai em lên bảng viết  mỗi em 4 từ  bắt đầu bằng tr/ ch hoặc vần êt / êch  ( Ngân, Nam)
- Cả lớp viết vào bảng con.

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài 

- Hai em nhắc lại tựa bài.

- Ba em đọc  thuộc lòng lại ba khổ thơ đầu.

- Cả lớp theo dõi đọc thầm theo.

- Chữ đầu câu

-  Lớp thực hiện viết vào bảng con các từ  dễ nhầm lẫn nghìn, lá biếc, sóng xanh, rập rình… 

- Lớp  nghe  bạn đọc.

-  Nhớ lại để chép vào vở.

-  Soát và tự sửa lỗi bằng bút chì.

-  Nộp bài lên để GV chấm điểm 

- Lớp tiến hành luyện tập.

-  Hai em đọc lại yêu cầu bài tập 2a

- Cả lớp thực hiện vào vở và sửa bài.

- Cử đại diện lên bảng thi làm bài đúng và nhanh. 

 2a/ Ban trưa – trời mưa – hiên che – không chịu.
-  Lớp nhận xét  bài bạn và bình chọn nhóm làm nhanh và làm đúng nhất.

- Một hoặc hai HS đọc lại.

- Về nhà học bài và làm bài tập trong SGK.


----------------------------------------
Tập viết
Tiết 30: ÔN CHỮ HOA U 
I. Mục tiêu: 

- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa U  (1 dòng).

- Viết đúng tên riêng Uông Bí bằng chữ cỡ nhỏ (1 dòng). 

- Viết đúng câu ứng dụng Uốn cây từ thuở còn non / Dạy con từ thuở con còn bi bô bằng cỡ chữ  nhỏ (1 lần).

II. Đồ dùng dạy học:

-GV: mẫu chữ hoa U, mẫu chữ viết hoa tên riêng Uông Bí và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li 
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')

- Kiểm tra bài viết ở nhà của HS.

- Yêu cầu nêu nghĩa về từ câu ứng dụng 

- GV nhận xét đánh giá.

2.Bài mới: (33p)

a) Giới thiệu bài:

-  Hôm nay chúng ta sẽ ôn viết chữ hoa U và một số từ danh từ riêng ứng dụng có chữ  hoa : U, B

b)Hướng dẫn viết trên bảng con  
     *Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu tìm các chữ hoa  có trong bài: U, B, D   

-  Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ 

- Yêu cầu tập viết vào bảng con các chữ vừa nêu.

*HS viết từ ứng dụng tên riêng  
- Yêu cầu đọc từ  ứng dụng  Uông Bí 
- Giới thiệu địa danh Uông Bí là một thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh 

*Luyện viết câu ứng dụng  :
- Yêu cầu một HS đọc câu.

-  Uốn cây từ thuở còn non / Dạy con từ thuở con còn bi bô. 
- Hướng dẫn hiểu nội dung câu ứng dụng 

- Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa là  danh từ riêng.

c) Hướng dẫn viết vào vở  :

- Nêu yêu cầu viết chữ  U 1 dòng cỡ nhỏ.

- Âm  : D, B : 1 dòng.

- Viết tên riêng  Uông Bí, 2 dòng cỡ nhỏ 

- Viết câu ứng dụng 2 lần.

- Nhắc nhớ tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu 

  d/ Chấm chữa bài  
- GV chấm bài HS 

- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm 

 3/ Củng cố -  Dặn dò: (2')
- Yêu cầu lần lượt nhắc lại cách viết chữ hoa và câu ứng dụng 

- GV nhận xét đánh giá 

- Dặn về nhà học bài, xem trước bài mới.
	- Hai HS lên bảng viết tiếng (Trường Sơn ; Trẻ em như búp trên cành / Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan  )   (Cường, Linh)

-  Lớp viết vào bảng con Trường Sơn / Trẻ em 

-  Em khác nhận xét  bài viết của bạn.

- Lớp theo dõi GV giới thiệu 

- Vài HS nhắc lại tựa bài.

- Tìm ra các chữ hoa có trong tên riêng  Uông Bí và trong câu ứng dụng gồm : U, B, D.

-  Lớp theo dõi và thực hiện viết vào bảng con.

- Một em  đọc từ ứng dụng.

- Lắng nghe để hiểu thêm về tên riêng Uông Bí một thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh của đất nước. 

-  Có nghĩa khi cây non thì mềm dễ uốn. Cha mẹ dạy con từ nhỏ mới dễ hình thành những thói quen tốt cho con.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con (Uốn cây )

- Lớp thực hành viết chữ hoa tiếng Uốn trong câu ứng dụng 

-  Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của GV 

- Nộp vở để chấm điểm.

-  Nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa và danh từ riêng 

- Về nhà tập viết nhiều lần và xem trước bài mới 


                             -----------------------------------------------
Tập làm văn

Tiết 30: VIẾT THƯ

I.Mục tiêu :

- Viết được một bức thư ngắn cho một bạn thân dựa theo gợi ý. 
*GD quyền: Quyền được tham gia, bày tỏ ý kiến (viết thư cho bạn bè trong nước hoặc bạn bè 

 quốc tế).

                 (Nội dung điều chỉnh: GV có thể thay đề bài cho phù hợp với hs.)
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.
- Giao tiếp: ứng sử lịch sự trong giao tiếp.

- Tư duy sáng tạo.

- Thể hiện sự tự tin.
III. Các phương pháp / kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Trình bày ý kiến cá nhân.

- Trải nghiệm.
- Đóng vai.
IV. Đồ dùng dạy học:

- Bảng lớp viết gợi ý viết thư, Bảng phụ viết trình tự lá thư. Phong bì thư, tem, giấy rời để viết thư.

V. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')

- Gọi hai em lên bảng đọc lại bài văn kể về một trận thi đấu thể thao ở tiết tập làm văn  tuần 29.

2.Bài mới: (33')

a/ Giới thiệu bài : Hôm nay các em sẽ viết thư cho một bạn thân dựa theo gợi ý (viết thư cho bạn bè trong nước hoặc bạn bè quốc tế).

 b/ Hướng dẫn làm bài tập :

*KNS: + Giao tiếp: ứng sử lịch sự trong giao tiếp.
+ Tư duy sáng tạo.

+ Thể hiện sự tự tin.

- Gọi 1 HS đọc bài tập.

- Yêu cầu một em giải thích yêu cầu bài tập.

- Nhắc nhớ HS về cách trình bày : 

-  Dòng đầu thư viết như thế nào. Lời xưng hô. ND thư, Cuối thư viết ra sao...

-  Mở bảng phụ đã viết sẵn hình thức viết thư.

- Mời một em đọc.

- Yêu cầu lớp thực hiện viết thư vào tờ giấy rời.

- Theo dõi giúp đỡ những HS yếu.

- Mời một số em đọc lại lá thư trước lớp.

- Yêu cầu HS viết phong bì thư, dán tem, đặt lá thư vào phong bì thư.

-  Nhận xét và chấm điểm một số bài văn.

 3) Củng cố -  Dặn dò: (2')

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung 

- GV nhận xét đánh giá tiết  học 

- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
	- Hai em lên bảng “ Kể lại một trận thi đấu thể thao” qua bài TLV đã học. (Anh, Yến)

-  Hai HS nhắc lại tên bài.

* Trình bày ý kiến cá nhân, trải nghiệm, đóng vai.

-  Một em đọc yêu cầu đề bài.

- Một HS giải thích yêu cầu bài tập :

- Viết thư cho một bạn thân dựa theo gợi ý (viết thư cho bạn bè trong nước hoặc bạn bè quốc tế).

- Lắng nghe để nắm các yêu cầu khi viết thư.

-  Một em đọc lại các gợi ý khi viết thư.

-  Thực hiện viết lá thư  vào tờ giấy rời đảm bảo đúng các yêu cầu trình bày, lời xưng hô, nội dung viết thư như GV đã lưu ý.

- HS nối tiếp nhau đọc lại lá thư trước lớp.

- Lớp lắng nghe bình chọn bạn có bài viết hay nhất.

- Hai em nhắc lại nội dung bài học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.



-------------------------------------------

Tuần: 31

(Tiết 61) Tập đọc - Kể chuyện 
bác sĩ y-éc-xanh

I. Mục tiêu
*Tập đọc:
- Biết đọc phân biệt lời ng​ời dẫn chuyện với lời các nhân vật.  

- Hiểu nội dung: Đề cao lẽ sống cao đẹp của Y-éc-xanh (Sống để yêu th​ơng và giúp đỡ đồng loại); nói lên sự gắn bó của Y-éc-xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung. (trả lời đ​ợc các CH 1,2,3,4 trong SGK)

*Kể chuyện:

- B​ớc đầu biết kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời của bà khách, dựa theo tranh minh hoạ.
II. Đồ dùng dạy- học
- GV: Anh bác sĩ Y- éc-xanh, tranh minh hoạ SGK.
- HS: SGK


III. Các hoạt động dạy- học

	

Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Kiểm tra bài cũ: (5')
- Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài “Một mái nhà chung”. Trả lời câu hỏi về nội dung bài

- Nhận xét ,đánh giá

B.Bài mới: 

*Tập đọc: (35')

1.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

2.H​​ớng dẫn luỵên đọc
- GV đọc mẫu

- Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

Đọc từng câu

GV theo dõi, sửa sai cho HS

Đọc từng đoạn tr​​ớc lớp

H​​ớng dẫn HS đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng

Giúp HS hiểu các từ chú giải cuối bài

Đọc bài trong nhóm

Thi đọc giữa các nhóm

GV nhận xét, biểu d​​ơng nhóm đọc tốt

2. Tìm hiểu bài
- Câu 1(SGK)? (Vì bà ng​ỡng mộ, tò mò muốn biết vì sao bác sĩ Y- éc- xanh chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời để nghiên cứu bệnh nhiệt đới.)

- Câu 2(SGK)? (Bà t​ởng t​ợng Y- éc- xanh là ng​ời ăn mặc sang trọng, dáng điệu quí phái nh​ng  trong thực tế ông mặc bộ quần áo ka ki cũ, không là ủi trông nh​ ng​ời khách ngồi tàu hạng ba, chỉ có đôi mắt bí ẩn của ông  là bà để ý)

- Câu 3(SGK)? (Vì bà thấy Y- éc- xanh không có ý định trở về Pháp)

- Câu nói nào nói lên lòng yêu nức của Y- éc - xanh?(Tôi là ng​ời Pháp, mãi mãi là công dân Pháp. Ng​ời ta không thể nào sống mà không có tổ quốc)

- Câu 4(SGK)? (Tôi là ng​ời Pháp.Mãi mãi tôi là công dân Pháp .Ng​ời ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.) 

- Câu 5 (Vì ông muốn ở lại thực hiện lẽ sống của mình: sống để yêu th​ơng , giúp đỡ đồng loại)

- Câu chuyện nói lên điều gì?

*ý chính: Bài nói lên lẽ sống cao đẹp của Y- éc-xanh. Sự gắn bó của Y - éc- xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và việt Nam nói chung.

4 Luyện đọc lại

Cho HS đọc phân vai:(Ng​ời dẫn chuyện, bà khách, Y -éc - xanh)

*Kể chuyện: (35')

1.GV nêu nhiệm vụ: Dựa vào tranh minh hoạ kể lại đúng nội dung câu chuyện theo lời của bà khách

2. H​ớng dẫn HS kể chuyện
Yêu cầu HS nêu nội dung từng bức tranh

Kể chuyện theo nhóm đôi

Gọi HS kể từng đoạn, cả câu chuyện tr​ớc lớp (HS khá giỏi).

Nhận xét, biểu d​ơng bạn kể tốt

C. Củng cố Dặn dò: (5')

  GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học

  GV nhắc HS về nhà kể lại câu chuyện.
	- 2 HS đọc bài (Anh, Đạt)

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Theo dõi trong SGK

- Nối tiếp đọc câu tr​ớc lớp

- Nối tiếp đọc đoạn tr​ớc lớp

- Nêu cách đọc ngắt, nghỉ, nhấn giọng

- Đọc bài theo nhóm 2

- 2 nhóm thi đọc

- Nhận xét

- Một em đọc toàn bài

- Đọc thầm đoạn 1

- Trả lời

- 1 HS đọc, lớp thầm đoạn 2

- Trả lời

- Đọc thầm đoạn 3

- Trả lời

- Trả lời

- Trả lời

- Trả lời

- 2 HS đọc lại ý chính

- Đọc phân vai theo nhóm 3

- Thi đọc tr​ớc lớp

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Nêu nội dung từng bức tranh

- Kể chuyện theo nhóm đôi

- Thi kể  chuyện tr​ớc lớp

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


------------------------------------------------
Tập đọc
Tiết 62: bài hát trồng cây
I.Mục tiêu
- Biết ngắt nhịp đúng khi đọc các dòng thơ, khổ thơ. 

- Hiểu nội dung : cây xanh mang lại cho con ng​ời cái đẹp, ích lợi và hạnh phúc. Mọi ng​ời hãy hăng hái trồng cây. (trả lời đ​ợc các câu hỏi trong SGK; học thuộc bài thơ).
II. Đồ dùng dạy- học
- Tranh minh hoạ bài đọc SGK 
III. Các hoạt động dạy- học

	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ: (5')

  4 HS nối tiếp đọc bài: Bác sỹ 

y- éc - xanh. Trả lời câu hỏi về nội dung bài

  Nhận xét ,đánh giá

B.Bài mới: (33')

   1.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   2.H​​ớng dẫn luỵên đọc
- GV đọc mẫu

- Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

Đọc từng câu

GV theo dõi, sửa sai cho HS

Đọc từng đoạn tr​​ớc lớp

H​​ớng dẫn HS đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng

Giúp HS hiểu các từ chú giải cuối bài

Đọc bài trong nhóm

Thi đọc giữa các nhóm

GV nhận xét, biểu d​​ơng nhóm đọc tốt

 3.Tìm hiểu bài
- Câu 1(SGK)? (Cây xanh mang lại tiếng hát mê say, ngọn gió đùa lay lay lá, bóng mát làm quên trời nắng, quên đ​ờng dài giúp con ng​ời có cảm giác hạnh phúc khi mong chờ cây lớn.)

- Câu 2(SGK)? (Hạnh phúc của ng​ời trồng cây là đ​ợc chứng kiến cây lớn lên từng ngày.)

- Câu 3(SGK)? ( “ Ai trồng cây” đ​ợc sử dụng nh​ một điệp khúc trong bài thơ làm cho ta dễ nhớ, dễ đọc, khuyến khích mọi ng​ời hăng hái trồng cây)

- Bài thơ nói lên điều gì?

ý chính: Bài nói lên cây xanh mang lại lợi ích, hạnh phúc, vẻ đẹp cho con ng​ời, khuyên mọi ng​ời hãy tích cực trồng cây.

 4 Luyện đọc thuộc lòng

 Cho HS đọc thuộc lòng bài thơ 

 Cho HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài thơ tr​ớc lớp

Nhận xét, cho điểm

C.Củng cố Dặn dò: (2')

 -  GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học

 -  GV nhắc HS về nhà học bài


	- 4 HS nối tiếp đọc 3 đoạn của bài (Huyền, Nam, Sơn,Trinh)

- Nhận xét

- Lắng ghe

- Theo dõi trong SGK, kết hợp quan sát tranh trong SGK

- Nối tiếp đọc 2 dòng thơ

- Đọc từng khổ thơ tr​ớc lớp

- Nêu cách đọc

- Đọc bài theo nhóm 2 

- 2 nhóm thi đọc tr​ớc lớp

- Nhận xét

- 1 HS khá đọc toàn bài

- 1 HS đọc 4 khổ thơ đầu

- Cả lớp đọc thầm

- Trả lời

- Trả lời

- Đọc thầm cả bài thơ

- Trả lời

- Trả lời

- 2 HS đọc lại ý chính

- Đọc bài thơ 

- Thi đọc thuộc lòng bài thơ tr​ớc lớp 

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


---------------------------------------------------

Chính tả (Nghe - viết)
Tiết 61: bác sĩ  y - éc - xanh
I.Mục tiêu
- Nghe- viết đúng bài chính; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Làm đúng bài tập (2) a/b.

II. Đồ dùng dạy- học
- GV: Bảng lớp viết sẵn nội dung bài tập 2


- HS: Bảng con

III. Các hoạt động dạy- học

	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ: (5')
   Gọi 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra giấy nháp 4 từ có tiếng bắt đầu bằng ch/tr

   Nhận xét ,đánh giá

B.Bài mới: (33')

   1.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

*H​ớng dẫn HS nghe- viết

GV đọc bài chính tả

- Vì sao là ng​ời Pháp, bác sĩ Y- éc - xanh lại làm bác sĩ ở Nha Trang? ( Vì ông coi Trái Đất nh​ một ngôi nhà chung, mọi ng​ời phải biết yêu th​ơng, giúp đỡ nhau, ông quyết định ở lại Nha Trang nghiên cứu bệnh nhiệt đới.)

*H​ớng dẫn HS viết từ khó 

Đọc cho HS viết vào bảng con (Y- éc - xanh, bổn phận, giúp đỡ, bình yên)

H​ớng dẫn HS viết bài vào vở

Nhắc HS ngồi viết đúng t​ thế, cầm bút viết đúng

Đọc cho HS viết bài 

*Chấm, chữa bài:

Đọc cho HS soát lại bài

Chấm 8 bài, nhận xét từng bài

3.H​​​ớng dẫn HS làm bài tập
Bài 2a: Điền vào chỗ chấm d/r hay gi? Giải câu đố.

Yêu cầu HS làm bài vào vở.

Gọi HS lên bảng chữa bài

Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Đáp án: Các âm lần l​ợt cần điền là: dáng hình , rừng xanh, dung mành

Giải câu đố: gió
C.Củng cố Dặn dò: (2')

 -  GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học

 -  GV nhắc HS về nhà học bài
	- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra nháp (Linh, Thúy)

- nhận xét 

- Lắng nghe

- Theo dõi trong SGK

- 2 HS đọc lại bài chính tả

- Trả lời

- Viết từ khó vào bảng con

- Lắng nghe

- Viết bài vào vở

- Soát lại bài

- Lắng nghe

- Nêu yêu cầu bài tập

- Làm bài vào vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài

- Nhận xét

- Giải câu đố - Nhận xét

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


--------------------------------------------------

Luyện từ và câu
Tiết 31: từ ngữ về các n​ớc. dấu phẩy
I.Mục tiêu
- Kể đ​ợc tên một vài n​ớc mà em biết (BT1).

- Viết đ​ợc tên các n​ớc vừa kể (BT2).

- Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT3).   

II. Đồ dùng dạy- học
- GV: Quả địa cầu (hoặc bản đồ), bảng lớp viết nội dung bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy- học

	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ: (5')
 Gọi 2 HS làm bài tập 2,3 tiết tr​ớc

   - Nhận xét, cho điểm

B.Bài mới: (33')

   1.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   2.H​​​ớng dẫn HS làm bài tập

Bài 1: Kể tên một vài n​ớc mà em biết. hãy chỉ các n​ớc đó trên quả địa cầu.

Cho HS quan sát quả địa cầu

Yêu cầu HS kể tên các n​ớc mà em biết sau đó chỉ vị trí các n​ớc đó trên quả địa cầu

Bài 2: Viết tên các n​ớc mà em vừa kể vào vở.

Yêu cầu HS làm bài

Mời một số HS lên bảng viết 

Nhận xét

Bài 3: Chép những câu sau vào vở. Nhớ đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp

Yêu cầu HS làm bài vào vở

Gọi 3 HS lên bảng làm bài (mỗi HS làm một ý)

Nhận xét, chốt lại lời giải đúng

Đáp án:

a, Bằng những động tác thành thạo, chỉ trong phút chốc ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột.

b,Với vẻ mặt lo lắng, các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen- li.

c, Bằng một sự cố gắng phi th​ờng, Nen -li đã hoàn thành bài thể dục.

C.Củng cố Dặn dò: (2p)

 -  GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học

 -  GV nhắc HS về nhà học bài
	- 2 HS làm bài tập (Dũng, Anh)
- Nhận xét

- Lắng nghe

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập

- Quan sát quả địa cầu

- Kể tên các n​ớc mà mình biết, chỉ vị trí các n​ớc trên quả địa cầu 

- Nhận xét

- Nêu yêu cầu bài 2

- Tự làm bài

- Một số HS lên bảng làm bài

- Nhận xét

- Nêu yêu cầu bài tập 3

- Làm bài vào vở

- 3 HS lên bảng chữa bài

- Nhận xét

- 3 HS đọc lại bài sau khi đã điền đ​ợc dấu phẩy

- Nhận xét

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


-------------------------------------------------

Chính tả (Nhớ - Viết)

Tiết 62: bài hát trồng cây
I.Mục tiêu
- Nhớ- viết đúng; trình bày đúng quy định bài chính tả.

- Làm đúng bài tập (2) a/b.

II. Đồ dùng dạy- học
- GV: Bảng lớp viết bài tập 2a


- HS: Bảng con

III. Các hoạt động dạy- học

	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ: (5')
Gọi 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra bảng con(dáng hình, rừng xanh, giáo viên)

B.Bài mới: (33')

   1.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   2.H​ớng dẫn HS viết chính tả

  Đọc mẫu bài chính tả

- Cây xanh mang lại những gì cho con ng​ời?(cây xanh mang lại: tiếng hót của chim trên vòm cây,ngọn gió mát,bóng mát trong vòm cây, hạnh phúc đ​ợc mong chờ cây lớn lên từng ngày)

*Luyện viết tiếng khó

đọc cho HS viết vào bảng con: trồng cây, ngọn gió, mê say, lay lay.

*H​ớng dẫn HS viết bài vào vở

Nhắc HS ngồi viết đúng t​ thế, cầm bút viết đúng, trình bày bài sạch sẽ.

Yêu cầu HS tự nhớ, viết bài vào vở

*Chấm, chữa bài:

Chấm 5 bài, nhận xét từng bài

   b.H​​​ớng dẫn HS làm bài tập
Bài 2a:Điền vào chỗ trống dong/rong hay giong

Yêu cầu HS làm bài vào vở

Gọi 1 HS lên bảng chữa bài

Nhận xét, chốt lại lời giải đúng

đáp án: rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giong cờ mở, gánh hàng rong.

C.Củng cố- Dặn dò: (2')

- GV nhận xét giờ học

- GV nhắc HS về nhà sửa lại lỗi đã mắc
	- 2 HS lên bảng viết (Linh, Hoàng)
- Nhận xét

- Lắng nghe

- Theo dõi trong SGK

- 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ

- Trả lời

- Viết từ khó vào bảng con

- Lắng nghe

- Nhẩm đọc thuộc lòng bài thơ

- Viết bài vào vở

- Soát lại bài

- Lắng nghe

- Nêu yêu cầu bài tập (chọn làm BT2a)

- Tự làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng chữa bài 

-  Nhận xét

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


--------------------------------------
Tập viết
Tiết 31: ôn chữ hoa v
I.Mục tiêu
- viết đúng và t​ơng đối nhanh chữ hoa V(1 dòng), L,B (1 dòng); viết đúng tên riêng Văn Lang (1 dòng) và câu ứng dụng: Vỗ tay...cần nhiều ng​ời (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

- GDHS tính cẩn thận khi viết chữ, trình bày bài sạch, đẹp.

II. Đồ dùng dạy- học
- GV: Mẫu chữ V, tên riêng Văn Lang
.

- HS: Bảng con, vở tập viết.

III. Các hoạt động dạy- học

	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Kiểm tra bài cũ: (5')
-Gọi 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra bảng con chữ hoa U, Uông Bí

-Nhận xét. Chấm điểm.

B.Bài mới: (33')

   1.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   2.H​​​ớng dẫn HS tập viết
- Luyện viết chữ hoa

Giới thiệu chữ hoa V, L, B

Cho HS quan sát chữ mẫu, yêu cầu HS nhận xét

Viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu cách viết

- Luyện viết từ ứng dụng: Văn Lang
Giới thiệu từ ứng dụng: Văn Lang là tên n​ớc Việt Nam từ thời vua Hùng

H​ớng dẫn cách viết
- Luyện viết câu ứng dụng

Giới thiệu câu ứng dụng:     Vỗ tay cần nhiều ngón
                                            Bàn kĩ cần nhiều ng​ời

 - H​ớng dẫn HS viết vào vở

Nêu yêu cầu viết, nhắc nhở cách cầm bút, t​ thế ngồi

Cho HS viết bài vào vở

Quan sat, giúp đỡ những HS viết yếu

*Chấm, chữa bài: Chấm 8 bài, nhận xét từng bài

C.Củng cố- Dặn dò: (2')

- GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học

- GV nhắc HS về nhà học bài
	- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra bảng con (Anh, Thơ)

- Lắng nghe

- Quan sát chữ hoa, nhận xét cách viết

- Viết chữ hoa V vào bảng con

- Đọc từ ứng dụng

- Lắng nghe

- Viết từ ứng dụng vào bảng con

- 2 HS đọc câu ứng dụng

- Nêu ý nghĩa câu ứng dụng

- Viết bài vào vở 

- Lắng nghe

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


-----------------------------------------
Tập làm văn
Tiết 31: thảo luận về bảo vệ môi tr​ờng
I.Mục tiêu:
- B​ớc đầu biết trao đổi ý kiến về chủ đề Em cần làm gì để bảo vệ môi tr​ờng?

- GDHS có ý thức tích cực tham gia bảo vệ môi tr​ờng.


(Nội dung điều chỉnh: Không yêu cầu làm bài tập 2).

II. Các kĩ năng sống cơ bản đ​ợc giáo dục trong bài.
- Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân.

- Lắng nghe tích cực, cảm nhận, chia sẻ, bình luận.

- Đảm nhận trách nhiệm.

- Tư duy sáng tạo.

III. Các ph​ơng pháp / kt dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Trình bày ý kiến cá nhân.
- Trải nghiệm.

- Đóng vai.

IV. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh, ảnh về thiên nhiên. Tranh, ảnh về môi tr​ờng bị ô nhiễm.
- HS: S​u tầm tranh, ảnh về môi tr​ờng.

V. Các hoạt động dạy- học

	

Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')
- Gọi 2 HS đọc bài văn viết th​ cho một bạn thân đã làm ở tiết tr​ớc

Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới: (33')

   1.Giới thiệu bài:(Dùng lời nói)

   2.H​​​ớng dẫn HS làm bài tập

*KNS:

+ Tự nhận thức: xác định giá trị cá nhân.

+ Lắng nghe tích cực, cảm nhận, chia sẻ, bình luận.

+ Đảm nhận trách nhiệm.

+ Tư duy sáng tạo.

Bài 1: Tổ chức cuộc họp nhóm, trao đổi ý kiến về câu hỏi: Em cần làm gì để bảo vệ môi tr​ờng?
- Những việc làm thiết thực để bảo vệ môi tr​ờng là gì?

Yêu cầu HS nhắc lại các b​ớc tổ chức cuộc họp

Cho HS  tổ chức cuộc họp theo tổ, thảo luận các câu hỏi trên

Mời đại diện các nhóm trình bày tr​ớc lớp

Nhận xét 

 Kết luận: chúng ta cần vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, tr​ờng lớp, đ​ờng phố, làng xóm. Những việc thiết thực cần làm là: Không vứt rác bừa bãi, không xả n​ớc bẩn xuống ao, hồ, chăm quét dọn nhà cửa, tr​ờng lớp, chăm sóc bảo vệ cây cối, không phá tổ chim,...

Cho HS quan sát một số bức tranh, ảnh về môi tr​ờng trong lành, một số bức tranh, ảnh về môi tr​ờng bị ô nhiễm.

C. Củng cố- Dặn dò: (2')

- GV hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học

- GV nhắc HS về nhà học bài
	- 2 HS đọc bài văn (Cường, Hanh)

- Nhận xét

- Lắng nghe

* Trình bày ý kiến cá nhân, trải nghiệm, đóng vai.

- Nêu yêu cầu bài tập và các câu hỏi thảo luận

- Nhắc lại 5 b​ớc tổ chức cuộc họp

- Tổ chức cuộc họp theo tổ

- Đại diện các nhóm trình bày

- Nhận xét, bổ sung

- Lắng nghe

- Quan sát tranh về môi tr​ờng trong lành và một số tranh về môi tr​ờng bị ô nhiễm.

- Lắng nghe

- Ghi nhớ


-------------------------------------------

Tuần: 32
Tập đọc – Kể chuyện 
(TiÕt 63) NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢN
I. Mục tiêu

*Tập đọc:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Giết hại thú rừng là tội ác; cần có ý thức bảo vệ môi trường. (trả lời được các câu hỏi 1,2,4,5)
*Kể chuyện:
 - Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo lời của bác thợ săn, dựa vào tranh minh hoạ (SGK).

+ Ghi chú: HS khá, giỏi biết kể lại câu chuyện theo lời của bác thợ săn.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

*Tập Đọc: 

- Xác định giá trị.

- Thể hiện sự cảm thông.

- Tư duy phê phán.

- Ra quyết định.

III. Các phương pháp / kt dạy học tích cực có thể sử dụng.

*Tập Đọc:

- Thảo luận.

- Trình bày 1 phót.
IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa .

V. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')
-Gọi học sinh lên bảng đọc bài “Bài hát trồng cây” 

-Nêu nội dung bài vừa đọc ?

-Giáo viên nhận xét đánh giá bài              
B.Bài mới: 

*Tập đọc: (35')
1) Phần giới thiệu :

*Giới thiệu “Người đi săn và con vượn”

 ghi tựa bài lên bảng .

2) Luyện đọc:           
-Đọc mẫu diễn cảm toàn bài .

-Đọc giọng kể xúc động thay đổi giọng cho phù hợp với nội dung câu chuyện .

* Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ 

 - Yêu cầu học sinh  đọc nối tiếp câu 

Luyện đọc tiếng từ HS phát âm sai

-Yêu cầu nối tiếp đọc nối tiếp đoạn .

- HDHS ngắt nghỉ câu dài

-Yêu cầu đọc từng đoạn trước lớp.

- GV giải thích một số từ

 - Gọi đọc  nối tiếp từng đoạn  trong bài.
-Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm 

-Yêu cầu một số em đọc cả bài . 

* Tìm hiểu nội dung 
-Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi :

-Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn ?

-Mời một em đọc đoạn 2. Yêu cầu lớp đọc thầm theo .

- Cái nhìn căm giận của con vượn mẹ đã nói lên điều gì ?

- Yêu cầu lớp đọc thầm tiếp đoạn 3 của bài -Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm ?
-Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn còn lại
-Chứng kiến cái chết của vượn mẹ bác thợ săn đã làm gì ?

-Câu chuyện muốn nói lên điều gì với chúng ta ?                               

4)  Luyện đọc lại : 

-Đọc mẫu lại đoạn 2 của bài văn .

-Mời một  số em  thi đọc diễn cảm  cả câu chuyện -Mời một em thi đọc cả bài .  

- Giáo viên và lớp bình chọn bạn đọc hay nhất .

 * Kể chuyện: (35')
1.Giáo viên nêu nhiệm vụ 

- Yêu cầu học sinh quan sát  4 bức tranh.
- Mời hai em  nói vắn tắt về nội dung từng bức tranh .

-Gọi từng cặp kể lại đoạn 1 và 2 câu chuyện .

-Một hai em thi kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp .

-Giáo viên cùng lớp bình chọn bạn kể hay nhất .

C) Củng cố  dặn dò: (5')
-Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?

-Giáo viên nhận xét đánh giá .

- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới.
	- 3hs lên bảng  đọc lại bài “Bài hát trồng cây” (Anh, Linh, Hanh).
-Nêu nội dung câu chuyện .

- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu .

- Vài em nhắc lại tựa bài.
- Lớp lắng nghe đọc mẫu .

- Lần lượt từng em đọc từng câu trong bài.

-Lần lượt nối tiếp đọc nối tiếp đoạn .

-Từng em đọc từng đoạn trước lớp 

- Ba em đọc từng đoạn trong bài .

-Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Một số em đọc cả bài .

-Cả lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi .

-Con thú nào không may gặp bác thì coi như hôm ấy là ngày tận số .

-Một em đọc tiếp đoạn 2 . Lớp đọc thầm theo .

-Nó căm ghét người đi ắn độc ác .Nó tức giận kẻ bắn chết nó khi con nó còn rất nhỏ cần được nuôi nấng ,...

- Lớp đọc thầm đoạn 3 .

-Nó vơ vội nắm bùi nhùi, lót đầu cho con, hái chiếc lá vắt ít sữa vào đưa lên miệng con rồi nghiến răng giật phắt mũi tên ra , hét lên một tiếng rồi ngã ra chết .

- Đọc thầm đoạn 4 của bài .

-Bác đứng lặng , cắn môi , chảy nước mắt và bẻ gãy nỏ rồi lẳng lặng ra về. Từ đó bác bỏ hẳn nghề thợ săn .

- Phát biểu theo suy nghĩ của bản thân .

- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu đoạn .

- Hai nhóm thi đọc diễn cảm đoạn 2 câu chuyện - Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay nhất .

-Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học.

-Quan sát các bức tranh gợi ý để kể lại câu chuyện .

-Hai em nêu vắn tắt nội dung mỗi bức tranh .

-Hai em nhìn tranh gợi ý kể lại đoạn 1 và 2 câu chuyện theo lời kể của bácthợ săn . 

- Hai em lên thi kể câu chuyện trước lớp .

- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất 

- Lần lượt nêu lên cảm nghĩ của mình về nội dung câu chuyện.

-Về nhà tập kể lại nhiều lần .

-Học bài và xem trước bài mới .


------------------------------------------------------------------------------
Tập đọc
Tiết 64: CUỐN SỔ TAY 

I. Mục tiêu
- Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

- Nắm được công dụng của sổ tay; biết cách ứng sử đúng: không tự tiện xem sổ tay của người khác. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

- GDHS Biết tôn trọng đồ dùng của các bạn không tự ý lấy xem.

II. Đồ dùng dạy- học
- Bản đồ thế giới để chỉ tên một số nước trong bài.

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')

Đọc bài Người đi săn và con vượn
GV nx ghi điểm
B.Bài mới (30')
1) Giới thiệu bài:

-Hôm nay chúng ta tìm hiểu về nội dung của bài  “Cuốn sổ tay”. Giáo viên ghi tựa .

2) Luyện đọc :

-Đọc mẫu toàn bài với giọng  kể rành mạch  chậm rải , nhẹ nhàng 

-Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 

 -Yêu cầu đọc từng câu trước lớp .

- Yêu cầu đọc từng đoạn trước lớp 

-Mời đọc từng đoạn trong nhóm .

- Yêu cầu hai em đọc lại cả bài .

3/ Hướng dẫn tìm hiểu bài

-Yêu cầu đọc thầm bài văn trao đổi trả lời câu hỏi 
+Thanh dùng cuốn sổ tay làm gì?
+Hãy nói một vài điều lí thú ghi trong sổ tay của Thanh ?

+Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn ?

-Tổng kết nội dung bài như sách giáo viên .

4) Luyện đọc lại :
-Mời một em khá chọn một đoạn trong bài để đọc.

-Hướng dẫn đọc đúng một số câu .

-Yêu cầu lớp hình thành ra các nhóm , mỗi nhóm  4 học sinh phân vai thi đọc  diễn cảm cả bài văn .

-Mời hai nhóm thi phân vai đọc lại cả bài 

-Nhận xét đánh giá bình chọn em đọc hay.    
 C) Củng cố - Dặn dò: (2')

-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học.

-Dặn về nhà học bài xem trước bài mới.
	.

-2hs . (Cường, Kiều)
-Lớp lắng nghe đọc mẫu để nắm được cách đọc đúng .

-Tiếp nối nhau đọc từng câu trước lớp
-Đọc từng đoạn trước lớp. Tiếp nối đọc  4 đoạn.
- Đọc từng đoạn trong nhóm .

- Lớp đọc lại cả bài 2em .

- Lớp đọc thầm cả bài trả lời câu hỏi 

- Ghi nội dung cuộc họp, các việc cần làm , những chuyện lí thú ,...

-Lí thú như: tên nước nhỏ nhất, nước lớn nhất nước có số dân đông nhất, nước có số dân ít nhất ,…

- Là tài sản riêng của từng người, người khác không được tự ý sử dụng, trong sổ tay người ta ghi những điều chỉ cho riêng mình, không muốn cho ai biết, người ngoài tự ý xem là tò mò, không lịch sự .
-Lắng nghe  bạn đọc mẫu 

-Lớp luyện đọc theo hướng dẫn của giáo viên .

-Lần lượt mỗi nhóm cử ra 4 em thi đọc  theo vai ( Lân , Thanh , Tùng , người dẫn chuyện) thi đọc cả bài văn .

- Hai nhóm phân vai thi đọc lại cả bài 

- Lớp lắng nghe để bình chọn bạn đọc hay nhất 
-Học bài và xem trước bài mới .


--------------------------------------------------------

Chính tả (Nghe -viết )

Tiết 63: NGÔI NHÀ CHUNG
I. Mục tiêu
- Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Làm đúng bài tập (2) a/b.

II. Đồ dùng dạy- học
- Bảng lớp viết (2 lần) các từ ngữ trong bài tập 2. 

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.KT bài cũ (5')
 -KT VBT

 -Gv nx
B .Bài mới

1) Giới thiệu bài           

2) Hướng dẫn nghe viết :

a/ Hướng dẫn chuẩn bị :
-Đọc mẫu bài viết  (Ngôi nhà chung ) 

-Yêu cầu ba em đọc  lại bài  cả lớp đọc thầm theo . 

-Ngôi nhà chung của mọi dân tộc là gì  ?

-Những việc chung mà tất cả các dân tộc phải làm là gì ?

-Yêu cầu lấùy bảng con và viết các tiếng khó .

-Giáo viên nhận xét đánh giá .

-Đọc cho học sinh viết vào vở 

-Đọc lại để học sinh dò bài , tự bắt lỗi và ghi số lỗi ra ngoài lề tập

-Thu tập học sinh chấm điểm và nhận xét.

 3/ Hướng dẫn làm bài tập 
*Bài 2 : Nêu yêu cầu của bài tập 2a.

-Yêu cầu cả lớp làm vào vở .

-Gọi 3 em đại diện lên bảng thi viết đúng  các tiếng có âm hoặc vần dễ  sai .

-Yêu cầu lớp quan sát  nhận xét  bài bạn .

-Nhận xét  bài làm học sinh và chốt lại lời giải đúng.

*Bài 3: Nêu yêu cầu của bài tập.

-Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

-Gọi 2 em đọc lại 2 câu văn trước lớp .

-Yêu cầu lớp quan sát  nhận xét  bài bạn .

C) Củng cố - Dặn dò: (2')

-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .

-Dặn về nhà làm bài tập và xem trước bài mới.
	-Lớp lắng nghe giới thiệu bài 

-Hai em nhắc lại tựa bài (Sơn, Thơ)
-Lớp lắng nghe giáo viên đọc .

-Ba học sinh đọc lại bài 

-Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài 

- Ngôi nhà chung của mọi dân tộc là Trái Đất 

- Bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường, đấu tranh chống đói nghèo bệnh tật ...

- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con .
-Lớp nghe và viết bài  vào vở 

-Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .

- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm .

-Học sinh làm vào vở 

-Ba em lên bảng thi đua viết nhanh viết đúng 

-2a/ nương đỗ – nương ngô – lưng đeo gùi 

- tấp nập – lamg nương – vút lên  .  
-Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét bình chọn người thắng cuộc .

-Một em nêu bài tập 3 sách giáo khoa .

- Học sinh làm vào vở 

-Hai em đọc lại hai câu văn vừa đặt .

-Em khác nhận xét  bài làm của bạn .

-Làm bài tập và xem trước bài mới .


----------------------------------------------------------------------------------
Luyện từ và câu
Tiết 32: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GÌ ? 
dÊu chÊm, dÊu hai chÊm
I. Mục tiêu
- Tìm và nêu được tác dụng của dấu hai chấm trong đoạn văn (BT1).

- Điền đúng dấu chấm, dấu hai chấm vào chỗ thích hợp (BT2).

- Tìm được bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? (BT3).

II. Đồ dùng dạy- học
- Bảng lớp viết các câu ở bài tập 1; 3 câu văn vở bài tập 3. 
III. Các hoạt động dạy- học


	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')
-GV KT VBT nx
B.Bài mới: (32')
   1) Giới thiệu bài:
  2)Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
* Bài 1 :  Yêu cầu một em đọc bài tập 1.

-Yêu cầu cả lớp đọc thầm .

-Mời một em lên bảng làm mẫu .
-Yêu cầu lớp làm việc theo nhóm tìm các dấu hai chấm còn lại và cho biết các dấu hai chấm đó có tác dụng gì .

-Theo dõi nhận xét từng nhóm .

-Giáo viên chốt lời giải đúng .

*Bài 2 Mời một em đọc nội dung bài tập 2.

-Dán 3 tờ giấy khổ to lên bảng lớp .
-Yêu cầu lớp làm việc cá nhân vào nháp .

- Mời 3 em lên thi làm bài trên bảng .

-Nhận xét đánh giá  bình chọn em thắng cuộc .

-Chốt lại lời giải đúng .
*Bài 3 1HS đọc nội dung bài tập 3 lớp đọc thầm theo.
-Dán 3 tờ giấy khổ to lên bảng lớp .
-Yêu cầu lớp làm việc cá nhân .

- Mời 3 em lên thi làm bài trên bảng .

-Nhận xét đánh giá  bình chọn em thắng cuộc  

C) Củng cố - Dặn dò (2')
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 

-Dặn về nhà học bài xem trước bài mới 
	-Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài 

(2 em nhắc lại: Anh, Hưng)

-Một em đọc yêu cầu bài tập1 trong sách
-Cả lớp đọc thầm bài tập .

- Một em lên khoanh dấu 2 chấm và giải thích (dấu 2 chấm dùng để dẫn lời nói trực tiếp của Bồ Chao).

-Lớp trao đổi theo nhóm tìm và giải thích về tác dụng của các dấu 2 chấm còn lại .

-Nhóm khác quan sát  nhận xét ý kiến của nhóm bạn  .

- Một học sinh đọc bài tập 2 .

-Lớp theo dõi và đọc thầm theo .

-Lớp làm việc cá nhân thực hiện vào nháp .

-3HS lên thi điền kết quả vào các tờ giấy khổ lớn có sẵn. Đại diện đọc lại kết quả .

-Câu1 dấu chấm, hai câu còn lại là dấu 2 chấm 

- Lớp bình chọn bạn thắng cuộc .

- Một học sinh đọc bài tập 3 .

-Lớp theo dõi và đọc thầm theo .

-Lớp làm việc  cá nhân .

-Ba em lên thi làm bài trên bảng .

a/ Nhà vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan

b/ Các nghệ … bằng đôi tay khéo léo của mình .
c/ Trải qua hàng nghìn năm lịch sử , người …bằng trí tuệ , mồ hôi và cả máu của mình 

-Hai học sinh nêu lại nội dung vừa học 

-Về nhà học bài và làm các BT còn lại .


----------------------------------------
Chính tả (Nghe - viết )
                     Tiết 64: HẠT MƯA
I. Mục tiêu
- Nghe – viết đúng bài chính tả; Trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ.
- Làm đúng bài tập (2) a/b.

II. Đồ dùng dạy- học
- Bảng lớp viết  2 lần nội dung bài tập 2 .

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')
-KT VBT

-GV nx
B.Bài mới: (32')
1) Giới thiệu bài
2) Hướng dẫn nghe viết : 
a/ Chuẩn bị :

-Đọc mẫu  bài “ Hạt mưa ” 

-Yêu cầu ba học sinh đọc lại bài thơ .

-Những câu thơ nào nói lên tác dụng của hạt mưa ?

-Những câu nào nói lên tính cách tinh nghịch của hạt mưa ? 
 -Nhắc nhớ cách viết  hoa danh từ riêng trong bài .

-Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ dễ sai .

-Đọc cho học sinh chép bài .

-Theo dõi uốn nắn cho học sinh 

-Thu tập học sinh chấm điểm và nhận xét.

3/ Hướng dẫn làm bài tập 
*Bài 2 : Nêu yêu cầu của bài tập 

-Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 2

-Yêu cầu lớp làm bài cá nhân . 

-Mời 3 em lên bảng thi làm bài .

* Chốt lại lời giải đúng , mời hai em đọc lại .

 C) Củng cố - Dặn dò: (2')
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 

-Nhắc nhớ về tư thế ngồi viết và trình bày sách vở sạch đẹp.

-Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới 

	-Lớp lắng nghe giới thiệu bài 
-Lắng nghe đọc mẫu bài viết 

-Ba em đọc lại bài thơ .

-Cả lớp theo dõi đọc thầm theo .

-Hạt mưa ủ trong vườn thành mỡ màu của đất / Hạt mưa trang mặt nước , làm gương cho trăng soi .

-Hạt mưa đến là nghịch …rồi ào ào đi ngay .

- Lớp thực hiện viết vào bảng con các từ  dễ nhầm lẫn.

- Nghe giáo viên đọc để chép vào vở .

-Nghe đọc lại để soát và tự sửa lỗi bằng bút chì 

- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm 

-2hs đọc lại yêu cầu bài tập 2 (chọn làm BT2a)
-Cả lớp thực hiện  vào vở và sửa bài .

-3hs lên bảng thi làm bài đúng và nhanh.
 2a/ Lào – Nam Cực – Thái Lan.
- Lớp nhận xét  bài bạn và bình chọn nhóm làm nhanh và làm đúng nhất .

-Một hoặc hai học sinh đọc lại .

-Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.

-Về nhà học bài và làm bài tập trong sách .


----------------------------------------------

Tập viết
Tiết 32: ÔN CHỮ HOA X
I. Mục tiêu
- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa X (1 dòng), Đ, T (1 dòng).
- Viết đúng tên riêng Đồng Xuân (1 dòng) bằng chữ cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dụng: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn / Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người (1 lần)  bằng cỡ chữ  nhỏ 

II. Đồ dùng dạy- học
- Mẫu chữ hoa X, mẫu chữ viết hoa về tên riêng Đồng Xuân và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')

-Gọi 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra bảng con chữ hoa V, Văn Lang.
-Nhận xét.Ghi điểm.

B.Bài mới: (33')
    1) Giới thiệu bài:

    2)Hướng dẫn viết trên bảng con  
*Luyện viết chữ hoa :
-Tìm các chữ hoa có trong bài: Đ, X, T   

-Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ 

-Yêu cầu tập viết vào bảng con các chữ vừa nêu .

*Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng  
-Yêu cầu đọc từ  ứng dụng  Đồng Xuân  
-Giới thiệu Đồng Xuân là tên một chợ có từ lâu đời ở Hà Nội đây là là nơi buôn bán sầm uất nổi tiếng .  

*Luyện viết câu ứng dụng  :
-Yêu cầu một học sinh đọc câu .

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn .

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người . 
-Hướng dẫn hiểu nội dung câu ứng dụng 

-Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa là  danh từ riêng .

      3) Hướng dẫn viết vào vở  :

-Nêu yêu cầu viết chữ X một dòng cỡ nhỏ .

-Âm  : T , Đ  : 1 dòng .

-Viết tên riêng  Đồng Xuân , 2 dòng cỡ nhỏ 

-Viết câu ứng dụng 2 lần .

-Nhắc nhớ tư thế ngồi viết , cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu 

  4/ Chấm chữa bài  
-Giáo viên chấm từ 5- 7 bài học sinh 

-Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm 

  C/ Củng cố - Dặn dò: (2')

-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học 

-Dặn về nhà học bài xem trước bài mới
	- 2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra bảng con (Dương, Hiền)

-Lớp theo dõi giới thiệu 

-2 học sinh nhắc lại tựa bài.

-Tìm ra các chữ hoa có trong tên riêng  Đồng Xuân và các chữ hoa có trong bái: X, T, Đ

- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào bảng con .

-Một học sinh đọc từ ứng dụng .

-Lắng nghe để hiểu thêm về tên chợ thuộc Hà Nội của nước ta  . 
- Một em đoạc lại từ ứng dụng .

- Câu tục ngữ đề cao vẻ đẹp của tính nết so với vẻ đẹp của bên ngoài .

-Luyện viết từ ứng dụng bảng con (Xấu người  )

-Lớp thực hành viết chữ hoa tiếng Xấu trong câu ứng dụng 

- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của giáo viên 

-Nộp vở từ 5- 7 em để chấm điểm .

-Hai học sinh nêu lại nội dung vừa học 

-Về nhà học bài và xem trước bài mới.


------------------------------------------------------

Tập làm văn
Tiết 32: NÓI, VIẾT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Mục tiêu
- Biết kể lại một việc tốt đã làm để bảo vệ môi trường dựa theo gợi ý (SGK).
- Viết được đoạn văn ngắn (khoảng 7 câu ) kể lại việc làm trên. 
- GDHS trình bày bài viết hợp lí, diễn đạt rõ ràng .

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Giao tiếp: lắng nghe, cảm nhận, chia sẻ, bình luận.

- Đảm nhận trách nhiệm.
- Xác định giá trị.

- Tư duy sáng tạo.

III. Các phương pháp / kt dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Trình baứy ý kiến cá nhân.

- Trải nghiệm.

- Đóng vai.
IV. Đồ dùng dạy học:

- Tranh ảnh về một số việc làm bảo vệ môi trường  . Bảng lớp ghi các câu hỏi gợi ý để học sinh kể

V. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')
-Gọi hai em lên bảng đọc lại bài viết nói về một số việc làm báo vệ môi trường  đã học ở tiết tập làm văn tuần 31.

B.Bài mới: (33')
1/ Giới thiệu bài 
2/ Hướng dẫn làm bài tập :
*Bài 1 :
*KNS: Giao tiếp: lắng nghe, cảm nhận, chia sẻ, bình luận.

-Gọi 1 học sinh đọc bài tập và gợi ý mục a  và  b .

-Yêu cầu một em giải thích yêu cầu bài tập 

-Giới thiệu đến học sinh một số bức tranh về bảo vệ môi trường . 

-Chia lớp thành các nhóm , mỗi nhóm chỉ định nhóm trưởng để điều khiển và trong nhóm kể về các việc làm bảo vệ môi trường  

* Mời ba em thi kể trước lớp .

- Theo dõi nhận xét đánh giá và bình chọn ra học sinh kể hay nhất .
Bài tập 2 :
*KNS:

+ Đảm nhận trách nhiệm.

+ Xác định giá trị.

+ Tư duy sáng tạo.

- Yêu cầu hai em nêu đề bài .

- Yêu cầu lớp thực hiện viết lại các ý vừa trao đổi vào vở .

-Theo dõi giúp đỡ những học sinh yếu .

-Mời một số em đọc lại đoạn văn trước lớp 

- Nhận xét và chấm điểm một số bài văn tốt   
 C) Củng cố - Dặn dò: (2')
-Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 

-Nhận xét đánh giá tiết  học 

-Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 

	-Hai em lên bảng “ Đọc bài viết về những việc làm nhằm bảo vệ môi trường  qua bài TLV đã học.” (Tuấn , Tiến)
- Hai học sinh nhắc lại tựa bài .
* Trình baøy ý kiến cá nhân, trải nghiệm, đãng vai.

-Một em đọc yêu cầu đề bài .

-Một học sinh giải thích yêu cầu bài tập 

-Nói về vấn đề làm thế nào để bảo vệ môi trường …

- Quan sát các bức tranh bảo vệ môi trường .

- Lớp tiến hành chia thành các nhóm .

- Các nhóm kể cho nhau nghe những việc làm nhằm để  bảo vệ môi trường .
-Ba em thi kể trước lớp .

- Lớp lắng nghe và bình chọn bạn kể hay và có nội dung đúng nhất .

- Hai em đọc yêu cầu đề bài tập 2 .

- Thực hiện viết lại những điều mà vừa kể ở trên  về các biện pháp bảo vệ môi trường  , đảm bảo đúng các yêu cầu trình bày như giáo viên đã lưu ý .

-Nối tiếp nhau đọc lại đoạn văn của mình trước lớp .

- Lớp lắng nghe bình chọn bạn có bài viết hay nhất .

-Hai em nhắc lại nội dung bài học .

-Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.


--------------------------------------------------
Tuần 33

TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN

                      Tiết 65: CÓC KIỆN TRỜI

I. Mục tiêu
*Tập đọc

- Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

- Hiểu nội dung: Do có quyết tâm và biết phối hợp với nhau đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân hùng hậu của Trời, buộc Trời phải làm mưa cho hạ giới. (trả lời được các câu hỏi trong SGK).

- Biết thay đổi giọng đọc phù hợp với mỗi đoạn.

- Chú ý các từ ngữ dễ phát âm sai: nắng hạn, nức nẻ, trơ trụi.

- Biết bảo vệ thú rừng.

*Kể chuyện

- Kể lại được một đoạn truyện theo lời của một nhân vật trong truyện, dựa theo tranh minh họa (SGK).

- HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện theo lời của một nhân vật.

- Biết nhận xét, đánh giá lời bạn kể.

GDBVMT : Liên hệ nạn hạn hán hay lũ lụt do thiên nhiên gây ra nhưng nếu con người không có ý thức BVMT thì cũng phải gánh chịu những hậu quả đó.

II. Đồ dùng dạy- học
        Gv:  Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa. 

         Hs: sgk, vbt
III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động  dạy
	Hoạt động  học

	1. Ổn định:  

2. Kiểm tra bài cũ:5'
- Gọi học sinh lên bảng đọc bài “Cuốn sổ tay”.   

- Nêu nội dung bài vừa đọc.

- Nhận xét, đánh giá bài.              

3. Bài mới: 35'

a. Khám phá:

Tập đọc

- Giới thiệu “Cóc kiện Trời” ghi tựa bài lên bảng.

b. Kết nối:

b.1. Luyện đọc trơn:

Hoạt động 1 : Luyện đọc           

- Đọc mẫu diễn cảm toàn bài.

- Đọc giọng kể xúc động thay đổi giọng cho phù hợp với nội dung câu chuyện .

* Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ 

- Yêu cầu luyện đọc từng câu. 

- Yêu cầu nối tiếp đọc từng câu trong đoạn.

- Yêu cầu đọc từng đoạn trước lớp.

 - Gọi đọc nối tiếp từng đoạn trong bài.

- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm 

- Yêu cầu lớp đọc đồng thanh một đoạn trong câu chuyện . 

b.2. Tìm hiểu bài:

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung 

- Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi :

-Vì sao Cóc phải lên kiện Trời ?

- Mời một em đọc đoạn 2 .Yêu cầu lớp đọc thầm theo.

- Cóc sắp xếp đội ngũ như thế nào trước khi lên đánh trống ?

- Hãy kể lại cuộc chiến đấu giữa hai bên?

- Yêu cầu lớp đọc thầm tiếp đoạn 3 của bài .
- Sau cuộc chiến thái độ của Trời thay đổi như thế nào?

- Theo em Cóc có điểm gì đáng khen?   

GDBVMT :                           

c.Luyện tập/Thực hành:

Hoạt động 3: Luyện đọc lại

- Yêu cầu lớp chia thành các nhóm, phân vai để đọc câu chuyện .

- Mời một vài nhóm thi đọc phân theo vai cả bài .  

- Lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

Kể chuyện(35')
1. Nêu nhiệm vụ: Kể lại được một đoạn truyện theo lời của một nhân vật trong truyện, dựa theo tranh minh họa (SGK).

2. Hướng dẫn HS kể chuyện:

- Yêu cầu học sinh quan sát  các bức tranh.

- Mời hai em kể lại một đoạn bằng lời của một nhân vật  trong truyện.

- Lưu ý học sinh kể bằng lời của nhân vật nào cũng xưng bằng “tôi”

- Gọi từng cặp kể lại đoạn 1 và 2 câu chuyện.

- 4 em thi kể lại từng đoạn câu chuyện trước lớp.

-Theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất

- HS khá, giỏi biết kể lại toàn bộ câu chuyện theo lời của 1 nhân vật.

d /củng cố và hoạt động nối tiếp:

- Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì?

- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới.

- Nhận xét, đánh giá.
	- Hát

- Ba em lên bảng đọc lại bài “Cuốn sổ tay”.

- Nêu nội dung bài.

- Lớp lắng nghe giới thiệu.

- Vài em nhắc lại tựa bài.

- Lớp lắng nghe đọc mẫu.

- Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài như giáo viên lưu ý.

- Lần lượt nối tiếp đọc từng câu .

- Từng em đọc từng đoạn trước lớp. 

- Ba em đọc từng đoạn trong bài .

- Đọc từng đoạn trong nhóm 

- Cả lớp đọc thầm đoạn1 trả lời câu hỏi 

- Vì trời lâu ngày không mưa, hạ giới bị hạn lớn, muôn loài đều khổ sở .

- Một em đọc tiếp đoạn 2 . Lớp đọc thầm theo .

- Ở những chỗ bất ngờ, phát huy được sức mạnh của mỗi con vật: Cua trong chum nước, Ong sau cánh cửa, Cáo, Gấu và Cọp nấp sau cửa .

- Cóc bước đến đánh ba hồi trống, Trời nổi giận sai Gà ra trị tội, Cóc ra hiệu Cáo nhảy ra cắn cổ Gà tha đi, Trời sai Chó ra Gấu tiến tới quật chết tươi …

- Lớp đọc thầm đoạn 3 .

- Trời và Cóc vào thương lượng , Trời còn dặn lần sau muốn mưa chỉ cần nghiến răng báo hiệu.

- Phát biểu theo suy nghĩ của bản thân .

- Lớp chia ra các nhóm rồi tự phân vai

(người dẫn chuyện, vai Cóc, vai Trời )

- Hai nhóm thi đọc diễn cảm câu chuyện 

- Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay nhất.

- Lắng nghe nhiệm vụ của tiết học.

- Quan sát các bức tranh gợi ý để kể lại câu chuyện.

- Hai em nêu vắn tắt nội dung mỗi bức tranh .

- Hai em nhìn tranh gợi ý  nhập vai để kể lại một đoạn câu chuyện. 

- 4 em lên thi kể câu chuyện trước lớp.

- Lớp theo dõi bình xét bạn kể hay nhất 

- Lần lượt nêu lên cảm nghĩ của mình về nội dung câu chuyện.

- Về nhà tập kể lại nhiều lần.

- Học bài và xem trước bài mới.


______________________
TẬP ĐỌC

Tiết 66: MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI
I.YÊU CẦU:

-Biết ngắt nhịp hợp lí ở các dòng thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ.

-Hiểu được tình yêu quê hương của tác giả qua hình ảnh “mặt trời xanh” và những dòng thơ tả vẽ đẹp đa dạng của rừng cọ. (trả lời được các câu hỏi trong SGK ; thuộc bài thơ)

-HS khá ,giỏi bước đầu biết đọc với giọng có biểu cảm

II. CHUẨN BỊ :

     GV :  Tranh  minh hoạ bài tập đọc;bảng phụ ghi nội dung hướng dẫn luyện đọc .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC :

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Ổn định: 

2. Kiểm tra bài cũ: 5'

Kiểm tra 3 HS đọc bài: “Cóc kiện Trời ”

3. Bài mới:33'
  a.Giới thiệu bài. 
- GV đọc mẫu lần 1 .

- Yêu cầu HS  đọc nối tiếp từng dòng thơ.

- GV theo dõi

 – Hướng dẫn phát âm từ khó.

- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. 

- GV hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi đúng.            
- Hướng dẫn đọc trong nhóm bàn.

- Yêu cầu các nhóm đọc giao lưu .

- GV nhận xét .

b.Tìm hiểu bài .

- Yêu cầu HS đọc 2 khổ thơ đầu  .

H.Khổ thơ 1 miêu tả điều gì ?

H. Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ?

-GV giảng thêm : Tác giả thấy tiếng mưa trong rừng cọ giống tiếng thác , tiếng gió ào ào là vì mưa rơi trên hàng nghìn , hàng vạn tàu lá cọ tạo thành những tiếng vang rất lớn và dồn dập .

H. Khổ thơ thứ hai miêu tả rừng cọ vào lúc nào ?

H. Về mùa hè . rừng cọ có gì thú vị ? 

-Yêu cầu HS đọc 2khổ thơ còn lại  .

H. Vì sao tác giả thấy lá cọ giống như mặt trời ? 

- Giảng từ: cọ : cây cao thuộc họ dừa , lá to , hình quạt .

-GV treo tranh cho HS quan sát lá cọ .

H. Tác giả gọi lá cọ là gì ? Em có thích cách gọi đó của tác giả không ? Vì sao ? 

H. Em có thích gọi lá cọ là “mặt trời xanh ” không ? Vì sao ?

-GV lấy VD:  Em thích cách gọi ấy vì cách gọi ấy rất đúng – lá cọ giống như mặt trời mà lại có màu xanh . / … vì cách gọi ấy rất lạ – mặt trời không đỏ mà lại xanh . / … vì mặt trời xanh thì hiền dịu …

-Yêu cầu HS nêu nội dung chính của bài.

- GV chốt nội dung chính – ghi bảng :

Nội dung chính  : Bài thơ tả vẻ đẹp của rừng cọ và tình yêu của tác giả với rừng cọ quê  hương .

c.Luyện đọc lại và học thuộc lòng bài thơ .
 -GV treo bảng phụ - gọi 1 HS đọc. 

- Giáo viên theo dõi, sửa sai - Hướng dẫn cách đọc bài.

-GV đọc diễn cảm bài thơ : giọng tha thiết trìu mến  .

- Giáo viên đọc mẫu lần hai.

- Hướng dẫn  đọc thuộc lòng.                           

- Yêu cầu lớp thi đọc thuộc.( Mỗi dãy 4 em).

- Cho HS thi đọc thuộc  khổ thơ mình thích,  cả bài thơ.

 - GV nhận xét – ghi diểm .        

4. Củng cố – Dặn dò :2' 
Hãy nêu nội dung bài?

-Nhận xét tiết học.HS về học thuộc bài thơ. ​​​​​​​​​​​​​​​                     

                                               
	- HS thực hiện

  -HS laéng nghe .

- HS đọc nối tiếp .
- HS phát âm từ  khó.

- Đọc nối tiếp từng khổ thơ.

-HS đọc theo nhóm bàn.

- Đại diện các nhóm đọc – Các nhóm khác nhận xét.

-1 HS đọc 2khổ thơ   – lớp đọc thầm theo.

- Miêu tả tiếng mưa trong rừng cọ .

-Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với tiếng thác đổ về , tiếng gió thổi ào ào .

- Miêu tả rừng cọ vào buổi trưa hè.

-Về mùa hè , nằm dưới rừng cọ nhìn lên , nhà thơ thấy trời xanh qua từng kẽ lá . 

-1 HS đọc - lớp đọc thầm .

- Lá cọ hình quạt ,  có gân lá xoè ra như các tia nắng nên tác giả thấy nó giống mặt trời.

 -HS quan sát tranh .

-Tác giả âu yếm gọi lá cọ là “ Mặt trời xanh của tôi ” . Cách gọi ấy thật hay vì lá cọ giống mặt trời nhưng lại có màu xanh , cách gọi ấy cũng  thể hiện tình cảm yêu mến  , gắn bó của tác giả đối với rừng cọ quê hương .

- 4 HS nêu .

- 2 HS nhắc lại.

- Học sinh suy nghĩ  – trả lời trước lớp.

-3 HS nhắc lại. 

- Học sinh  quan sát và đọc bài thơ.

-HS theo dõi .

-HS lắng nghe.

- 2 học sinh đọc - Cả lớp  gấp sách đọc thầm theo.Đọc đồng thanh theo bàn,nhóm,  dãy. 

-HS thi đọc thuộc - Lớp theo dõi nhận xét.

- Học sinh xung phong đọc thuộc lòng 

- Cả lớp nhận xét .

-HS trả lời 

- HS lắng nghe 


 Chính tả (Nghe - viết )

Tiết 65: CÓC KIỆN TRỜI
I.MỤC TIÊU:

- Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Đọc và viết đúng 5 tên nước láng giềng ở Đông Nam Á (BT2). Làm đúng (BT3) a/b

- Có ý thức rèn chữ, giữ vở    
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Gv: - 2 tờ giấy A4 ghi nội dung trong bài tập 2.

- Bảng phụ viết các từ ngữ bài tập 3.

Hs: sgk, vbt

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ:5' 

2. Bài mới:32' 

- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “Cóc kiện trời”.               
Hoạt động 1 . Hướng dẫn nghe viết

- Đọc mẫu bài viết (Cóc kiện Trời ) 

- Yêu cầu ba em đọc  lại bài  cả lớp đọc thầm theo . 

- Những từ nào trong bài được viết hoa ? Vì sao ?

- Yêu cầu lấy bảng con và viết các tiếng khó.

- Nhận xét, đánh giá.

- Đọc cho học sinh viết vào vở

- Đọc lại để học sinh dò bài, tự bắt lỗi và ghi số lỗi ra ngoài lề tập.

- Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét.

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 

Bài 2: 

- Nêu yêu cầu của bài tập 2.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- Gọi 2 em đại diện lên bảng thi viết đúng vài tiếng nước ngoài trên bảng.

- Yêu cầu lớp quan sát  nhận xét  bài bạn.

- Lưu ý học sinh nắm lại cách viết tên nước ngoài. 

- Yêu cầu lớp viết vào giấy nháp.

- Đọc cho học sinh viết vào vở.

Bài 3a/b: 

- Nêu yêu cầu của bài tập. Dán nội dung bài tập lên bảng gọi HS đọc.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.

- Gọi 2 em đọc lại từ đã được điền hoàn chỉnh  trước lớp.

- Yêu cầu lớp quan sát  nhận xét  bài bạn .

4. Củng cố- dặn dò:2' 

- Nhắc nhở trình bày sách vở sạch đẹp.
	- 3 em lên bảng viết các từ hay viết sai trong tiết trước: 

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài. 

- Hai em nhắc lại tựa bài.

- Lớp lắng nghe giáo viên đọc .

- Ba em đọc lại bài. 

- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài. 

- Các tiếng viết hoa là các chữ đầu  bài, đầu đoạn, đầu câu và các danh từ riêng như Cóc, Trời, Cua gấu, Cáo,…

- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con .
- Lớp nghe và viết bài  vào vở

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.

.

- Nêu lại yêu cầu bài tập 2.

- Đọc đồng thanh.

- Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét.

- Lớp thực hành viết nháp vào giấy nháp.

- Thực hành viết tên 5 nước Đông Nam Á theo giáo viên đọc. 

- 1 em nêu yêu cầu bài tập. 1 em đọc nội dung bài.

-  Làm vào vở.

Câu a) cây sào - xào nấu; lịch sự - đối xử. 

Câu b) chín mọng - mơ mộng; hoạt động - ứ đọng.

- Em khác nhận xét  bài làm của bạn.


-----------------------------------------
Luyện từ và câu

Tiết 33: NHÂN HÓA
I.MỤC TIÊU:  

- Nhận biết được hiện tượng nhân hóa, cách nhân hóa được tác giả sử dụng trong đoạn thơ, đoạn văn (BT1). Viết được một đoạn văn ngắn có sử dụng phép nhân hóa (BT2).

- Nhận biết được biện pháp nhân hóa trong các văn bản.

- Biết nhận xét bài làm của bạn.

GDBVMT: HS viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép nhân hóa để tả bầu trời buổi sớm hoặc tả một vườn cây. Qua đó giáo dục tình cảm gắn bó thiên nhiên, có ý thức BVMT.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  

Gv:  Phiếu khổ to viết sẵn bảng tổng hợp kết quả bài tập 1. 

Hs: sgk, vbt

III. Các hoạt động dạy- học



	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:5' 

- Yêu cầu một em viết trên bảng lớp hai câu văn liền nhau ngăn cách nhau bằng dấu hai chấm như tiết TLV tuần 31   

- Chấm tập hai bàn tổ 3 .

- Nhận xét phần kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới: 32'

- Hôm nay chúng ta sẽ  học bài: “Ôn luyện về nhân hóa”.

Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh làm bài tập

Bài 1: 

-Yêu cầu hai em nối tiếp đọc bài tập1

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm trao đổi thảo luận theo nhóm .

- Tìm các sự vật được nhân hóa và cách nhân hóa trong đoạn thơ .

- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên bảng trình bày .

- Theo dõi nhận xét từng nhóm .

- Chốt lời giải đúng.

Bài 2:

** Điều chỉnh: Chỉ yêu cầu viết 1 câu có sử dụng phép nhân hóa

- Mời một em đọc nội dung bài tập  2 lớp đọc thầm theo.

- Yêu cầu lớp làm việc cá nhân vào nháp.

- Mời hai  em lên thi làm bài trên bảng.

- Gọi một số em đọc lại câu văn của mình.

- Nhận xét, đánh giá bình chọn em có đoạn văn sử dụng hình ảnh nhân hóa đúng và hay.

- Chốt lại lời giải đúng. 

GDBVMT:
4. Củng cố- dặn dò: 2'

- Yêu cầu 2hs đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa.

- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới. 

- Nhận xét, đánh giá tiết  học. 
	- Hát

- Một em lên bảng viết lại hai câu văn có sử dụng dấu hai chấm để ngăn cách .

- Lớp viết vào giấy nháp.

- Em khác nhận xét  bài bạn.

- Lớp theo dõi giới thiệu bài 

- 2 em nhắc lại tựa bài học .

- Hai em đọc yêu cầu bài tập1.

- Cả lớp đọc thầm bài tập.

- Lớp trao đổi theo nhóm tìm các sự vật được nhân hóa và cách nhân hóa trong đoạn thơ  .

- Các nhóm cử đại diện lên bảng làm .

Cây đào: mắt - lim dim – cười

Hạt mưa: tỉnh giấc-mải miết - trốn tìm 

- Nhóm khác quan sát  nhận xét ý kiến của nhóm bạn.

- Một em đọc bài tập 2.

- Lớp theo dõi và đọc thầm theo.

- Lớp làm việc cá nhân thực hiện vào nháp.

- Hai em lên thi đặt câu văn tả về cảnh bầu trời buổi sáng hay một vườn cây có sử dụng hình ảnh nhân hóa.

- Lớp bình chọn bạn thắng cuộc.

- Hai em nêu lại nội dung vừa học. 

- Về nhà học bài và làm các bài tập còn lại.




--------------------------------------------------
Chính tả  (Nghe - viết )

Tiết 66: QUÀ CỦA ĐỒNG NỘI
I.MỤC TIÊU:  

- Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Làm đúng (BT2) a/ b.

- Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy- học

Gv:  Bảng phụ viết  2 lần nội dung bài tập 2.

Hs: sgk ,vbt

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:5' 

- Kiểm tra bài cũ mời 3 em lên bảng viết các từ tên 5 nước Đông Nam Á. 

- Nhận xét, đánh giá phần kiểm tra bài cũ.

3. Bài mới: 32'

- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết  một đoạn trong bài  “Quà của đồng nội”. 

Hướng dẫn nghe viết 

- Đọc mẫu đoạn viết trong bài “Quà của đồng nội ” 

- Yêu cầu ba học sinh đọc lại bài thơ 

- Nhắc nhớ cách viết  hoa danh từ riêng trong bài .

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ dễ sai .

- Đọc cho học sinh chép bài .

- Theo dõi uốn nắn cho học sinh. 

- Thu bài chấm điểm và nhận xét.

Hướng dẫn làm bài tập 

Bài 2a/b: 

- Nêu yêu cầu của bài tập. 

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 2.

- Yêu cầu lớp làm bài cá nhân . 

- Mời hai em lên bảng thi làm bài .

* Chốt lại lời giải đúng, mời hai em đọc lại .

4. Củng cố- dặn dò: 2' 

- Nhắc nhớ về tư thế ngồi viết và trình bày sách vở sạch đẹp.

- Về nhà học bài và xem trước bài.

- Nhận xét, đánh giá tiết  học. 
	- Hát.

- Ba em lên bảng viết các từ giáo viên đọc: Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô- nê-xi-a, Lào.

- Cả lớp viết vào bảng con.

- Lớp lắng nghe giới thiệu bài. 

- Hai em nhắc lại tựa bài.

- Lắng nghe giáo viên đọc mẫu bài viết. 

- Ba em đọc lại bài thơ .

- Cả lớp theo dõi đọc thầm theo .

- Lớp thực hiện viết vào bảng con các từ dễ nhầm lẫn.

- Nghe giáo viên đọc để chép vào vở.

- Nghe đọc lại để soát và tự sửa lỗi bằng bút chì. 

- Hai em đọc lại yêu cầu bài tập 2.

- Cả lớp thực hiện vào vở và sửa bài .

- 2 em lên bảng thi làm bài đúng và nhanh . 

Lời giải a) nhà xanh - đố xanh (Là cái bánh chưng).

Lời giải b) ở trong - rộng mênh mông - cánh đồng (Là thung lũng)

- Lớp nhận xét  bài bạn .

- Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.

- Về nhà học bài và làm bài tập.


----------------------------------------------------

 TẬP VIẾT

Tiết 33: ÔN CHỮ HOA Y
I.MỤC TIÊU:  

- Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Y (1 dòng), P, K (1 dòng); viết

đúng tên riêng Phú Yên (1 dòng) và câu ứng dụng (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà

Yêu già, già để tuổi cho.
- HS khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng tập viết trên lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Gv: - Mẫu chữ hoa Y .

- Mẫu chữ viết hoa về tên riêng Phú Yên và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li. 

Hs: sgk, vtv

III. Các hoạt động dạy- học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ: 5'

- Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh . Yêu cầu nêu nghĩa về câu ứng dụng.

- Nhận xét, đánh giá.      

3. Bài mới: 32'

- Hôm nay chúng ta sẽ ôn viết chữ hoa Y và một số từ danh từ riêng ứng dụng có chữ  hoa: P, Y, K

Hướng dẫn viết trên bảng con
- Yêu cầu tìm các chữ hoa  có trong bài: P, Y, K.   

- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Yêu cầu tập viết vào bảng con các chữ vừa nêu.

*Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng:  
-Yêu cầu đọc từ  ứng dụng Phú Yên   
- Giới thiệu Phú Yên là tên một tỉnh nằm ở ven biển miền Trung.  

*Luyện viết câu ứng dụng:
- Yêu cầu một em đọc câu:

Yêu trẻ , trẻ hay đến nhà

Trọng già , già để tuổi cho.

- Hướng dẫn hiểu nội dung câu ứng dụng. 

- Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa là danh từ riêng.

Hướng dẫn viết vào vở

- Nêu yêu cầu viết chữ Y một dòng cỡ nhỏ.

- Âm  : P, Y , K 1 dòng.

- Viết tên riêng Phú Yên, 1 dòng cỡ nhỏ.

- Viết câu ứng dụng 1 lần.             

(HS khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng tập viết trên lớp).

- Nhắc nhớ tư thế ngồi viết, cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu. 

* Chấm chữa bài:  
- Chấm từ 5- 7 bài học sinh. 

- Nhận xét  cả lớp rút kinh nghiệm. 

4. Củng cố- dặn dò:2' 

- Yêu cầu lần lượt nhắc lại cách viết chữ hoa và câu ứng dụng. 

- Dặn về nhà học bài và  xem trước bài mới.

- Nhận xét, đánh giá. 
	- Hát

- Hai em lên bảng viết tiếng (Đồng Xuân, Tốt gỗ hơn tốt nước sơn / Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người)   

- Lớp viết vào bảng con Đồng Xuân  

- Em khác nhận xét  bài viết của bạn .

- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu. 

- Vài em nhắc lại tựa bài.

- Tìm ra các chữ hoa có trong tên riêng  Phú Yên  và các chữ hoa có trong bài : P, Y, K.

- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào bảng con.

- Một em đọc từ ứng dụng.

- Lắng nghe để hiểu thêm về tên một tỉnh ở miền Trung của nước ta. 

- Một em đọc lại từ ứng dụng.

- Câu tục ngữ  khuyên mọi người sống phải yêu mến trẻ em thì được trẻ yêu mến và kính trọng người già thì được sống thọ, sống lâu .

- Luyện viết từ ứng dụng bảng con (Yêu, Kính )

- Lớp thực hành viết chữ hoa tiếng trong câu ứng dụng. 

- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn  của giáo viên. 

- Nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa và danh từ riêng. 

- Về nhà tập viết nhiều lần và xem trước bài mới. 


-------------------------------------------------------

Tập làm văn


Tiết 33: 
GHI CHÉP SỔ TAY
I.MỤC TIÊU:  

- Hiểu nội dung, nắm được ý chính trong bài báo A lô, Đô-rê-mon Thần thông đây! 

- Biết ghi vào sổ tay những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon.

- Biết ghi sổ tay riêng tư.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Gv: - Tranh ảnh về một số  loại động vật quý hiếm được nêu trong bài .

- Mỗi em có một cuốn sổ tay nhỏ. 

- Một vài tờ giấy khổ A4 .

Hs: sgk, vở

:III. Các hoạt động dạy- học


	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Ổn định:  

2. Kiểm tra bài cũ:5'  

- Gọi hai em lên bảng đọc lại bài viết nói về một số việc làm bảo vệ môi trường  đã học ở tiết trước.

3. Bài mới:32'  

Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1:

- Gọi 1 em đọc bài A lô, Đô-rê-mon 
- Yêu cầu hai  em đọc theo cách phân vai .

- Giới thiệu đến học sinh một số bức tranh về các loài động vật quý hiếm được nêu trong tờ báo. 

c. Luyện tập/Thực hành:

Bài 2:

- Yêu cầu hai em nêu đề bài .

- Phát cho 2 em mỗi em tờ giấy A4 để viết bài .

- Mời hai em lên dán tờ giấy bài làm lên bảng 

- Yêu cầu lớp trao đổi theo từng cặp và phát biểu ý kiến trước lớp .

- Yêu cầu lớp thực hiện viết vào sổ tay tên các loài động vật quý hiếm .

- Chốt ý chính, mời học sinh đọc lại .

- Gọi 2 em đọc to đoạn hỏi đáp mục b 

- Yêu cầu trao đổi theo cặp tập tóm tắt ý chính lời của Đô-rê-mon.

- Mời một số em phát biểu trước lớp .

- Mời những em làm tờ giấy A4 dán lên bảng.

- Nhận xét và chấm điểm một số bài văn tốt.

d.củng cố và hoạt động nối tiếp:
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung. 

- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau. 

- Nhận xét, đánh giá tiết  học. 
	- Hát.

- Hai em lên bảng “Đọc bài viết về những việc làm nhằm bảo vệ môi trường  qua bài TLV đã học.”

- Một em đọc yêu cầu đề bài .

- Hai em phân vai người hỏi là Nguyễn Tùng Nam (Hà Nội) và Trần Aùnh Dương (Thái Bình) học sinh 2 là Đô-rê-mon (đáp)

- Quan sát các bức tranh về một số động vật quý hiếm .

- Hai em đọc yêu cầu đề bài tập 2 .

- Thực hiện viết lại tên một số động vật quý hiếm và các biện pháp bảo vệ  các loài động vật này, rồi dán lên bảng lớp .

- Ở lớp chia thành các cặp trao đổi và phát biểu trước lớp rồi viết vào sổ tay tên các loài động vật quý hiểm đang có nguy cơ tuyệt chủng .

- Nối tiếp nhau đọc lại .

- Hai em đọc các câu hỏi -đáp ở mục b

- Trao đổi theo từng cặp sau đó tự ghi tóm tắt các ý chính  lời của Đô-rê-mon 

- Ở Việt Nam: sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác …Thực vật : Trầm hương, trắc, cơ nia, sâm ngọc linh, tam thất …

- Một số em đọc kết quả trước lớp.

- Lớp lắng nghe bình chọn bạn viết hay nhất.

- Hai em nhắc lại nội dung bài học.

- Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.


---------------------------------------------------
Tuaàn 34
Tập đọc –kể chuyện

Tiết 67: SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG 
I.MỤC TIÊU
A. Tập đọc :

-Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu , giữa các cụm từ 
-Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi tình nghĩa thuỷ chung ,tấm lòng nhân hậu của chú Cuội ; giải thích các hiện tượng thiên nhiên và ước mơ bay lên mặt trăng của loài người .
B. Kể chuyện :

-Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo gợi ý (SGK)
II. CHUẨN BỊ
-Tranh minh hoạ : SGK
- HS : SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	        Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ: 5' 

- Giáo viên gọi 3 học sinh đọc và trả lời câu hỏi bài : “Mặt trời xanh của tôi”

· Giáo viên nhận xét, cho điểm

2. Bài mới :35'

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọcø *GV đọc mẫu toàn bài:
*Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

· GV hướng dẫn học sinh luyện đọc từng câu.
· Giáo viên nhận xét từng học sinh về cách phát âm, cách ngắt, nghỉ hơi.

· Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc từng đoạn: bài chia làm 4 đoạn.

· Giáo viên gọi học sinh đọc đoạn 1.

· Giáo viên gọi tiếp học sinh đọc từng đoạn.

· Chú ý ngắt giọng đúng ở các dấu chấm, phẩy 

· GV kết hợp giải nghĩa từ khó: tiều phu, khoảng giập bã trầu, phú ông, rịt
· Giáo viên cho học sinh đọc nhỏ tiếp nối: 1 em đọc, 1 em nghe

· Cho  học sinh đọc  đoạn 
· Hoạt động 2: hướng dẫn tìm hiểu bài .
· Giáo viên cho học sinh đọc thầm đoạn 1 và hỏi :+  Nhờ đâu chú Cuội phát hiện ra cây thuốc quý?  

-  Giáo viên cho học sinh đọc thầm đoạn 2 và hỏi +  Chú Cuội dùng cây thuốc vào việc gì ?

 Thuật lại những chuyện xảy ra với vợ chú Cuội?

-  Giáo viên cho học sinh đọc thầm đoạn 3 và hỏi 

+  Vì sao chú Cuội bay lên cung trăng?

  +  Em tưởng tượng chú Cuội sống trên cung trăng như thế nào ? Chọn một ý em cho là đúng.

* Chốt nội dung: Ca ngợi tình nghĩa thuỷ chung.....

*Hoạt động 3 : luyện đọc lại 
Giáo viên chọn đọc mẫu một đoạn

 trong bài và lưu ý học sinh cách đọc đoạn văn.

· Giáo viên chia lớp thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm 3 học sinh, yêu cầu luyện đọc theo nhóm

- Giáo viên tổ chức cho 2 đến 3 nhóm thì đọc bài tiếp nối 
	· 3 học sinh đọc

· Học sinh trả lời

Học sinh lắng nghe.

 Học sinh đọc tiếp nối 1 – 2 lượt bài.

Cá nhân

- Cá nhân.

HS giải nghĩa từ trong SGK.

Học sinh đọc theo nhóm ba.

· Mỗi tổ đọc 1 đoạn tiếp nối.

· Cá nhân  

- Học sinh đọc thầm.

· Do tình cờ thấy hổ mẹ cứu sống hổ con bằng lá thuốc, Cuội đã phát hiện ra cây thuốc quý.

Cuội dùng cây thuốc để cứu sống mọi người. ....
· Vợ Cuội bị trượt chân ngã vỡ đầu. ....
- Vì vợ Cuội quên lời chồng dặn, đem nước giải tưới cho cây thuốc, khiến cây bay lên trời. Cuội sợ mất cây, ....

· Học sinh thảo luận, trao đổi về lí do chọn ý a, b, c. các em có thể chọn ý a, c với các lý do: 

+ Sống trên cung Trăng, chú Cuội rất buồn vì nhớ nhà. Trong tranh, chú ngồi bó gối, vẻ mặt rầu rĩ....

- HS chia nhóm đọc bài.

- Mỗi học sinh đọc một lần đoạn 2, 3 trong nhóm, các bạn trong nhóm theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho nhau.

· Học sinh các nhóm thi đọc.




KỂ CHUYỆN:35'
*Hoạt động 4: hướng dẫn kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh . 

· Giáo viên nêu nhiệm vu

· Gọi học sinh đọc lại yêu cầu bài 

- Giáo viên cho học sinh nêu các gợi ý trong SGK

· Gọi 1 học sinh kể mẫu đoạn 1.

Giáo viên cho 4 học sinh nối tiếp nhau kể lại câu chuyện.

· Giáo viên cho cả lớp nhận xét, chốt lại. 

· Gọi học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện

· Giáo viên cho cả lớp nhận xét, bình chọn nhóm dựng lại câu chuyện hấp dẫn, sinh động nhất với yêu cầu 

Giáo viên cho 1 học sinh kể lại toàn bộ câu chuyện .

3.Củng cố-Dặn dò: 5'
- GV nhận xét tiết học.

- Giáo viên động viên, khen ngợi học sinh kể hay
--------------------------------------------------
Tập đọc

                                    Tiết 68: MƯA
I.MỤC TIÊU
- Biết ngắt nhịp hợp lý khi đọc các dòng thơ, khổ thơ .
Hiểu nội dung : Tả cảnh trời mưa và khung cảnh sinh hoạt ấm cúng của gia đình trong cơn mưa , thể hiện tình yêu thiên nhiên , yêu cuộc sống gia đình của tác giả -

-Trả lời được các câu hỏi trong SGK ; thuộc 2-3 khổ thơ.
-HS khá , giỏi bước đầu biết đọc bài thơ với giọng có biểu cảm . 
II. CHUẨN BỊ
GV : tranh minh hoạ bài đọc: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.KT bài cũ:5' 
-  Đọc bai :Sự tích chú Cuội cung trăng và trả lời những câu hỏi về nội dung bài 

2.Bài mới :32'

 Hướng dẫn học sinh luyện đọc 
- GV đọc mẫu toàn bài:

- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

· GV hướng dẫn học sinh luyện đọc từng dòng thơ, mỗi bạn đọc tiếp nối 2 dòng thơ 

· Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc từng khổ thơ.

· Giáo viên gọi học sinh đọc khổ 1 

· GV kết hợp giải nghĩa từ khó: lũ lượt, lật đật
· Giáo viên cho học sinh đọc theo nhóm 

· Giáo viên gọi từng tổ, mỗi tổ đọc tiếp nối 1 khổ thơ 

· Cho cả lớp đọc bài thơ giọng nhẹ nhàng 

 hướng dẫn tìm hiểu bài .

· Giáo viên cho học sinh đọc thầm ba khổ thơ đầu và hỏi :

+ Tìm những hình ảnh gợi tả cơn mưa trong bài thơ

- Giáo viên cho học sinh đọc thầm khổ thơ 4 và hỏi :

+  Cảnh sinh hoạt gia đình ngày mưa ấm cúng như thế nào?  

- Giáo viên cho học sinh đọc thầm khổ thơ 5 và hỏi :

+  Vì sao mọi người thương bác ếch ? 

        +  Hình ảnh bác ếch gợi cho em nghĩ đến ai ? 

* Chốt nội dung:...

 Học thuộc lòng .

· Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ 

· Giáo viên hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ hơi đúng, tự nhiên và thể hiện tình cảm qua giọng đọc.

· Cho cả lớp nhận xét. 

· Giáo viên cho học sinh thi học thuộc cả bài thơ qua trò chơi . 

· Giáo viên cho lớp nhận xét chọn bạn đọc đúng, hay 

3.Nhận xét – Dặn dò : 
- GV nhận xét tiết học.


	Học sinh đọc trả lời câu hỏi. 
Học sinh lắng nghe.

- Học sinh đọc tiếp nối 1 – 2 lượt bài.

 Học sinh đọc tiếp nối 1 – 2 lượt bài

- HS giải nghĩa từ trong SGK.

· Học sinh đọc theo nhóm ba.

· Mỗi tổ đọc 1 đoạn tiếp nối.

Đồng thanh 

- Học sinh đọc thầm.

- Mây đen lũ lượt kéo về ; mặt trời chui vào trong mây ; chớp, mưa nặng hạt, cây lá xoeø tay hứng làn gió mát ; gió hát giọng trầm giọng cao ; sấm rền, chạy trong mưa rào 

- Cả nhà ngồi bên bếp lửa. Bà xỏ kim khâu, chị ngồi đọc sách, mẹ làm bánh khoai

-Vì bác lặn lội trong mưa gió để xem từng cụm lúa đã phất cờ lên chưa 

· Nghĩ đến những cô bác nông dân đang lặn lội làm việc ngoài đồng trong gió mưa.

 Học sinh lắng nghe     

HS Học thuộc lòng theo sự hướng dẫn của GV  

· Mỗi học sinh tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ đến hết bài.   

Cá nhân

Học sinh mỗi tổ thi đọc tiếp sức 

Lớp nhận xét. 

· Học sinh hái hoa và đọc thuộc cả khổ thơ.   




Chính tả (Nghe viết) 
Tiết 67: THÌ THẦM
Phân biệt : ch/tr
I.MỤC TIÊU


   - Nghe - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng các khổ thơ , dòng thơ 5 chữ.

   - Đọc và viết được tên một số nước Đông Nam Á .

   - Làm đúng bài tập 3(a).
II. CHUẨN BỊ
           GV : bảng lớp viết nội dung bài tập ở BT1, 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	            Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.KT bài cũ : 5'

- GV cho học sinh viết các từ có tiếng bắt đầu bằng s/x 
2/Bài mới :32'

Giới thiệu bài : 
* Hướng dẫn học sinh nghe viết 

+Hướng dẫn học sinh chuẩn bị 

· Giáo viên đọc bài thơ cần viết chính tả 1 lần.

· Gọi học sinh đọc lại bài.

+  Bài thơ trên có mấy khổ ?

+  Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

+  Bài thơ nhắc đến những sự vật, con vật nào ?

+  Các con vật, sự vật trò chuyện ra sao ?

- Giáo viên gọi học sinh đọc từng câu.

· Giáo viên hướng dẫn học sinh viết một vài tiếng khó, dễ viết sai: mênh mông, tưởng . 
· Giáo viên gạch chân những tiếng dễ viết sai, yêu cầu học sinh khi viết bài, không gạch chân các tiếng này.

*Đọc cho học sinh viết

· GV cho HS nhắc lại cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở.

 Chú ý tới bài viết của những học sinh thường mắc lỗi chính tả.

*Chấm, chữa bài

· Giáo viên cho HS cầm bút chì chữa bài. 

· GV thu vở, chấm một số bài, sau đó nhận xét từng bài về các mặt.
 hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả .

Bài tập 2:  Gọi 1 HS đọc yêu cầu 

- Giáo viên cho học sinh đọc tên các nước Đông Nam Á 

+  Tên riêng nước ngoài được viết như thế nào?

Cho HS làm bài vào vở bài tập.

· GV tổ chức cho HS thi làm bài tập nhanh, đúng. 

· Gọi học sinh đọc bài làm của mình:

Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po 

Bài tập 3a:  Gọi 1 HS đọc yêu cầu phần a

· Cho HS làm bài vào vở bài tập.

· Nhận xét , chốt bài đúng.
	· Học sinh lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con
- HS nghe giới thiệu.

- Học sinh nghe Giáo viên đọc

· 2 – 3 học sinh đọc

Bài thơ trên có 2 khổ 

· Các chữ đứng đầu câu, đầu đoạn, và các tên riêng.

· Bài thơ nhắc đến những sự vật, con vật gió, lá, cây, hoa, ong bướm, trời, sao
· Gió thì thầm với lá, lá thì thầm với cây, hoa thì thầm với ong bướm, trời thì thầm với sao, sao thì thầm với nhau.
· Học sinh đọc

· Học sinh viết vào bảng con

Cá nhân 

· HS chép bài chính tả vào vở

- Học sinh sửa bài 

Nhớ và viết lại tên một số nước Đông Nam Á vào chỗ trống:

· Đông Nam Á gồm mười một nước là: Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po
Điền vào chỗ trống tr hoặc ch. Giải câu đố:




3.Củng cố-Dặn dò: 3'
- GV nhận xét tiết học.

- Tuyên dương những học sinh viết bài sạch, đẹp, đúng chính tả.

-----------------------------------------------

Luyện từ và câu
Tiết34:
TỪ NGỮ VÒ THIÊN NHIÊN. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I.MỤC TIÊU
- Nêu được một số từ ngữ nói về lợi ích của thiên nhiên đối với con người và vai trò của con người đối với thiên nhiên .

- Điền đúng dấu chấm , dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn.
II. CHUẨN BỊ
GV : bảng phụ viết nội dung ở BT1, 2, 3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	            Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. KT bài cũ: 5'

· Giáo viên cho học sinh làm lại bài tập 1, 2

· Giáo viên nhận xét, cho điểm

2. Bài mới : 32'

Bài tập 1:

Giáo viên cho học sinh làm bài 

· Nhận xét; chốt bài đúng .
Bài tập 2:

· Giáo viên cho học sinh mở VBT và nêu yêu cầu 

- Giáo viên cho học sinh đọc câu mẫu

-  Giáo viên cho học sinh làm bài 

· Gọi học sinh thi đua sửa bài 

· Giáo viên gọi học sinh đọc bài làm

· Nhận xét

- Con người đã làm những gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm

· Con người xây dựng nhà cửa, lâu đài. 

Bài tập 3

Giáo viên cho học sinh làm bài 

Tuấn lên bảy tuổi . Em rất hay hỏi . Một lần , em hỏi bố :

· Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh mặt trời. Có đúng thế không, bố ?

· Đúng đấy , con ạ ! – Bố Tuấn đáp.

· Thế ban đêm không có mặt trời thì sao ?

· Nhận xét , chốt bài đúng.
3. Củng cố-Dặn dò: 3'
         -  GV nhận xét tiết học.
	· Học sinh sửa bài

a) Tr trên mặt     đất

Cây cối, biển cả, hoa lá, rừng, núi, 

muông thú, sông ngòi, ao, hồ… 

b) Tr    trong lòng đất

Mỏ than, mỏ dầu, mỏ vàng, mỏ 

sắt, mỏ đồng, kim cương,

 đá quý,…

- Thiên nhiên mang lại cho con người những gì ?

· Học sinh làm bài 

· Học sinh thi đua sửa bài 

· Con người xây dựng đền thờ, cung điện, nhà máy, xí nghiệp, công trường, sáng tạo ra máy bay, tàu thuỷ, trường học để dạy dỗ con em thành người có ích, bệnh viện, trạm xá để chữa bệnh cho người có ích… 

Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi chỗ chấm:

· Học sinh làm bài 




------------------------------------------------------
Chính taỷ: (Nghe viết )
Tiết 68: DÒNG SUỐI THỨC 
Phân biệt: ch/ tr

I.MỤC TIÊU
     -   Nghe - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài thơ lục bát .

     -  Làm đúng bài tập 2a , 3a.
II. CHUẨN BỊ
          bảng phụ viết bài Dòng suối thức
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	              Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1/KT bài cũ :5'

· GV gọi 3 học sinh lên bảng viết tên các nước Đông Nam Á: Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.
2/ Bài mới :32'

*Hướng dẫn học sinh chuẩn bị 

· Giáo viên đọc bài thơ 

· Gọi học sinh đọc lại bài.

+  Bài thơ có mấy khổ thơ, được trình bày theo thể thơ gì ?

+  Tác giả tả giấc ngủ của muôn vật trong đêm như thế nào ?

   Trong đêm chỉ có dòng suối thức để làm gì ?

-  Giáo viên gọi học sinh đọc từng câu.

· Giáo viên hướng dẫn học sinh viết một vài tiếng khó, dễ viết sai: ngủ, trên nương, lượn quanh,… 

*Học sinh nghe - viết chính tả  .

*Chấm, chữa bài

· HS đổi vở, sửa lỗi cho nhau.

· GV thu vở, chấm một số bài, sau đó nhận xét từng bài về các mặt.
Bài tập 2a: Tìm các từ ngữ:

· Gọi 1 HS đọc yêu cầu phần a

-  Cho HS làm bài vào vở bài tập.

· GV tổ chức cho HS thi làm bài tập nhanh, đúng. 

· Gọi học sinh đọc bài làm của mình:

· Khoảng không bao la chứa Trái Đất và các vì sao:
· Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó:
- Nhận xét ,chốt bài đúng .

Bài tập 3a:  Gọi 1 HS đọc yêu cầu phần a

· Cho HS làm bài vào vở bài tập.

3.Củng cố-Dặn dò: 3'
· GV nhận xét tiết học.


	Học sinh lên bảng viết, cả lớp viết bảng con.

- HS theo dõi .

Bài thơ có 2 khổ thơ, được trình bày theo thể thơ lục bát. 

· Mọi vật đều ngủ: ngôi sao ngủ với bầu trời,....

· Trong đêm chỉ có dòng suối thức để nâng nhịp cối giã gạo.

· Học sinh đọc

· Học sinh viết vào bảng con

Cá nhân 

· HS viết bài chính tả vào vở

Học sinh sửa bài 

- HS đọc yêu cầu ...

· Học sinh làm bài

· Học sinh sửa bài 

Vũ trụ

· Chân trời  

Điền vào chỗ trống tr hoặc ch:
- HS làm bài vào vở.

- HS chữa bài .


                                    -------------------------------------------------
Tập viết


Tiết 34 :
ÔN CHỮ HOA :  
[image: image2.emf], 
[image: image3.emf], 
[image: image4.emf], 
[image: image5.emf]
I.MỤC TIÊU
- Viết đúng và tương đối nhanh các chữ hoa (kiểu 2) : A,M,N,V ; viết đúng tên riêng : An Dương Vương và câu ứng dụng : Tháp Mười..... Bác Hồ bằng cỡ chữ nhỏ.
II. CHUẨN BỊ
-GV : chữ mẫu A, M, N, V ( kiểu 2 ), tên riêng: An Dương Vương và câu ca dao trên dòng kẻ ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1/KT bài cũ :5'

2/ Bài mới :32'
*Giới thiệu bài : 
 Hướng dẫn viết trên bảng con .
-  Luyện viết chữ hoa

· GV gắn chữ A, M, N, V ( kiểu 2 ) trên bảng

· Giáo viên cho học sinh quan sát, thảo luận nhóm đôi và nhận xét, trả lời câu hỏi : 

+  Chữ A, M, N, V gồm những nét nào?

· Cho HS viết vào bảng con

· Giáo viên viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết A, M, N, V
· Giáo viên cho HS viết vào bảng con 

· Giáo viên nhận xét.

*Luyện viết từ ngữ ứng dụng ( tên riêng )

+  Đọc lại từ ứng dụng

GV viết mẫu tên riêng theo chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở bảng lớp
· Giáo viên cho HS viết vào bảng con từ An Dương Vương 2 lần
· Giáo viên nhận xét, uốn nắn về cách viết.

*Luyện viết câu ứng dụng 

· GV viết câu ứng dụng mẫu và cho học sinh đọc : 

Tháp Mười đẹp nhất bông sen 

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
· Giáo viên giúp học sinh hiểu nội dung câu ứng dụng: câu thơ ca ngợi Bác Hồ là người Việt Nam đẹp nhất.  

· Giáo viên nhận xét, uốn nắn

 Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết .
· Gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết 

Giáo viên nêu yêu cầu .
· Cho học sinh viết vào vở. 

*Chấm, chữa bài 

· Giáo viên thu vở chấm nhanh khoảng 5 – 7 bài. 

· Nhận xét, tuyên dương học sinh viết đẹp

3.Củng cố-Dặn dò: 3'
	- HS theo dõi .

Caù nhaân

· HS quan sát và trả lời

· Các chữ hoa là: A, D, V, T, M, N 


[image: image6.emf]
· Học sinh viết bảng con

· Cá nhân 

- Cá nhân 

- HS theo dõi .

· Học sinh quan sát và nhận xét.

HS luyện viết

học sinh viết vào vở. 


-------------------------------------------

Tập làm văn

Tiết 34 :
NGHE KỂ: VƯƠN TỚI CÁC VÌ SAO

GHI CHÉP sổ TAY

I.MỤC TIÊU
-Nghe và nói lại được thông tin trong bài : Vươn tới các vì sao.
-Ghi vào sổ tay ý chính của một trong 3 thông tin nghe được .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	       Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của HS

	1/.KT bài cũ : 5'

· Giáo viên cho học sinh đọc trong sổ tay ghi chép những ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-môn

· Giáo viên nhận xét

2/.Bài mới :32'

* hướng dẫn học sinh thực hành .  
Bài 1.

· Giáo viên gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài 

-  Giáo viên cho học sinh quan sát từng ảnh minh hoạ (tàu vũ trụ Phương Đông 1, Am-xtơ-rông, Phạm Tuân)

· Yêu cầu học sinh đọc tên tàu vũ trụ và tên hai nhà du hành vũ trụ.

· Giáo viên yêu cầu học sinh lắng nghe bài, ghi ra nháp những nội dung chính, ghi lại chính xác những con số, tên riêng, sự kiện

· Giáo viên đọc bài với giọng chậm rãi, tự hào

· Đọc xong từng mục, Giáo viên hỏi học sinh:

+  Con tàu đầu tiên được phóng vào vũ trụ thành công có tên gì ?

+  Ngày, tháng, năm nào, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Phương Đông 1 ?

+  Ai là người bay trên con tàu đó ?

+  Con tàu đã bay mấy vòng quanh Trái Đất ?

+  Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là ai ? Vào ngày nào?

+ Con tàu nào đã đưa Am-xtơ-rông lên mặt trăng?

+  Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ ?

+  Anh hùng Phạm Tuân tham gia chuyến bay vũ trụ trên tàu nào ? Vào năm nào ?

Giáo viên đọc lại lần thứ 3, cho học sinh theo dõi, bổ sung các thông tin.

Bài 2.

 - HS đọc yêu cầu .

· Giáo viên cho học sinh làm bài

· Gọi một số học sinh đọc bài trước lớp.

· Giáo viên cho cả lớp nhận xét, rút kinh nghiệm

· Giáo viên chấm điểm một số bài viết, nhận xét về các mặt:

+ Nội dung: nêu được ý chính, viết cô đọng, ngắn gọn.

+  Hình thức: trình bày sáng tạo, rõ.
	Học sinh đọc 

- HS theo dõi.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS đọc theo yêu cầu .

- Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao

· Học sinh quan sát 

- Học sinh lắng nghe

- Con tàu đầu tiên được phóng vào vũ trụ thành công có tên là tàu Phương Đông 1

· Ngày 12 – 4 – 1961, Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ Phương Đông 1

· Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là người bay trên con tàu đó

· Con tàu đã bay 1vòng quanh Trái Đất

· Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là nhà du hành vũ trụ Am-xtơ-rông vào ngày 21 – 7 – 1969 

· Con tàu A-pô-lô đã đưa nhà du hành vũ trụ Am-xtơ-rông lên mặt trăng 

· Anh hùng Phạm Tuân là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ 

· Anh hùng Phạm Tuân tham gia chuyến bay vũ trụ trên tàu Liên hợp của Liên Xô vào năm 1972

· Học sinh theo dõi

 HS đọc.

- Học sinh làm bài

· Cá nhân
· Lớp nhận xét.



3.Củng cố-Dặn dò: 3'
-GV nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị: Ôn tập cuối HKII. 
                                        ----------------------------------------------------------------

TUẦN 35
  Tập đọc- Kể chuyện

Ôn tập cuối học kì II   (Tiết 1)       

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ khoảng 70 tiếng /phút);trả lời được 1 CH về nội dung đọc, thuộc được 2 - 3 đoạn (bài) thơ đã học ở HKII. 


- Biết viết một bản thông báo ngắn về một buổi liên hoan văn nghệ của liên đội (BT2)


* HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát ( tốc độ trên 70 tiếng /phút); viết thông báo gọn, rõ, đủ thông tin, hấp dẫn .

II. CHUẨN BỊ:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.


*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ:  

- Ba hs đọc TL bài thơ Mưa và trả lời câu hỏi về nội dung bài .

3. Giới thiệu và nêu vấn đề:


4.  Phát triển các hoạt động.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	*  Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- GV ghi phiếu tên từng bài tập đọc đã học từ học kì II SGK và  tranh minh họa.

- GV yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.

· GV đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- GV cho điểm.

- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại

* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.

a) Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

-  GV yêu cầu HS đọc thầm bài quảng cáo “ Chương trình xiếc đặc sắc).

- GV hỏi: Cần chú ý những điểm gì khi viết thông báo?
- GV chốt lại:

+ Mỗi em đóng vai người tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ của đội để viết thông báo.

+ Bản thông báo cần viết theo kiểu quảng cáo. Cụ thể:

-Về nội dung: đủ thông tin (mục đích – thời gian – địa điểm – lời mời).

-Về hình thức: lới văn ngắn gọn, rõ, trình bày, trang trí, hấp dẫn.

b) HS viết thông báo.

- GV yêu HS viết thông báo.

- GV yêu cầu vài HS đọc bảng thông báo của mình.

- GV nhận xét, bình chọn.
	-HS lên bốc thăm bài tập đọc.

-HS đọc từng đoạn hoặc cả bài  theo chỉ định trong yếu.

-HS trả lời. 

-HS đọc yêu cầu của bài.

-HS đoạc bài cá nhân.

-HS trả lời.

-HS viết thông báo trên giấy A4 hoặc mặt trắng của tờ lịch cũ. Trang trí thông báo với các kiểu chữ, bút màu, hình ảnh ...

-HS đọc bảng thhông báo của mình.

-HS cả lớp nhận xét.



--------------------------------------------
                           Ôn tập cuối học kì II  (Tiết 2)  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.


- Tìm được một số từ ngữ về các chủ điểm Bảo vệ tổ quốc , Sáng tạo, Nghệ thuật (BT2).
II. CHUẨN BỊ:

* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.


*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

Giới thiệu và nêu vấn đề:

        Phát triển các hoạt động.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	*  Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- GV yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.

· GV đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- GV cho điểm.

- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại

* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV  yêu cầu HS làm bài theo nhóm.

-  Đại diện các nhóm lên trình bày trên bảng
- GV nhận xét, chốt lại :

. Bảo vệ Tổ Quốc:
+ Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ Quốc: đất nước, non sông, nước nhà.

+ Từ ngữ chỉ hoạt động bảo vệ Tổ Quốc: canh gác, kiểm sốt bầu trời, tuần tra trên biển, chiến đấu, chống xâm lược.

. Sáng tạo
+ Từ chỉ trí thức: kĩ sư, bác sĩ, luật sư.

+ Từ chỉ hoạt động của trí thức: nghiên cứu khoa học, thực nghiệm khoa học, giảng dạy, khám bệnh, lập đồ án.

. Nghệ thuật
+ Từ chỉ người hoạt động nghệ thuật: nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ, nhà văn, diễn viên, nhà tạo mốt.

+ Từ chỉ hoạt động người hoạt động nghệ thuật: ca hát, sáng tác, biểu diễn, sáng tác, biểu diễn, thiết kế thời trang.

+ Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật: âm nhạc, hội họa, văn học, kiến trúc, điêu khắc, điện ảnh, kịch.
	-HS lên bốc thăm bài tập đọc.

-HS đọc từng đoạn hoặc cả bài  theo chỉ định trong yếu.

-HS trả lời. 

-HS đọc yêu cầu của bài.

-HS làm bài theo nhóm.

-Đại diện các nhóm lên trình baỳ.

-HS cả lớp nhận xét.

-HS chữa bài vào vở.



	5. Củng cố – dặn dò.

· Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 3.
· Nhận xét bài học.
	


-----------------------------------------------

   Tập đọc
Ôn tập cuối học kì II   (Tiết 3)     

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.


- Nghe - viết đúng bài Nghệ nhân Bát Tràng (tốc độ viết khoảng 70 - chữ / 15 phút ); biết trình bày bài thơ theo thể lục bát (BT2).

-HS khá, giỏi viết đúng và và tương đối đẹp bài CT (tốc độ trên 70- chữ / 15 phút ).
II. CHUẨN BỊ:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.


*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: 
3. Giới thiệu và nêu vấn đề:

         4.  Phát triển các hoạt động.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	*  Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- GV yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc.

· GV đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- GV cho điểm.

- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại

* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.

- GV đọc cho HS viết bài Nghệ nhân Bát Tràng

-Chấm ,chữa lỗi.
	-HS lên bốc thăm bài tập đọc.

-HS đọc từng đoạn hoặc cả bài  theo chỉ định trong yếu.

-HS trả lời. 

-HS viết bài


5. Củng cố – dặn dò.

· Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 4.
 Nhận xét bài học.
---------------------------------------------------

    Chính tả
Ôn tập cuối học kì II (Tiết 4) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

- Nhận biết được các từ ngữ thể hiện sự nhân hố, các cách nhân hố (BT2).
II. CHUẨN BỊ:

* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.


*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ: Ôn luyện tiết 3.
3. Giới thiệu và nêu vấn đề:


4.  Phát triển các hoạt động.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	*  Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- GV yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài tập đọc

· GV đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- GV cho điểm.

- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại

* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV  yêu cầu HS quan sát tranh minh họa.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ, tìm tên các con vật được kể đến trong bài.

-  GV yêu cầu các HS làm việc theo nhóm.
- Đại diện các nhóm lên  trình bày.

- GV nhận xét, chốt lại. 

+ Những con vật được nhân hố : con Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Còng, Dã Tràng.

+ Các con vật được gọi: cái, cậu, chú, bà, bà, ông.

+ Các con vật được tả: thổi xôi, đi hội, cõng nồi ; đỏ mắt, nhóm lửa, chép miệng ; vận mình, pha trà ; lật đật, đi chợ, dắt tay bà Còng ; dựng nhà ; móm mén, rụng hai răng, khen xôi dẻo.
	-HS lên bốc thăm bài tập đọc.

-HS đọc từng đoạn hoặc cả bài  theo chỉ định trong yếu.

-HS trả lời. 

-HS đọc yêu cầu của bài.

-HS làm bài vào vở.

-HS trả lời:có là con Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Còng, Dã Tràng.

-Các nhóm lên trình bày.

-HS cả lớp nhận xét.

	5. Củng cố – dặn dò.

-Về ôn lại các bài học thuộc lo

-Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 5.
	


-----------------------------------------------------

 Luyện từ và câu

Ôn tập cuối học kì II  (Tiết 5)   
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

- Nghe kể lại được câu chuyện Bốn cẳng và sáu cẳng(BT2)
II. CHUẨN BỊ:

* GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng.


*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

          1. Khởi động: Hát.

 2. Bài cũ: Ôn tiết 4.
3.Giới thiệu và nêu vấn đề:


4.  Phát triển các hoạt động.

	*  Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
· GV yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.

· GV yêu cầu học sinh  đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thăm trong phiếu.

· GV đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc
- GV cho điểm.

- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại

* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV kể chuyện. Kể xong GV hỏi:

+ Chú lính được cấp ngựa để làm gì?

+ Chú sử dụng con ngựa như thế nào?

+ Vì sao chú cho rằng chạy bộ nhanh hơn cưỡi ngựa?

- GV kể lần 2.

- GV  yêu cầu một số HS kể lại câu chuyện.

- Từng cặp HS kể chuyện.

- HS thi kể chuyện với nhau.

- GV hỏi: Truyện gây cười ở điểm nào?

- GV nhận xét, chốt lại bình chọn người kể chuyện  tốt nhất.
5. Củng cố – dặn dò.
-NX tiết học.
	-HS lên bốc thăm bài học thuộc lòng..

-HS đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ qui định trong phiếu.

-HS trả lời. 

-HS đọc yêu cầu của bài.

-HS lắng nghe.

+Đi làm một công việc khẩn cấp.

+Chú dắt ngựa ra đường nhưng khong cưỡi mà cứ đánh ngựa rồi cắm cổ chạy theo.

+Vì chú ngĩ lá ngựa có 4 cẳng, nếu chú đi bộ cùng ngựa được 2  cẳng nữa thành 6 cẳng, tốc độ chạy sẽ nhanh hơn.

-HS chăm chú nghe.

-Một số HS kể lại câu chuyện.

-Từng cặp HS kể chuyện.

-HS nhìn gợi ý thi kể lại câu chuyện.

-HS nhận xét



----------------------------------
Chính tả
Ôn tập cuối học kì II ( Tiết 6)
I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

-Nghe - viết đúng , trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài Sao Mai (BT2).


-HS khá, giỏi viết đúng và tương đối đẹp bài CT (tốc độ trên 70 chữ / 15 phút)

II. CHUẨN BỊ:
* GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng.


*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

          1. Khởi động: Hát.

 2. Bài cũ: 
3.Giới thiệu và nêu vấn đề:

         4.  Phát triển các hoạt động.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	*  Hoạt động 1: Kiểm tra học thuộc lòng .
· GV yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.

· GV yêu cầu học sinh  đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thăm trong phiếu.

· GV đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc
- GV cho điểm.

- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại

* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.

- GV đọc mẫu bài thơ viết chính tả.

- GV mời 2 –3 HS đọc lại.

- GV nói với HS về sao Mai: tức là sao Kim, có màu sáng xanh, thường thấy vào lúc sáng sớm nên có tên là sao Mai. Vẫn thấy  sao này nhưng mọc vào lúc chiều tối người ta gọi là sao Hôm.

- GV hỏi: Ngôi nhà sao Mai trong nhà thơ chăm chỉ như thế nào ?

 - GV đọc thong thả từng cụm từ, từng câu cho HS viết bài.

 - GV chấm, chữa từ 5 – 7 bài. Và nêu nhận xét.
	-HS lên bốc thăm bài học thuộc lòng..

-HS đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ qui định trong phiếu.

-HS trả lời. 

-HS lắng nghe.

-2 –3 HS đọc lại đoạn viết.

+Khi bé ngủ dậy thì thấy sao Mai đã mọc; gà gáy canh tư, mẹ xay lúa; sao nhóm qua cửa sổ; mặt trời dậy; bạn bè đi chơi đã hết, sao vẫn làm bài mãi miết.



	5. Củng cố – dặn dò.

· Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 7.
· Nhận xét bài học.
	


----------------------------------------------------------
                                                                 Tập viết
                                Ôn tập cuối học kì II (Tiết 7)      

                                                            Kiểm tra đọc
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


-Kiểm tra ( Đọc) theo yêu cầu cần đạt nêu ở tiêu chí ra đề kiểm tra môn tiếng việt lớp 3, học kì II (Bộ GD và ĐT - Đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học , lớp 3 , NXB Giáo dục 2008).
II. CHUẨN BỊ:

* GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng.           


*  HS: SGK, vở.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

          1. Khởi động: Hát.

 2. Bài cũ: 
3.Giới thiệu và nêu vấn đề:

        4.  Phát triển các hoạt động.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	*  Hoạt động 1: Kiểm tra học thuộc lòng .
· GV yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.

· GV yêu cầu học sinh  đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thăm trong phiếu.

· GV đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc
- GV cho điểm.

- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại

* Hoạt động 2 : HS làm bài Luyện tập đọc thầm Cây gạo

-Vài hs nêu kết quả trước lớp.

-Cả lớp nhận xét

-GV kết luận .
	-HS lên bốc thăm bài học thuộc lòng..

-HS đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ qui định trong phiếu.

-HS trả lời. 

-HS đọc yêu cầu của bài.

-HS  làm bài theo nhóm.



	5. Củng cố – dặn dò.

· Chuẩn bị bài: Kiểm tra.
· Nhận xét bài học.
	


--------------------------------------------------
Tập làm văn

Kiểm tra cuối học kì II   (Tiết 8)      

( Đề do phòng GD ra)                        
-------------------------------------------------------

DUYỆT
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